MỞ ĐẦU

Vĩnh Cửu có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ tài nguyên môi trường, nhất là bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường nước cho hồ Trị An, nguồn nước chính cho phát triển KT – XH khu vực Biên Hòa, Tp. HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vùng Tàu. Là một trong những huyện nằm cạnh Tp. Biên Hòa, nhưng do có vai trò, trách nhiệm giữ nước giữ rừng nên Vĩnh Cửu chịu nhiều thiệt thòi so với các địa phương khác trong tỉnh Đồng Nai trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội ở Huyện.
Để kết hợp vai trò bảo vệ và khai thác các tiềm năng, thế mạnh vào phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển xã hội; một trong những biện pháp quan trọng là phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp với thu hút có hiệu quả cao đầu tư từ bên ngoài; trên cơ sở của một hoạch định đúng đắn, hợp lý; trong đó, việc tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu khách quan. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2005-2010 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4535/2005/QĐ-UBND (02/12/2005). Qua 4 năm tổ chức thực hiện (từ 2006 đến 2009) cho thấy, về cơ bản quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã xác định khá chuẩn các định hướng phát triển, nhiều chỉ tiêu được xây dựng khá sát với điều kiện và khả năng tổ chức của Huyện, đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển khá cao và toàn diện. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ đẩy nhanh CNH – HĐH từ nay đến 2020, điểm xuất phát thay đổi và bối cảnh phát triển có những nhân tố tác động mới. Mặc khác, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của nước ta ngày càng sâu rộng, trong đó có những cơ hội và thách thức mới đối với quá trình phát triển của Đồng Nai nói chung và Vĩnh Cửu nói riêng.
Nhằm hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với tình hình mới, Đồng Nai đã sớm tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 73/2008/QĐ-TTg (04/6/2008). Trên cơ sở đó, huyện Vĩnh Cửu được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương tại công văn số 4049/UBND – TH (26/5/2009) cho phép tiến hành lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020.
Các căn cứ chủ yếu để nghiên cứu xây dựng Quy hoạch gồm:
· Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng phát triển KT – XH Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
· Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
· QĐ 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tp.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
· QĐ số 73/2008/QĐ-TTg (04/6/2008) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
· Quyết định số 4535/2005/QĐ-UBND (02/12/2005) của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2005-2010 và định hướng đến năm 2020.
· Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.
· Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH (26/3/2007) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành định mức cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

· Thông tư số 03/2008/TT-BKH (01/7/2008) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
· Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.  
· Công văn số 4049/UBND-TH (26/5/2009) của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020.

· Quyết định số 3079/QĐ -UBND (22/10/2009) của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 – 2020.
· Quyết định số 3080/QĐ -UBND (22/10/2009) của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 – 2020.

· Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt tổng kinh phí thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 – 2020.

· Văn kiện đại hội huyện đảng bộ huyện Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2010-2015.
· Báo cáo, tài liệu quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2020 của một số Sở ngành thuộc Tỉnh và các phòng ban cấp huyện.

· …
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 
HUYỆN VĨNH CỬU THỜI KỲ 2001 - 2010
I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI:



Trong những năm qua với quyết tâm cao của toàn Đảng toàn dân trong Huyện cùng với sự  tác động tích cực của nhiều chính sách đúng và hợp lòng dân đã giúp Huyện từng bước khắc phục khó khăn đạt được những kết quả rất khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là bảo vệ môi trường.

1. Thực trạng phát triển kinh tế:
1.1. Tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế:

Trong 10 năm qua, kinh tế ở Vĩnh Cửu đạt được tốc độ tăng trưởng khá, trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt 7,52% và giai đoạn 2006-2010 đạt 7,05%. Tương đương với mức tăng bình quân của cả nước nhưng vẫn còn chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh Đồng Nai và vùng KTTÑPN (bình quân giai đoạn 2006 – 2010 tăng trưởng kinh tế ở Đồng Nai đạt 13,2%, Vùng KTTÑPN đạt 11,0%). Từ năm 2000 đến nay quy mô nền kinh tế tăng lên 2,1 lần, từ 1.354 tỷ đồng năm 2000 lên 2.856 tỷ đồng năm 2010.
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Năm 2010, GDP theo giá hiện hành toàn Huyện đạt 2.856 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,8% GDP của tỉnh Đồng Nai (75.137 tỷ đồng), GDP bình quân đầu người đạt 22,1 triệu đồng tương đương 1.222 USD, thấp hơn bình quân toàn Tỉnh 29,65 triệu đồng (1.629 USD), tương đương với bình quân thu nhập đầu người cả nước (22,2 triệu đồng/người/năm - 1.226 USD).

Nếu không tính đầu tư từ bên ngoài mà chỉ tính riêng phần GDP do Huyện quản lý thì mặc dù tốc độ tăng trưởng bình quân trong cả thời kỳ 2001 – 2010 cao gấp gần 1,5 lần tăng trưởng GDP toàn huyện, đạt 10,87% nhưng giá trị nền kinh tế là rất nhỏ. GDP theo giá hiện hành năm 2010 chỉ đạt 1.095 tỷ đồng, chỉ chiếm 38,4% toàn nền kinh tế trên địa bàn. GDP/người khu vực do Huyện quản lý rất thấp, chỉ đạt 8,48 triệu đồng (469USD) và là một trong những huyện gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai. 
BẢNG 1: CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN VĨNH CỬU THỜI KỲ 2001 - 2010

	Hạng mục
	Đơn
	Các năm
	Tốc độ tăng BQ (%/năm)

	 
	Vị
	2000
	2005
	2010
	2001-05
	2006-2010
	01-2010

	I. Trên địa bàn Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. GDP theo giá S.Sánh 
	Tỷ Đ
	1.077 
	1.547 
	2.175 
	7,52
	7,05
	7,28

	+ Công nghiệp – XD
	Tỷ Đ
	837 
	1.268 
	1.669 
	8,66
	5,65
	7,15

	+ Nông lâm ngư nghiệp
	Tỷ Đ
	146 
	167 
	203 
	2,68
	4,02
	3,35

	+ Dịch vụ
	Tỷ Đ
	94 
	113 
	303 
	3,75
	21,81
	12,42

	2. GDP theo giá thực tế
	Tỷ Đ
	1.354 
	1.929 
	2.856 
	
	
	

	+ Công nghiệp – XD
	Tỷ Đ
	1.083 
	1.518 
	2.113 
	
	
	

	+ Nông lâm ngư nghiệp
	Tỷ Đ
	149 
	206 
	286 
	
	
	

	+ Dịch vụ
	Tỷ Đ
	122 
	205 
	457 
	
	
	

	3. Cơ cấu GDP 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	+ Công nghiệp – Xây dựng
	%
	80,00 
	78,69 
	73,99 
	
	
	

	+ Nông lâm ngư nghiệp
	%
	11,00 
	10,68 
	10,01 
	
	
	

	+ Dịch vụ
	%
	9,00 
	10,63 
	16,00 
	
	
	

	4. GDP BQ đầu người
	103 Ñ
	13.459 
	16.946 
	22.115 
	
	
	

	Quy theo USD
	USD
	961 
	1.067 
	1.222 
	
	
	

	II. Huyện quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. GDP theo giá S.Sánh 
	Tỷ Đ
	286 
	356 
	803 
	4,49
	17,63
	10,87

	+ Công nghiệp – XD
	Tỷ Đ
	46 
	77 
	297 
	10,70
	31,06
	20,45

	+ Nông lâm ngư nghiệp
	Tỷ Đ
	146 
	167 
	203 
	2,68
	4,02
	3,35

	+ Dịch vụ
	Tỷ Đ
	94 
	113 
	303 
	3,75
	21,81
	12,42

	2. GDP theo giá thực tế
	Tỷ Đ
	317 
	502 
	1.095 
	
	
	

	+ Công nghiệp – Xây dựng
	Tỷ Đ
	46 
	91 
	352 
	
	
	

	+ Nông lâm ngư nghiệp
	Tỷ Đ
	149 
	206 
	286 
	
	
	

	+ Dịch vụ
	Tỷ Đ
	122 
	205 
	457 
	
	
	

	3. Cơ cấu GDP  
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	+ Công nghiệp – XD
	%
	14,64 
	18,12 
	32,17 
	
	
	

	+ Nông lâm ngư nghiệp
	%
	46,95 
	41,04 
	26,11 
	
	
	

	+ Dịch vụ
	%
	38,41 
	40,84 
	41,72 
	
	
	

	4. GDP BQ đầu người
	103 Ñ
	3.153 
	4.411 
	8.482 
	
	
	

	Quy theo USD
	USD
	225 
	278 
	469 
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1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:


Trong giai đoạn 2001 – 2010, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp 7,15%, nông nghiệp đạt 3,35% và dịch vụ đạt 12,42% nhưng cơ cấu kinh tế ở Huyện ít có sự chuyển dịch, do công nghiệp đã khẳng định vị thế chủ lực trong khi các lĩnh vực khác như nông nghiệp, dịch vụ có quy mô nhỏ nên mặc dù khu vực dịch vụ ngày càng phát triển nhưng đến năm 2010 chỉ chiếm khoảng 16,00%, khu vực nông nghiệp giảm xuống còn 10,01% và công nghiệp chiếm đến 73,99% GDP toàn Huyện. Cơ cấu kinh tế hiện nay là: Công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp.

Cơ cấu GDP theo khu vực chuyển dịch nhanh, GDP do Huyện quản lý tăng trưởng 10,87% trong giai đoạn 2001 – 2010, trong khi GDP trên địa bàn chỉ tăng 7,28% nên cơ cấu GDP do huyện quản lý ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng GDP được tạo ra trên địa bàn, từ 23,4% (2000) lên 26% (2005) và đạt khoảng 38,4% (2010). Nguyên nhân là do vai trò trong bảo vệ nguồn nước, tài nguyên rừng và vấn đề an ninh quốc phòng nên thu hút đầu tư từ bên ngoài vào Vĩnh Cửu kém lợi thế hơn rất nhiều so với huyện khác trong Tỉnh. Vì vậy, trong những năm tới bên cạnh phát huy nội lực cần lựa chọn các lĩnh vực phát triển công nghiệp phù hợp để kêu gọi đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế ở Huyện phát triển.
1.3. Thu chi ngân sách:


Về thu ngân sách: Trong những năm qua thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đều đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (2006 – 2010) là 1.093,84 tỷ đồng, tăng gấp 1,56 lần so với thời kỳ 2001 – 2005, tăng bình quân 20,61%/năm. Tổng thu ngân sách/GDP năm 2010 đạt 7,8% so với 2,3% năm 2000 và 4,5% năm 2005. Năm 2010 tổng thu ngân sách đạt 222,06 tỷ đồng nhưng thu từ địa phương chỉ đạt khoảng 69,85 tỷ đồng rất thấp so với các huyện khác. 

BẢNG 2: THU CHI NGÂN SÁCH THỜI KỲ 2001 – 2010 – HUYỆN VĨNH CỬU
	Chỉ tiêu
	ÑVT
	Thực hiện qua các năm
	Tăng bình quân (%/năm)

	
	
	2000
	2005
	2010
	2001-2010
	2001-2005
	2006-2010

	I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	Tỷ Đ
	30,40
	86,99 
	222,06 
	22,00
	23,40
	20,61

	Trong đó: Thu nội địa
	Tỷ Đ
	5,20
	20,78 
	69,85 
	29,66
	31,93
	27,44

	%ä thu ngân sách trên GDP
	%
	2,3
	4,5
	7,8
	 
	 
	 

	% thu ngân sách ĐP trên GDP
	%
	0,4
	1,1
	2,4
	 
	 
	 

	II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP
	Tỷ Đ
	12,00
	72,60 
	183,11 
	31,33
	43,33
	20,32

	1. Chi đầu tư phát triển
	Tỷ Đ
	2,00
	7,36 
	54,66 
	39,21
	29,77
	49,33

	% chi đầu tư phát triển/tổng chi
	%
	16,67
	10,14 
	29,85 
	 
	 
	 

	% chi đầu tư phát triển/GDP
	%
	0,15
	0,38
	1,91
	 
	 
	 

	2. Chi thường xuyên
	Tỷ Đ
	7,00
	59,32 
	122,10 
	33,10
	53,33
	15,53

	       - Chi sự nghiệp kinh tế
	"
	1,40
	2,07 
	4,86 
	13,25
	8,14
	18,61

	       - Chi sự nghiệp GDĐT- DN
	"
	0,50
	29,85 
	71,18 
	64,19
	126,57
	18,98

	       - Chi sự nghiệp y tế
	"
	0,20
	0,56 
	3,00 
	31,10
	22,87
	39,89

	       - Chi khoa học công nghệ
	"
	0,01
	0,03 
	0,20 
	34,93
	24,57
	46,14

	       - Chi quản lý hành chính
	"
	1,61
	18,74 
	31,66 
	34,70
	63,38
	11,06

	       - Chi khác
	"
	3,28
	1,21 
	0,27 
	-22,10
	-18,08
	-25,92

	% chi thường xuyên trong tổng chi
	%
	58,33
	81,70 
	66,68 
	1,35
	6,97
	-3,98

	3. Chi về chương trình mục tiêu
	Tỷ Đ
	1,50
	1,86 
	1,20 
	-2,21
	4,40
	-8,39

	4. Chi quản lý qua ngân sách
	Tỷ Đ
	1,50
	2,88 
	1,00 
	-3,97
	13,94
	-19,07


Nguồn: Số liệu thống kê – Phòng Thống kê huyện Vĩnh Cửu


Về chi ngân sách: Nhờ thu ngân sách đạt kết quả cao nên tạo điều kiện và đáp ứng tốt nhiệm vụ chi ngân sách, nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi sự nghiệp kinh tế – xã hội đáp ứng từng bước nhu cầu phát triển KT – XH của địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương tăng khá nhanh, từ 12,0 tỷ đồng năm 2000 lên 72,6 tỷ đồng năm 2005 và đạt 183,11 tỷ đồng vào năm 2010. Trong cơ cấu chi ngân sách năm 2010, chi cho đầu tư phát triển chiếm 29,85%, chi thường xuyên 66,68% còn lại 3,47%ø chi các chương trình mục tiêu và chi quản lý ngân sách. 

1.4. Tình hình đầu tư phát triển:



Trong 05 năm qua (2006 – 2010) tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 6.305 tỷ đồng, tăng 13,24 lần so với thời kỳ 2001 – 2005, trung bình mỗi năm đầu tư 1.576 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn nhà nước đầu tư XDCB phục vụ cho nhu cầu phát triển thiết chế văn hóa cơ sở, giao thông, điện, giáo dục…là 750,4 tỷ đồng, chỉ chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư xã hội, trung bình mỗi năm đầu tư 150,08 tỷ đồng nhưng vượt mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2006 – 2010 đề ra từ 100 – 110 tỷ đồng/năm, tuy nhiên vẫn còn rất khiêm tốn so với yêu cầu đầu tư từ vốn ngân sách cho phát triển xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật.
1.5. Giải quyết việc làm và mức sống dân cư:



Năm 2010, có 85.169 người trong độ tuổi lao động, chiếm 66% dân số. Lao động làm việc trong khu vực kinh tế là 68.160 người, chiếm 80% lao động trong độ tuổi, lực lượng học sinh và lao động chưa có việc làm chiếm 20,0%. Trong 05 năm qua giải quyết việc làm cho trên 18.500 lao động, trong đó có việc làm mới trên 10.000 lao động và có việc làm tăng thêm tại chỗ trên 8.500 lao động. Vượt 105,71% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ 3% (2005) xuống còn 2,7% (2010), tăng tỷ lệ sử dụng lao động khu vực nông thôn từ 84% (2005) lên 89% (2010).



Thu nhập bình quân đầu người (tính theo giá thực tế): Năm 1991 là 4,19 triệu  đồng, năm 1995 là 7,91 triệu đồng, gấp 1,44 lần so với năm 1991. Năm 2000 đạt 13,46 triệu đồng, năm 2005 đạt 16,95 triệu đồng và đạt khoảng 22,1 triệu đồng vào năm 2010. Nhưng GDP tính theo đầu người trong phạm vi huyện quản lý còn ở mức rất thấp (8,6 triệu đồng năm 2010). Vì vậy, giải quyết công ăn việc làm gắn liền với nâng cao thu nhập, nhất là thu nhập cho lao động nông nghiệp hiện vẫn còn chiếm số đông trong lao động xã hội toàn Huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của Huyện. 



Với sự quan tâm của Tỉnh và Trung ương, cùng với những nỗ lực của Huyện, Chương trình xoá đói giảm nghèo đã đạt được hiệu quả cao. Đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,62% theo chuẩn nghèo của NQ 128 HĐND tỉnh Đồng Nai. Tỷ lệ hộ dân có điện 99%, phần lớn các hộ có tivi và sử dụng hố xí hợp vệ sinh, tổng số thuê bao điện thoại là 82.110 (cố định 41.985 máy, di động 40.125 máy), số máy điện thoại trên 100 người dân đạt 63,6, số thuê bao internet đạt 4,68 thuê bao/100 dân.
2. Những vấn đề xã hội:

2.1. Về giáo dục:


Công tác giáo dục đã được chú trọng và đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc: Chất lượng giáo dục được duy trì và từng bước được nâng lên, hiện ở mức khá trong Tỉnh và mức cao trong mặt bằng cấp huyện ở Nam bộ. Số lượng học sinh đến lớp ngày một tăng, cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp. Công tác đào tạo đội ngũ giáo viên cũng được chú trọng, đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể:
· Số lượng học sinh tăng nhanh trong giai đoạn 1996-2000, từ 22.422 em năm 1995 lên 26.669 em năm 2000 và 26.127 em vào năm 2005 và cơ bản đạt trạng thái bão hòa trong giai đoạn 2006 -2010 (năm 2010 khoảng 26.578 em). Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt và duy trì mức tỷ lệ cao (98-99%), tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99%, trẻ em trong độ tuổi đến lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh tốt nghiệp TH vào THCS. 

· Tỷ lệ lưu ban, bỏ học giảm so với giai đoạn trước, hiện chỉ còn dưới 2%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các bậc học: Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98 – 99,8%, THCS đạt 97 – 98%, THPT đạt 70-90%.
· Huyện được công nhận đạt chuẩn CMC – phổ cập giáo dục bậc trung học.
· Cơ sở vật chất như trường lớp từng bước được kiên cố hóa (tỷ lệ phòng kiên cố đạt 46,97% tổng số phòng học). Số trường học và phòng học dần được nâng cấp và xây mới. Năm học 2009 -2010 toàn Huyện có 856 lớp học, 548 phòng học thuộc 43 trường (15 trường mẫu giáo và 30 trường phổ thông), trong đó có 08 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, gồm: 03 trường mầm non (Họa Mi, Tân Bình và Phong Lan), 03 trường tiểu học (Thạnh Phú, Tân Triều, Thiện Tân) và 02 trường THCS (Võ Trường Toản, Lê Quý Đôn). 

· Đội ngũ giáo viên được chuẩn hoá hàng năm theo tiêu chuẩn của Bộ, tỷ lệ chuẩn hóa giáo viên đạt 100%, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 61%. Số lượng giáo viên năm 2005 là 1.156 giáo viên đến năm 2010 là 1.408 giáo viên. Tuy nhiên, số lượng giáo viên vẫn còn thiếu so với yêu cầu nhất là với các môn học mới (tin học, ngoại ngữ).

2.2. Y tế và bảo vệ sức khoẻ:



Hoạt động y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số cơ sở y tế hiện có là 16 cơ sở gồm: tuyến huyện có 01 bệnh viện đa khoa, 02 phòng khám khu vực và 01 TTYTDP; tuyến xã có 12/12 xã, thị trấn có trạm y tế, công tác xã hội hóa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng đa dạng hóa, toàn Huyện hiện có 69 cơ sở y, dược tư nhân. Tổng số giường bệnh tăng nhanh từ 110 giường năm 2005 lên 180 giường năm 2010, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân là 13,93 giường.  Số cán bộ y tế là 315 người, trong đó bác sĩ  55 người. Số cán bộ y tế trên 1 vạn dân là 24,6, tỷ lệ xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ 75%. Công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em, kế hoạch hoá gia đình cũng được quan tâm từ huyện đến các xã, ấp nên tỷ lệ trẻ em, bà mẹ mang thai suy dinh dưỡng và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm đáng khích lệ, phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan đạt hiệu quả thiết thực. Nhờ thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, thường xuyên thực hiện việc kiểm tra VSATTP nên không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

2.3. Văn hoá – TDTT và bảo vệ môi trường:



Phong trào TDTT, văn hóa - văn nghệ ở địa phương được tổ chức chu đáo với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Từng bước đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân nhất là lực lượng thanh thiếu niên tại khu công nghiệp và trung tâm Huyện. Từng bước mở rộng sinh hoạt văn hóa văn nghệ – thể thao đến các tổ công nhân nhà trọ. Mô hình “CLB gia đình văn hóa tiêu biểu”, “làng vui chơi, làng ca hát” được tiếp tục duy trì. Bên cạnh đó, việc tổ chức để ôn lại truyền thống lịch sử địa phương cũng được quan tâm tổ chức nhằm giúp cho nhân dân nhất là lực lượng trẻ biết để giữ gìn và phát huy. Cụ thể như xây dựng nhà bia chi bộ Bình Phước – Tân Triều, đua xe đạp về nguồn chiến khu D…. Thành lập các đội bóng đá, bóng chuyền... tham gia thi đấu cấp tỉnh và huyện. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hoá, TDTT còn thiếu, phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở còn yếu, chưa hoạt động thường xuyên.



Công tác truyền thanh được đầu tư nâng cấp trang thiết bị cũng như nâng dần chất lượng nội dung, phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ, giải trí và  truyền tải kịp thời những thông tin có chất lượng cần thiết đến người dân. 


Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở được thực hiện tốt, tỷ lệ gia đình chuẩn văn hóa đạt 98,3%, cơ quan công sở đạt chuẩn có đời sống văn hóa tốt đạt 98%, 87,69% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 75% xã, thị trấn đạt chuẩn làm tốt công tác mại dâm – ma túy, 9/12 xã có bưu điện văn hóa, 5/12 xã có nhà văn hóa (Phú Lý, Tân An, Tân Bình, Thiện Tân và Bình Lợi).



Đời sống văn hóa nông thôn Vĩnh Cửu trong những năm qua đã có nhiều đổi mới. Từ khi nhà nước phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều xã, nhiều ấp đã chung tay làm đẹp địa bàn, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện. Một số hộ dân trước đây có thói quen dùng nước ao, hồ, sông suối phục vụ sinh hoạt đến nay đã được cải thiện, tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh năm 2010 đạt 92%, 3/12 xã, TT có công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung. Toàn Huyện có 11/12 xã, TT đã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt về bãi rác tập trung để xử lý, tỷ lệ rác thải y tế nguy hại được thu gom, xử lý đạt 90%, chất thải công nghiệp – TTCN nguy hại được thu gom, xử lý khoảng 80%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%.



Huyện đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện chủ trương gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung chưa thực hiện được như: Việc sử dụng nước hợp vệ sinh của các hộ dân sống ven hồ Trị An, phương tiện vận chuyển VLXD từ mỏ ra bến bãi còn lưu hành chung với đường giao thông công cộng gây ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng các tuyến đường trầm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực chưa được khắc phục.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ

1. Công nghiệp:



Công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực ở Huyện, thể hiện qua cơ cấu GDP ngành chiếm đến 73,99% GDP toàn Huyện và phát triển khá vững chắc, các lĩnh vực sản xuất ở huyện có thế mạnh như: Công nghiệp điện – nước, công nghiệp dệt may – giày dép, khai thác và sản xuất VLXD, cơ khí - điện tử, chế biến gỗ và chế biến nông sản thực phẩm đều thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong vòng 10 năm đã thu hút thêm được xấp xỉ 20 ngàn lao động.



- Về số lượng cơ sở: Các cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển nhanh trong giai đoạn 2001 - 2005 (từ 332 cơ sở năm 2000 lên 532 cơ sở năm 2005) nhưng tăng chậm trong giai đoạn 2006 – 2010, năm 2010 toàn Huyện có 676 cơ sở sản xuất đang hoạt động, gồm: Doanh nghiệp nhà nước 03 cơ sở (Nhà máy thủy điện Trị An, Công ty TNHH xi măng Bửu Long), 02 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Công ty Changsin VN, Công ty TNHH Header Plan), 01 cơ sở liên doanh là công ty liên doanh giày Việt Ý, 68 công ty, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 602 cơ sở hộ cá thể. Nhìn chung, so với các huyện khác trong Tỉnh như: Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom… tình hình thu hút đầu tư trong những năm qua ở Vĩnh Cửu không cao, do hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp – TTCN chưa được đầu tư và yêu cầu cao về bảo vệ môi trường… nên số lượng cơ sở công nghiệp tăng chậm trong giai đoạn 2006 – 2010, đặc biệt là số lượng doanh nghiệp FDI trên địa bàn Huyện rất khiêm tốn.
- Về sử dụng lao động: Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp Huyện năm 2010 là 30,95 ngàn người, chỉ chiếm đến 07% lực lượng lao động công nghiệp toàn Tỉnh và chiếm khoảng 45,4% lao động đang làm việc tại huyện. Tốc độ tăng bình quân lao động công nghiệp ở Huyện giai đoạn 2001-2010 khoảng 14,87%, giúp chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động theo hướng CNH và là khu vực chính giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn. Trong cơ cấu sử dụng lao động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tạo việc làm nhiều nhất do đầu tư vào lĩnh vực may mặc và giày da, chiếm đến 75,9% lao động toàn ngành công nghiệp, khu vực ngoài quốc doanh chỉ chiếm khoảng 22,6% và khu vực quốc doanh chỉ có 1,5%. 
BẢNG 3: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH CỬU THỜI KỲ 2001-2010
	Hạng mục
	Ñ vò
	Các năm
	Tăng Bình quân (%/năm)

	 
	tính
	2000
	2005
	2009
	2010
	01-05
	06-2010
	01-2010

	1. Cơ sở sản xuất công nghiệp
	Cơ sở
	332 
	532 
	639 
	676 
	9,89
	4,91
	7,37

	- Quốc doanh (TW + tỉnh+ huyện)
	Cơ sở
	2 
	2 
	3 
	3 
	 
	8,45
	4,14

	- Ngoài quốc doanh
	Cơ sở
	329 
	528 
	633 
	670 
	9,92
	4,88
	7,37

	- Khu vực vốn đầu tư nước ngoài
	Cơ sở
	1 
	2 
	3 
	3 
	14,87
	8,45
	11,61

	2. Lao động sản xuất công nghiệp
	Người
	7.740 
	18.586 
	28.017 
	30.953 
	19,15
	10,74
	14,87

	- Quốc doanh (TW + tỉnh+ huyện)
	Người
	768 
	316 
	413 
	453 
	-16,27
	7,47
	-5,14

	- Ngoài quốc doanh
	Người
	1.233 
	5.062 
	6.439 
	7.000 
	32,64
	6,70
	18,96

	- Khu vực vốn đầu tư nước ngoài
	Người
	5.739 
	13.208 
	21.165 
	23.500 
	18,14
	12,21
	15,14

	3. Giaù trò SXCN (giaù CÑ 1994)
	Tyû. Ñ
	1.527 
	2.230 
	2.918 
	3.132 
	7,87
	7,03
	7,45

	- Quốc doanh (TW + tỉnh+ huyện)
	Tỷ. Đ
	1.134 
	1.095 
	1.131 
	1.140 
	-0,69
	0,81
	0,06

	- Ngoài quốc doanh
	Tỷ. Đ
	62 
	135 
	365 
	522 
	16,95
	31,06
	23,81

	- Khu vực vốn đầu tư nước ngoài
	Tỷ. Đ
	331 
	1.000 
	1.422 
	1.470 
	24,72
	8,01
	16,06


Nguồn: Số liệu thống kê – phòng Thống kê huyện Vĩnh Cửu
- Về giá trị sản xuất công nghiệp: Phát triển với tốc độ trung bình khoảng 7,45% trong giai đoạn 2001 - 2010, giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 1994 tăng từ 1.527 tỷ đồng năm 2000 lên 2.230 tỷ đồng năm 2005 và ước đạt khoảng 3.132 tỷ đồng năm 2010. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, giá trị sản xuất trong khu vực quốc doanh gần như ổn định, giá trị sản xuất ngoài quốc doanh tăng khá nhanh, nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ (từ 62 tỷ đồng năm 2000 lên 135 tỷ đồng năm 2005 và 522 tỷ đồng năm 2010). Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vừa tăng nhanh vừa chiếm tỉ trọng ngày càng cao, từ 331 tỷ đồng năm 2000 lên 1.000 tỷ đồng năm 2005 và 1.470 tỷ đồng năm 2010, tỷ trọng tương ứng năm 2000 là 21,7%, năm 2005 44,8% và 46,9% năm 2010.

- Về công nghệ: Trên địa bàn Huyện, ngoài 03 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và một vài doanh nghiệp lớn trong nước như Xi măng Bửu Long, Vĩnh Hải, Hùng Vương,… có trình độ công nghệ khá hiện đại thì số còn lại chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất nhỏ và hộ cá thể nên công nghệ lạc hậu. Qua số liệu báo cáo về hiện trạng trình độ công nghệ của Đồng Nai, hệ số đóng góp công nghệ ngành công nghiệp trên địa bàn Huyện đều thấp hơn bình quân chung của ngành công nghiệp toàn Tỉnh (Huyện: 0,4449, Tỉnh 0,6218) và thấp hơn mức trung bình (TCC=0,5). So với các địa phương khác trong Tỉnh được đánh giá thì hệ số TCC của Vĩnh Cửu là thấp nhất, điều này thể hiện trình độ công nghệ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Huyện còn rất thấp. 02 chỉ số quan trọng liên quan đến khả năng sử dụng và vận hành công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại là thành phần con người (H) của ngành chỉ đạt 0,2214 và thành phần thông tin chỉ đạt 0,5366, thấp hơn bình quân chung của Tỉnh, do một số hạn chế về nguồn nhân lực như trình độ học vấn thấp, thiếu kinh nghiệm làm việc, nguồn nhân lực phần lớn chưa qua đào tạo, năng lực quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn yếu, các hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học chưa mạnh.
	Hạng mục
	TCC
	T
	H
	I
	O

	Toàn Tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	H. Vĩnh Cửu
	0,4449
	0,5978
	0,2214
	0,5366
	0,5369

	Chệnh lệch
	-0,1769
	-0,2044
	-0,1734
	-0,2003
	-0,1298


Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai; ghi chú: T – Technoware (kỷ thuật), H – Humanware (con người), I – Inforware (thông tin), O – Orgaware (tổ chức)
- Về phát triển các lĩnh vực sản xuất: Công nghiệp Vĩnh Cửu tập trung vào 08 nhóm: Điện – nước, dệt may – giày dép, sản xuất VLXD, chế biến gỗ, chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, hóa chất, giấy – sp từ giấy. Trong đó công nghiệp điện nước chiếm đến 42,86% GTSX toàn ngành, dệt may – giày dép chiếm 40,48%, các lĩnh vực còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành.



Bên cạnh ngành công nghiệp điện – nước đã khẳng định vị thế chủ lực thì trong những năm qua cơ cấu GTSP công nghiệp ở Huyện có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, các lĩnh vực có lợi thế, có triển vọng đều phát triển mạnh như: sản xuất VLXD, dệt may – giày dép, chế biến gỗ, cơ khí. Tuy nhiên trong phát triển cần chú trọng hơn về quản lý tổ chức đặc biệt là trong ngành công nghiệp khai thác vật liệu xây dựng để nâng cao hiệu quả và bảo vệ cơ sở hạ tầng, môi truờng, hạn chế tai nạn giao thông…

- Về phát triển các khu, cụm CN – TTCN: Hiện trên địa bàn Huyện có 01 khu công nghiệp, 07 cụm CN – TTCN và 01 làng nghề Đúc Gang, cụ thể như sau:
+ Khu công nghiệp Thạnh phú: Quy mô diện tích 177,2ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết ½.000 theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 12/01/2007. Nhưng đang trong giai đoạn kiểm kê bồi thường giải tỏa để xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp. Hiện chỉ có 09 doanh nghiệp hiện hữu hoạt động.
+ Cụm công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân: Với quy mô diện tích là 96,6ha, hiện đã có 35 doanh nghiệp hoạt động, lấp đầy 100% diện tích. Nhưng hạ tầng đầu tư chưa hoàn chỉnh.
+ Cụm công nghiệp xã Trị An: Với quy mô diện tích 48,8 ha đã dược UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
+ Cụm công nghiệp TT. Vĩnh An: Quy mô 50ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết ½.000 theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 30/01/2009. 
+ Cụm công nghiệp Vĩnh Tân: Quy mô 50ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết ½.000 theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 30/01/2009. 

+ Cụm công nghiệp Tân An: Quy mô diện tích 50ha.
+ Cụm công nghiệp Thiện Tân: Quy mô diện tích 50 ha.
+ Cụm công nghiệp VLXD (Tân An): Quy mô diện tích 50ha.

+ Làng nghề đúc gang: Quy mô 4,8ha ở xã Tân An, do HTX Trọng Nghĩa và HTX Hố Nai làm chủ đầu tư.


Tổng diện tích đã quy hoạch cho phát triển các khu, cụm CN – TTCN toàn Huyện lên đến 577,4ha, trong đó diện tích đã cho thuê chỉ mới 102,64ha, chiếm 17,78% diện tích quy hoạch. Diện tích còn lại để kêu gọi đầu tư trong các khu cụm CN – TTCN là rất lớn, vì vậy trong những năm tới không cần thiết phải quy hoạch thêm các khu, cụm CN – TTCN mà tập trung đầu tư hạ tầng và kêu gọi đầu tư để lấp đầy các khu, cụm đã được quy hoạch. 
2. Ngành nông - lâm nghiệp , nuôi trồng thủy sản và phát triển nông thôn:


Bằng các biện pháp tích cực thực hiện các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn như đưa các giống mới, năng suất cao, chất lượng tốt, cung cấp tín dụng ưu đãi cho các hộ nông dân, đầu tư các công trình thủy lợi nên sản xuất nông nghiệp ở Huyện phát triển khá toàn diện và tăng trưởng nhanh. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản thời kỳ 2006 – 2010 tăng trưởng 5,37%, trong đó nông nghiệp tăng 5,4%, thủy sản tăng 12,92%. Giá trị sản xuất ngành năm 2010 đạt 762 tỷ đồng (giá hiện hành), tương ứng 306 tỷ đồng (giá cố định), trong đó nông nghiệp đạt 738,9 tỷ đồng (giá hiện hành), tương ứng 297 tỷ đồng (giá cố định), lâm nghiệp và thủy sản chiếm cơ cấu nhỏ.
BẢNG 4:  GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH CỬU THỜI KỲ 2001 – 2010
	Số
TT

	Chỉ tiêu
	ÑVT
	Năm thực hiện
	Tăng bình quân(%/năm)

	
	
	
	Năm

2000 
	Năm 
2005
	Năm 

2010
	2001-2010
	2001-2005
	2006-2010

	I
	Giá trị SX N-L-T (giá 1994)
	Tr  ñ
	186.461
	235.580
	306.000
	5,08
	4,79
	5,37

	1
	Nông nghiệp
	"
	179.251
	228.272
	297.000
	5,18
	4,95
	5,40

	 
	Chia ra: Trồng trọt
	"
	118.274
	159.837
	219.000
	6,35
	6,21
	6,50

	 
	             Chăn nuôi
	"
	53.244
	60.690
	70.000
	2,77
	2,65
	2,90

	 
	             Dịch vụ
	"
	7.733
	7.744
	8.000
	0,34
	0,03
	0,65

	2
	Giá trị sản xuất Lâm nghiệp
	"
	4.000
	3.495
	2.000
	-6,70
	-2,66
	-10,56

	3
	Giá trị sản xuất Thủy sản
	"
	3.210
	3.813
	7.000
	8,11
	3,50
	12,92

	 II
	Giá trị SX N-L-T (giá hh)
	Tr  ñ
	271.712 
	386.170
	762.041
	10,86
	7,28
	14,56

	1
	Nông nghiệp
	"
	259.288 
	373.353
	738.880
	11,04
	7,56
	14,63

	 
	Chia ra: Trồng trọt
	"
	184.903 
	249.880
	486.267
	10,15
	6,21
	14,24

	 
	           Chăn nuôi
	"
	65.119 
	114.193
	236.383
	13,76
	11,89
	15,66

	 
	           Dịch vụ
	"
	9.267 
	9.280
	16.230
	5,76
	0,03
	11,83

	2
	Giá trị sản xuất Lâm nghiệp
	"
	6.179 
	5.399
	4.438
	-3,26
	-2,66
	-3,84

	3
	Giá trị sản xuất Thủy sản
	"
	6.245 
	7.418
	18.723
	11,61
	3,50
	20,34

	 
	Tỷ trọng chăn nuôi trong NN
	%
	25,11
	30,59
	31,99
	2,45
	4,03
	0,90


Nguồn: Số liệu thống kê – phòng Thống kê huyện Vĩnh Cửu

2.1. Sản xuất nông nghiệp:

Nông nghiệp có quy mô nhỏ trong nền kinh tế nhưng phát triển khá toàn diện cả trồng trọt và chăn nuôi, giai đoạn 2001-2005 GTSX nông nghiệp tăng 4,95%, trồng trọt tăng 6,21%, chăn nuôi tăng 2,65% và dịch vụ 0,03%; giai đoạn 2006-2010 tăng với tốc độ 5,4%, cao hơn bình quân của Tỉnh, trong đó trồng trọt tăng 6,5%, chăn nuôi tăng 2,9% và dịch vụ tăng 0,65%. Năm 2010, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm đến 31,99% GTSX ngành nông nghiệp. 

· Trồng trọt: Trồng trọt phát triển theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo các nhóm cây chủ lực: Cây hàng năm có: Lúa, Bắp, Khoai mì; cây lâu năm có: Bưởi, Điều, Xoài. 
Năm 2010, diện tích gieo trồng cây hàng hăm đạt 12.265ha, trong đó lúa 7.650ha, bắp 2.860ha, mía 720ha, khoai mì 1.940ha; sản lượng lúa cả năm đạt 37,1 ngàn tấn, bắp 15,4 ngàn tấn, mía 34,8 ngàn tấn, khoai mì 36,86 ngàn tấn. Diện tích cây lâu năm đạt 6.510ha, trong đó Điều 2.730ha, Xoài 1.800ha, Bưởi 692ha, Cao su 500ha; sản lượng Điều 2.168 tấn, Xoài 11,25 ngàn tấn, Bưởi 8.540 tấn, Cao su 385 tấn.
Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất nên năng suất không ngừng được nâng cao, năng suất lúa tăng từ 4,1 tấn năm 2005 lên 4,85 tấn năm 2010, bắp từ 3,7 tấn lên 5,4 tấn, khoai mỳ từ 18,5 tấn lên 19 tấn, cao su từ 1,0 tấn lên 1,1 tấn, điều từ 0,69 tấn lên 0,8 tấn, xoài từ 7,2 lên 7,5 tấn…
· Chăn nuôi: Chăn nuôi phát triển khá nhanh và theo hướng chăn nuôi trang trại:

- Về quy mô đàn:

+ 
Đàn heo tăng tăng từ 25.146 con năm 2000 lên 68.134 con năm 2005 và đạt khoảng 80.000 con năm 2010. 
+ 
Đàn gia cầm tăng từ 261 ngàn con năm 2000 lên 287 ngàn con năm 2005 và đạt 500 ngàn con năm 2010, trong đó đàn gà chiếm trên 90%.

+ 
Riêng đàn trâu, bò, dê (đại gia súc) có xu thế giảm, do mặt bằng chăn thả ngày càng bị thu hẹp, thời gian nuôi lâu,….. Đàn trâu giảm từ 1.050 con năm 2005 xuống còn 800 con năm 2010, đàn bò ổn định khoảng 7.500 con, đàn dê từ 2.880 con xuống còn 2.345 con. 

- Về hình thức chăn nuôi:
Đã có sự chuyển dịch lớn trong phát triển chăn nuôi, từ chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình sang chăn nuôi trang trại, hiện toàn Huyện có 117 trang trại chăn nuôi, chủ yếu là nuôi heo và gà. Tuy nhiên do phát triển tự phát nên nhiều trang trại phân bố trong các khu dân cư không đảm bảo cự ly khoảng cách và môi trường theo quy định của UBND Tỉnh. Đặc biệt các trang trại tập trung nhiều ở các xã phía Nam (Thiện Tân, Thạnh phú), nơi có mật độ dân số đông, định hướng phát triển đô thị, công nghiệp… nên khi xây dựng quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 22/01/2009) nhiều trang trại cần thiết phải di dời sang các khu vực được quy hoạch.
· Dịch vụ nông nghiệp: Hoạt  động dịch vụ nông nghiệp như cung ứng vật tư, giống mới, khuyến nông và bảo vệ thực vật, tín dụng nông nghiệp cũng được chú trọng và đầu tư phát triển theo chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Năm 2010 giá trị sản xuất của hoạt động dịch vụ nông nghiệp 16.230 triệu đồng, chiếm 2,2% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

2.2. Lâm nghiệp:

Hầu hết diện tích rừng của Vĩnh Cửu trước đây là rừng phòng hộ xung yếu, đã chuyển thành Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai (Diện tích do Khu bảo tồn quản lý lên đến 96.854ha, trong đó có 32.442ha mặt nước hồ Trị An) nên nhiệm vụ chính của lâm nghiệp trên địa bàn Huyện là bảo vệ rừng, trồng rừng trên lâm phần còn là đất trống và chăm sóc rừng trồng. Về cơ bản công tác trồng rừng và chăm sóc rừng trồng được tiến hành tốt, nhưng khâu bảo vệ rừng còn những hạn chế nhất định, việc di dời và tái định canh định cư cho các hộ dân sinh sống trong khu bảo tồn ra ngoài vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được. 

Ngoài ra, trên địa bàn Huyện có khoảng 12.374ha đất rừng sản xuất do dân và các tổ chức kinh tế khác quản lý sử dụng, hàng năm khai thác khoảng 3.500 – 4.000 m3 gỗ (chủ yếu là gỗ tràm bông vàng), cung ứng nguyên liệu cho các công ty sản xuất giấy trên địa bàn của Tỉnh và tạo nguồn thu đáng kể cho các hộ dân trồng rừng. Tạo ra giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2010 khoảng 4,4 tỷ đồng.

2.3. Nuôi trồng thủy sản:

Ngoài khai thác nguồn lợi tự nhiên từ diện tích mặt nước hồ rộng lớn, nuôi trồng thủy sản nước ngọt của Huyện cũng được chú trọng, năm 2010 toàn Huyện có 800ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng 720 tấn, nhưng năng suất còn thấp khoảng 0,9tấn/ha. Về phát triển làng cá bè trên hồ Trị An, số lượng bè giảm từ 300 bè năm 2005 xuống còn 141 bè năm 2010, tập trung ở TT. Vĩnh An, Mã Đà, Phú Lý, năng suất từ 5-6tấn/bè, tuy nhiên để đảm bảo môi trường nước hồ Trị An, không nên phát triển mạnh số lượng bè mà chỉ tập trung ổn định với số lượng hiện hữu. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2010: 18,72 tỷ đồng, chiếm 2,5% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.  

2.4. Phát triển nông thôn:
Trên cơ sở 19 tiêu chí về phát triển nông thôn mới theo quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2015, kết quả thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu như sau:
· Kết quả thực hiện 19 tiêu chí theo quyết định 491/QĐ-TTg như sau:

	Số
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Tiêu chí theo QĐ 491/QĐTTg

	TT
	 
	 
	T. chí
	Kết quả TH

	 
	Quy hoạch 
	1.1. QHSDÑ và hạ tầng T yùeáu cho SXNN hàng hóa, CN - TTCN, DV
	Đạt
	Đạt

	1
	và thực hiện
	1.2. QH phát triển hạ tầng KT-XH-MT theo chuẩn mới
	Đạt
	Đạt

	 
	quy hoạch
	1.3. QH phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư 
hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 
đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	100%
	66,67% - chưa đạt

	2
	Giao
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn 

theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	100%
	5,8% - chưa đạt

	 
	thông
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch được cứng hóa
	100%
	Chưa đạt

	 
	 
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa
	100%
	Chưa đạt

	3
	Thủy lợi
	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa
	85%
	76,8%- chưa đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	99%
	98%- chưa đạt

	5
	Trường học
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS 

Có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia
	100%
	Chưa đạt

	6
	CSVC
	6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL
	Đạt
	Chưa đạt

	 
	văn hóa
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn 

đạt quy định của Bộ VH - TT-DL
	100%
	16,9% - chưa đạt

	7
	Chợ nông thôn
	7.1. Chợ đạt chuẩn của Bộ xây dựng
	Đạt
	Chưa đạt

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	8.2. Có Internet đến thôn
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, đột nát
	Không
	Đạt

	 
	 
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng
	90%
	Đạt

	10
	Thu nhập
	10.1. Thu nhập BQ đầu người/năm so với nức BQ chung của tỉnh
	1,5 lần
	Chưa đạt

	11
	Hộ nghèo
	11.1. Tỷ lệ hộ nghèo
	3%
	4,98% Chưa đạt

	12
	Cơ cấu LĐ
	12.1. Tỷ lệ LĐ trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực N-L-N nghiệp 
	20%
	32,4% - Chưa đạt

	13
	HT tổ chức SX
	13.1. Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
	Có
	Đạt

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học .
	>40%
	Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế
	40%
	Chưa đạt

	 
	 
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Đạt
	Chưa đạt

	16
	Văn hóa
	16.1. Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn 

làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL
	Đạt
	87,69% - Đạt

	 
	 
	17.1. Tỷ lệ hộ được SD nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn QG
	90%
	98% - Đạt

	 
	 
	17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường
	Đạt
	Đạt

	17
	Môi trường
	17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các 

hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt

	 
	 
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	Đạt

	 
	Hệ thống 
	18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn
	Đạt
	Chưa đạt

	18
	tổ chức
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Đạt
	Đạt

	 
	chính trị xã hội
	18.3. Đảng bộ, C. quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh".
	Đạt
	Đạt

	 
	vững mạnh
	18.4. Các tổ chức đoàn thể C.trị õ đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
	Đạt
	Chưa đạt

	19
	AN, T tự XH
	19.1. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	Đạt
	Đạt


· Kết quả thực hiện các mục tiêu về phát triển nông thôn trong giai đoạn 2008 – 2010 theo quyết định 74/2008/QĐ-UBND như sau:

(1). Mục tiêu: Có đời sống kinh tế được cải thiện

· Thu nhập bình quân đầu người tăng 10%/năm (tính theo giá hiện hành) – chưa đạt.
· Gía trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp tăng bình quân 4,25%/năm (giá cố định 2004) – chưa đạt.
· Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010) – chưa đạt.
· Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 98%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 90% - đạt.
· Trên 95% số hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố - đạt. 
· Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 15% đối với trẻ em dưới 5 tuổi - đạt.

· Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động lên 90%, lao động nông thôn được qua đào tạo đạt từ 40-43% (trong đó 30% được đào tạo nghề) - đạt.

(2). Mục tiêu: Có đời sống văn hóa tốt

· Phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc Trung học, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 - đạt.

· 100% xã có trung tâm văn hóa thể thao, thư viện – chưa đạt.

· 100% xã có điểm bưu điện phục vụ, mật độ điện thoại cố định đạt 20-23 máy/100dân – đạt.
· 100% trạm y tế xã có bác sĩ khám chữa bệnh – chưa đạt. 

· 96% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa - đạt. 

· Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,15% - đạt.  

· Xây dựng đội ngũ nòng cốt (các đoàn thể) trong các phong trào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng - đạt.

· Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở - đạt.

· Đảng bộ trong sạch vững mạnh - đạt.

· Đảm bảo an toàn xã hội, an ninh quốc phòng - đạt.
(3). Mục tiêu: Phấn đấu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội:
· Rà soát quy hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, triển khai quy hoạch xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...– đạt.
· 100% xã có lưới điện Quốc gia đến các khu dân cư theo quy hoạch - đạt.
· Phấn đấu nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường huyện quản lý đạt 100%, đường xã quản lý đạt 70% - chưa đạt.
· 100% xã có trường trung học cơ sở; đảm bảo mạng lưới trường lớp mầm non để huy động 18% trẻ nhà trẻ; 70% trẻ mẩu giáo vào lớp - đạt.

· Xây dựng mới hoặc cải tạo xây dựng chợ theo quy hoạch được duyệt - đạt.

(4). Mục tiêu: Có môi trường sinh thái tốt.

· Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, khoanh nuôi, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết huyện Đảng bộ đề ra - đạt.
· Phấn đấu 80% xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch, thực hiện thu gom rác ở khu dân cư tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường - đạt. 
· 80% số hộ nông thôn có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người. 90% cơ sở sơ chế biến nông lâm thuỷ sản, các làng nghề có chất thải phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn Nhà nước quy định - chưa đạt.

Nhìn chung, mặc dù đã có nhiều cố gắng đầu tư phát triển khu vực nông thôn trong những năm qua nhưng do tiềm lực ở Huyện hạn chế nên vẫn còn nhiều tiêu chí về phát triển nông thôn chưa đạt so với quy định, đặc biệt là các tiêu chí về phát triển kinh tế và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Để Vĩnh Cửu phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác trong vùng KTTĐPN và khoảng cách giữa đô thị và nông thôn bên cạnh những nỗ lực của địa phương cũng cần có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng từ Tỉnh và Trung ương để bù đắp cho những hạn chế do phải “giữ nước, giữ rừng” của Vĩnh Cửu.
3. Ngành thương mại, dịch vụ:




Dịch vụ – thương mại phát triển với tốc độ ngày càng tăng và thu hút nhiều lao động, đặc biệt là trong giai đoạn 2006 – 2010 ngành dịch vụ đã tăng đến 21,81%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng của nền kinh tế, tạo thêm việc làm cho 7,5 ngàn lao động. Các ngành dịch vụ quan trọng như: Vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính – tín dụng, thương mại đều phát triển với tốc độ cao. Số đơn vị kinh doanh thương mại – dịch vụ tăng từ 1.002 đơn vị năm 1995 lên 1.677 đơn vị năm 2000 lên 3.648 đơn vị năm 2005 và khoảng 4.163 đơn vị năm 2010 (tăng gấp 04 lần năm 1995 và gấp 2,4 lần năm 2000), bao gồm 75 doanh nghiệp và 4.088 hộ cá thể, toàn bộ là ngoài quốc doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 391 tỷ đồng, gấp 6,8 lần năm 1995 và gấp 4,5 lần năm 2000, tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt 24,83%, nhưng chiếm chưa đến 1% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ toàn Tỉnh Đồng Nai.


Các ngành dịch vụ phát triển nhanh hơn đã tác động tích cực đến thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội ở Huyện đồng thời gia tăng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung và giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung toàn Huyện. Cụ thể cơ cấu ngành dịch vụ đã tăng từ 9% năm 2000 lên 16% vào năm 2010. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển ngành dịch vụ ở Huyện còn khá lớn, đặc biệt là khi công nghiệp phát triển sẽ kéo theo hàng loạt các nhu cầu về dịch vụ để phục vụ đời sống công nhân, phục vụ sản xuất và phục vụ cho nhu cầu của người dân tại chỗ…
· Mạng lưới kinh doanh phát triển khá tốt:
· Mạng lưới chợ bán buôn và bán lẻ với đủ chủng loại, các mặt hàng thực phẩm, nông sản, hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Hiện trên địa bàn toàn Huyện có 08 chợ, phân bố ở: TT. Vĩnh An, Vĩnh Tân, Tân An, Tân Bình, Phú Lý và Thạnh Phú (03 chợ).
· Mạng lưới kinh doanh xăng dầu: Hiện có 20 cửa hàng, đủ cung ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn Huyện. Nhưng phân bố khoảng cách chưa hợp lý nên sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư một số trạm xăng dầu mới theo quy hoạch xăng dầu đã được UBND Tỉnh phê duyệt.
· Mạng lưới hoạt động giết mổ: Có 66 điểm kinh doanh giết mổ, trong đó đã được cấp phép kinh doanh có thời hạn là 20 điểm: TT.Vĩnh An 06 điểm, Thạnh Phú 04 điểm, Vĩnh Tân 04 điểm, Bình Hòa 3 điểm, Tân An 2 điểm, Tân Bình 1 điểm.
-   Mạng lưới kinh doanh vật tư nông nghiệp: đã được xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất trên địa bàn.

· Phát triển các loại hình dịch vụ:
- Dịch vụ vận tải: Tăng nhanh về phương tiện chuyên chở và khối lượng vận chuyển, giai đoạn 2006 – 2010, khối lượng hàng hóa vận chuyển hàng năm tăng bình quân 16,19%, số lượng hành khách vận chuyển hàng năm tăng 18,71%. Năm 2010, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.012 ngàn tấn, số lượng khách vận chuyển đạt 2,9 triệu khách, gấp 2,1 lần hàng hóa và 2,4 lần lượt khách so với năm 2005. Hiện toàn Huyện có 06 doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân. Huyện đã mở 03 tuyến xe buýt công cộng trên các tuyến đường tỉnh 767,768 cùng với số lượng xe của HTX giúp cho việc đi lại, đưa rước công nhân, học sinh được thuận lợi. 
- 
Dịch vụ bưu chính – viễn thông: Phát triển rộng khắp với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên đáp ứng khá tốt nhu cầu của người sử dụng. Hiện tại toàn huyện có 03 bưu cục và 11 bưu điện phân bố đều trên địa bàn 12 xã, thị trấn. Doanh thu toàn ngành năm 2010 ước đạt 5,0 tỷ đồng.
- 
Dịch vụ nhà trọ: Cùng với sự phát triển của các khu cụm CN – TTCN nhu cầu nhà trọ cho công nhân ngày càng tăng cao nhưng do chưa được định hướng phát triển nên chủ yếu là phát triển tự phát trong dân. Tính đến năm 2010, toàn Huyện có 255 hộ kinh doanh loại hình này với tổng cộng 2.914 phòng trọ. 
- 
Dịch vụ tài chính – tín dụng: Thực hiện khá tốt, tổng doanh số cho vay trong giai đoạn 2006 – 2009 khoảng 1.280 tỷ đồng, tăng bình quân 7,6%/năm, với 41,6 ngàn lượt hộ vay vốn, trong đó cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp là 640 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 50% tổng doanh số. Nhờ tăng cường công tác hậu kiểm nguồn vốn cho vay nên tỷ lệ nợ quá hạn luôn kiềm chế ở mức <1%. Hiện trên địa bàn Huyện có 03 chi nhánh ngân hàng (Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Đại Á), 02 quỹ tín dụng đang hoạt động và 04 ngân hàng thương mại đầu tư trạm tín dụng ATM giúp cho dịch vụ tài chính – tín dụng hoạt động thuận lợi và giải quyết việc chi trả lương qua thẻ cho công nhân tại khu CN Thạnh Phú, cụm CN Thạnh Phú – Thiện Tân. 
-  Du lịch: Tiềm năng du lịch ở Vĩnh Cửu khá đa dạng, phong phú: Du lịch sinh thái (Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai, làng bưởi Tân Triều, điểm du lịch sinh thái Cao Minh…), du lịch về nguồn (Điểm di tích Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông – Chiến khu D), du lịch dã ngoại, tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch hành hương, du lịch làng nghề… nhưng chưa được đầu tư phát triển nên kết quả hoạt động của ngành còn rất thấp.   
III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG:

1. Hệ thống giao thông:

1.1. Mạng lưới đường bộ: 

Toàn Huyện có 07 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 104,2km, 23 tuyến đường huyện (148km), 236 tuyến đường xã (362,9km), 37 tuyến đường đô thị (45,4km) và 02 tuyến đường chuyên dùng (18,5km), phân bố tương đối đều khắp trên địa bàn. Trong những năm gần đây, tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng do mật độ phương tiện giao thông khá dày, khối lượng vận chuyển hàng ngày tương đối lớn, đặc biệt là vận chuyển đất đá khai thác nên mạng lưới đường bộ ở Huyện xuống cấp khá nhanh, ngoại trừ một số tuyến mới được đầu tư trong vài năm gần đây phần lớn các tuyến đường chính đều bị xuống cấp. 
BẢNG 5: HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU
	STT
	Loại đường
	Số
	Chiều
	Kết cấu (km)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	tuyến
	dài  km)
	Nhựa
	CP+ñaát
	Nhựa
	CP+ đất

	1
	Đường tỉnh
	07
	104,2
	104,2
	
	100
	

	2
	Đường huyện
	23
	148,0
	48,3
	99,7
	32,6
	67,4

	3
	Đường xã
	236
	362,9
	21,1
	341,8
	5,8
	94,2

	4
	Đường đô thị
	37
	45,4
	1,2
	44,2
	2,6
	97,4

	5
	Đường chuyên dùng
	02
	18,5
	17,0
	1,5
	91,9
	8,1

	
	Tổng cộng
	305
	678,9
	191,8
	487,1
	28,3
	71,7


Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2020 
Các chỉ tiêu hiện trạng mạng lưới đường bộ của Huyện so với trung bình toàn tỉnh Đồng Nai như sau:

· Mật độ đường chính: huyện Vĩnh Cửu: 0,62 km/km2; tỉnh Đồng Nai: 0,6 km/km2.
· Quốc lộ: huyện Vĩnh Cửu: không có; tỉnh Đồng Nai: 0,11 km/1.000 dân.
· Đường tỉnh: huyện Vĩnh Cửu: 0,81km/1.000 dân; tỉnh Đồng Nai: 0,16 km/1.000 dân.
· Huyện lộ: huyện Vĩnh Cửu: 1,15 km/1.000 dân; tỉnh Đồng Nai: 0,57 km/1.000 dân.
1.2. Đường thủy:

Vận tải thuỷ chủ yếu hiện nay có một vài bến đò ngang qua sông Đồng Nai và trên lòng hồ Trị An, giải quyết giao lưu giữa thị trấn Vĩnh An và các huyện kế cận.

Sông ngòi trên địa bàn huyện có thác ghềnh, lưu lượng nước vào mùa khô giảm rất hạn chế trong vận tải đường thuỷ, trừ đoạn sông Đồng Nai từ hạ lưu đập Trị An về hạ lưu là có thể khai thác được đường thuỷ. Sông Bé hợp với sông Đồng Nai tại ngã 3 Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, đoạn từ cù lao Bạch Đằng lên ngã 3 sông Bé chưa được trang bị phao tiêu báo hiệu, còn nhiều đá ngầm chưa khai phá… Sông La Ngà có một đoạn chảy qua địa phận huyện. Ngoài ra còn có hồ Trị An rộng 32.000ha

Sông Đồng Nai từ hạ lưu đập Trị An theo các sông Nhà Bè, Lòng Tàu, Đồng Tranh – Thị Vải đi ra biển, tạo điều kiện thuận lợi phát triển vận tải hàng hoá đường thuỷ cho tỉnh và vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam. Hiện tại, đường thuỷ chủ yếu phục vụ cho du lịch với mức độ hạn chế ở khu vực hạ lưu đập Trị An và vận chuyển vật liệu xây dựng đi ra ngoài tỉnh, ngoài vùng.
1.3. Hệ thống bến bãi phục vụ vận tải:

Bến xe khách:  Hiện tại có 3 bến xe: bến xe trung tâm huyện, bến xe xã Phú Lý và bến xe tại xã Thiện Tân. Các bến này có quy mô nhỏ, xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp để khai thác có hiệu quả. 
Bến bãi vận tải thuỷ: Có 8 bến đang hoạt động nhưng với quy mô nhỏ: 1 bến xuất cát, 3 bến xuất đất đỏ, 1 bến Puzalan tại Đại An sông Đồng Nai cho ghe gỗ nhỏ hơn 100T, 3 bến xuất đá Thiện Tân trên sông Đồng Nai cho sà lan 500T. Bến đò khách ngang sông của huyện Vĩnh Cửu gồm: bến đò Thới Sơn, bến đò (Bạch Đằng) Lợi Hòa, bến đò Bà Miêu, bến đò ấp 6, bến Tân Định, bến đò chị Nga, bến đò Tân An, bến đò Trị An, …
Nhìn chung giao thông ở Huyện chủ yếu là đường bộ, tuy đã được quan tâm phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Mặt khác, chất lượng cũng như mặt cắt các tuyến, các công trình cầu cống chưa đáp ứng được các yêu cầu trong phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh, quản lý sử dụng còn nhiều bất cập nên đường nhanh xuống cấp và gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở vật chất GTVT ở Huyện còn hạn chế. Tỉ lệ đường cấp phối còn nhiều, chưa vào cấp kỹ thuật cần thiết. Giao thông đường thủy còn trong tình trạng tự phát, thô sơ, chưa được phát triển… Đây là những vấn đề cần phải được quan tâm giải quyết trong thời gian tới.
2. Thủy lợi và cấp nước:

2.1. Thủy lợi:

Huyện có nguồn nước mặt dồi dào, có ý thức cao về xây dựng thủy lợi, các công trình thủy lợi trên địa bàn đều hoạt động tốt, phục vụ ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Toàn Huyện có 14 trạm bơm điện, hồ Mo Nang và sử dụng nguồn nước tưới từ hồ Sông Mây phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống kênh mương do Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Tỉnh quản lý với chiều dài 32,87km phần lớn đã được kiên cố hóa (kiên cố hóa 25,25km, kênh đất 7,62km) phục vụ tưới cho khoảng 2.625ha lúa và 2.355ha màu cả năm.
2.2. Cấp nước:

Hiện tại trên địa bàn Huyện có 02 nhà máy nước: nhà máy nước thị trấn Vĩnh An công suất khoảng 3.000m3/ngày cấp cho khu trung tâm Huyện và một phần dân cư ở TT. Vĩnh An, nhà máy nước Thiện Tân công suất 100.000 m3/ngày/đêm cung cấp nước thô để xử lý, cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài Huyện. Ngoài ra đối với các khu cụm công nghiệp chưa có hệ thống cung cấp nước máy, chủ yếu sử dụng giếng khoan có công suất nhỏ để khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất.
Về chương trình nước sạch nông thôn, hiện ở xã Phú Lý có một hệ thống cấp nước bao gồm giếng khoan và tuyến ống chính với công suất 30 m3/ngày cho 100 hộ dân. Nhìn chung, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn Huyện còn nhiều hạn chế, việc dùng nước của nhân dân vẫn theo phương thức truyền thống, thói quen thông qua khai thác nước ngầm. 
3. Mạng điện:

3.1. Nguồn điện:

Huyện Vĩnh Cửu được cấp điện từ trạm 110/22kV – 40MVA Thạnh Phú, trạm này nhận điện từ trạm 220kV Trị An qua đường dây Trị An – Thạnh Phú và trạm tăng áp Hiếu Liêm 6,3/15kV-2 * 6,3 MVA, trạm này được cấp điện bởi đường dây 6 KV lộ kép lấy từ nhà máy thuỷ điện Trị An.

3.2. Lưới điện:

Mạng lưới điện cơ bản phủ kín các khu dân cư và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn  toàn Huyện, theo số liệu ngành điện, hiện toàn Huyện có 363km đường dây trung thế (phần lớn là điện 03 pha), 334km đường dây hạ thế, 589 trạm biến áp với dung lượng 130.500KVA cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Trong đó cung cấp cho ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 70%, nông nghiệp – thủy lợi chiếm 3,6%, dịch vụ – thương mại 0,3% và sinh hoạt dân cư chiếm 24,4% dung lượng. 

Nhìn chung, mạng lưới điện trên địa bàn đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, chỉ còn một số điểm dân cư rải rác ở vùng sâu vùng xa chưa có điện. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%, trong đó sử dụng điện trực tiếp đạt 95%.
4. Xử lý nước thải và vệ sinh môi trường:

4.1. Xử lý nước thải:

Hiện nay nước thải từ các khu dân cư chưa được tập trung xử lý, mà chủ yếu theo các cống rãnh đổ ra các suối rồi nhập vào nước sông Đồng Nai. Tuy lượng nước thải trong các khu dân cư chưa lớn, nhưng với vai trò cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho phần lớn Vùng KTTĐPN nên trong tương lai cần phải xây dựng các trạm xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Đồng Nai.
Nguồn nước thải từ các trang trại chăn nuôi phần lớn cũng chưa được xử lý do phát triển trang trại chăn nuôi tự phát, riêng lẻ và ý thức bảo vệ môi trường của các chủ trang trại chưa cao.
Nước thải từ các khu, cụm công nghiệp tuy đã được các chủ doanh nghiệp xử lý nhưng để đảm bảo yêu cầu cũng cần thiết phải có trạm xử lý nước thải tập trung cho từng khu, cụm công nghiệp.
4.2. Rác thải:
Hiện tại đã có đội ngũ thu gom rác thải tại TT.Vĩnh An và các xã nằm trên các trục đường tỉnh chính về các bãi tập trung. Tuy nhiên tại các bãi rác tạm ở Huyện tuy đã được cách ly với khu dân cư nhưng nước rò rỉ và khí  bãi rác vẫn luôn là mối đe dọa thường trực đối với nguồn nước mặt và nước ngầm trong khu vực. Lượng chất thải rắn nếu không được xử lý tốt sẽ dẫn đến hàng loạt các hậu quả môi trường không thể lường trước.
4.3. Ô nhiễm môi trường:

Theo báo cáo “Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2008”, nhìn chung các chỉ số môi trường ở Vĩnh Cửu còn khá tốt. Tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề cần quan tâm khắc phục như: Dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp; nước thải, khí thải trong phát triển chăn nuôi trang trại; hàm lượng bụi, độ ồn trong khai thác đá; nước thải, chất thải rắn trong sản xuất công nghiệp… Vì vậy, để đảm bảo phát triển bền vững, với trách nhiệm “giữ nước, giữ rừng”, trong phát triển kinh tế – xã hội ở Vĩnh Cửu cần hết sức coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KT – XH:
1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2006 – 2010 so với mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010: 
1.1. Về kinh tế:
Do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới nên trong thời kỳ 2006 – 2010 phần lớn các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt với quy hoạch được duyệt: Cụ thể:

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực hiện đạt 7,1%/năm, thấp hơn so với quy hoạch được duyệt (12,4%) và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2006-2010 (11%/năm).

BẢNG 6: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN QUY HOẠCH THỜI KỲ 2006-2010
	 
	Đơn
	Hiện trạng
	năm 2010
	Tăng BQ 06-2010 (%)

	Hạng muục
	vị
	Năm
	Năm
	Vĩnh Cửu
	Đồng
	Vĩnh Cửu
	Đồng 

	 
	tính
	2005
	2009
	T hiện
	QH cũ
	NQ
	Nai
	TH
	QH cũ
	NQ
	Nai

	I. GDP trên địa bàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. GDP theo giá 94
	Tỷ đ
	1.547
	2.023
	2.175
	2.780 
	2.607 
	35.700 
	7,05 
	12,4 
	11,0 
	13,2 

	- Công nghiệp
	Tỷ đ
	1.268
	1.588
	1.669
	2.230 
	2.117 
	23.091 
	5,6 
	12,0 
	10,8 
	14,5 

	- Nông nghiệp
	Tỷ đ
	167
	193
	203
	243 
	195 
	8.819 
	4,0 
	7,8 
	3,2 
	4,6 

	- Dịch vụ
	Tỷ đ
	113
	242
	303
	307 
	295 
	3.790 
	21,8 
	22,1 
	21,1 
	14,9 

	2. GDP theo giá HH
	Tỷ đ
	1.929 
	2.623 
	2.856 
	3.475 
	3.456 
	75.137 
	8,2 
	12,5 
	12,4 
	19,5 

	  GDP/ngöôøi (giaù HH)
	1000ñ
	17.698
	20.868
	22.115
	27.800 
	27.650 
	29.652 
	4,8 
	9,5 
	9,3 
	16,3 

	3. Cơ cấu GDP
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Công nghiệp
	%
	78,69 
	74,61 
	73,99 
	80,22 
	81,20 
	57,20 
	 
	 
	 
	 

	- Nông nghiệp
	%
	10,68 
	10,29 
	10,01 
	8,75 
	7,49 
	8,70 
	 
	 
	 
	 

	- Dịch vụ
	%
	10,63 
	15,10 
	16,00 
	11,03 
	11,31 
	34,10 
	 
	 
	 
	 

	4. Giá trị SX (1994)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nông nghiệp
	Tỷ đ
	236
	299
	306
	334
	262
	7.869 
	5,3 
	7,2 
	2,1 
	5,6 

	- Công nghiệp
	Tỷ đ
	2.230
	2.918
	3.132
	4.127 
	3.948 
	97.220 
	7,0 
	13,1 
	12,1 
	18,0 

	5. Tổng mức HH bán lẻ 
	Tỷ đ
	129
	326
	391
	319
	321
	56.220 
	24,8 
	19,8 
	20,0 
	26,5 

	6. Thu ngân sách
	Tỷ đ
	87
	290
	222
	121
	 
	14.428 
	20,6 
	6,8 
	 
	11,9 

	7. Chi ngân sách
	Tỷ đ
	73
	203
	183
	107
	 
	5.118 
	20,2 
	7,9 
	 
	8,5 


Nguồn: 
- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Vĩnh Củu đến năm 2010 và định hướng đến 2020.
    
- Số liệu thống kê - phòng Thống kê Vĩnh Cửu
· Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tuy chưa mạnh nhưng đúng hướng.

· GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 22,1 triệu đồng/người, đạt 79,6% chỉ tiêu quy hoạch đặt ra.

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu và chi ngân sách tăng nhanh hơn so với quy hoạch được duyệt, vượt chỉ tiêu nghị quyết 05 năm đã đặt ra.
1.2. Về xã hội – môi trường:

Nhìn chung các chỉ tiêu về xã hội – môi trường thực hiện khá tốt, bám sát các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt và nghị quyết huyện đảng bộ đã đề ra, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

BẢNG 7: CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH THỜI KỲ 2006-2010

	 
	Đơn
	Hiện trạng
	Năm 2010
	Tỷ lệ thực hiện

	Hạng muục
	vị
	Năm
	Năm
	Vĩnh Cửu
	Đồng
	/QH cũ
	/NQ

	 
	tính
	2005
	2009
	Thiện
	QH (cũ)
	NQ
	Nai
	(%)
	(%)

	1.Dân số trung bình
	103 ng
	109 
	126
	128
	125 
	125 
	2.534 
	102,4
	102,4

	Tốc độ tăng dân số tự nhiên
	%
	1,29 
	1,12
	1,1
	1,20 
	1,20 
	1,12 
	109,1
	109,1

	2. Số LĐ được giải quyết việc làm
	Người
	3.629
	3.500
	3.500
	3.000 
	3.500 
	85.000 
	116,7
	100,0

	3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	32,0 
	47,5
	50
	42,0 
	42,0 
	53,0 
	119,0
	119,0

	4. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 
	%
	 
	7,3
	4,6
	3,0 
	3,0 
	4,3 
	65,2
	65,2

	5. Tỷ lệ hộ dùng điện
	%
	95,5 
	98
	99
	98,0 
	98,0 
	99,0 
	101,0
	101,0

	6. Tỷ lệ xã đạt chuẩn Q.Gia về y tế
	%
	33,3 
	100
	100
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0
	100,0

	7. Trạm y tế có bác sỹ phục vụ 
	%
	50,0 
	66,7
	75
	75,0 
	75,0 
	85,0 
	100,0
	100,0

	8. Số bác sỹ/1 vạn dân
	B.Syõ
	2,0 
	2,16
	2,16
	4,5 
	4,5 
	5,0 
	48,0
	48,0

	9. Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá
	%
	90,0 
	98
	98,3
	99,0 
	98,0 
	94,0 
	99,3
	100,3

	10. Tỷ lệ ấp, khu phố văn hoá
	%
	76,7 
	83
	87,7
	90,0 
	95,0 
	86,0 
	97,4
	92,3

	11. Tỷ lệ hộ sủ dụng nước hợp vệ sinh
	%
	90,0 
	98
	98
	100,0 
	95,0 
	90,0 
	98,0
	103,2

	12. Tỷ lệ xã thu gom xử lý rác thải SH
	%
	38,0 
	67
	91,6
	100,0 
	85,0 
	80,0 
	91,6
	107,8

	13. Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	54,0 
	57
	57
	57,0 
	57,0 
	29,0 
	100,0
	100,0


Nguồn: - Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Vĩnh Củu đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

          - Số liệu thống kê - phòng Thống kê Vĩnh Cửu

Những tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và một số chỉ tiêu không đạt so với quy hoạch là do công nghiệp phát triển chậm, công tác giải tỏa đền bù và các dự án xây dựng hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp chậm. Ngoài ra, trong những năm qua, đã có nhiều tác động khách quan đến phát triển kinh tế – xã hội của Huyện mà nổi bật nhất là khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của nước ta; trong đó có tác động mạnh đến thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu và làm giảm sút tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

2. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội:
2.1. Những kết quả đạt được:

(1). Kinh tế phát triển tuy không nhanh bằng các huyện phía Nam nhưng khá ổn định, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng được nâng cao, tuy vẫn thấp hơn so với mức trung bình toàn Tỉnh nhưng tương đương so với bình quân cả nước. 
(2). Các vấn đề về văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển nên chỉ tiêu văn hóa – xã hội đạt được trong thời gian qua là khá cao, đảm bảo người dân có thể thụ hưởng các phúc lợi văn hóa – xã hội cao nhất có thể.

(3). Môi trường được bảo vệ khá tốt, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai và tài nguyên rừng. Đây là thành quả rất khích lệ thể hiện vai trò của Vĩnh Cửu đối với nguồn nước sinh hoạt cho phần lớn nhân dân trong Vùng KTTĐPN.
(4). Hạ tầng cơ sở cơ bản đã được đầu tư, tạo cơ hội để thu hút vốn đầu tư cho phát triển các khu công nghiệp và đô thị.

(5). Bước đầu đã phát huy các lợi thế về cảnh quan như: hồ và nhà máy thủy điện Trị An, khu di tích lịch sử chiến khu D, các khu rừng và vườn cây ăn trái ven sông Đồng Nai, … vào phát triển du lịch.

(6). Có nguồn lao động dồi dào, nhân dân cần cù, nhạy bén với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, có truyền thống đấu tranh cách mạng, năng lực lãnh đạo và chỉ đạo của bộ máy nhà nước của huyện ngày càng được nâng cao.

2.2.
Những tồn tại và hạn chế:

(1). Phát triển kinh tế thuộc phạm vi Huyện quản lý còn thấp, chủ yếu là kinh tế nông-lâm nghiệp, hiệu quả chưa cao. Chưa phát huy mạnh mẽ về lợi thế du lịch và công nghiệp.

(2). Phát triển kinh tế – xã hội còn rất chênh lệch giữa các vùng phía Bắc và phía Nam. Mức độ đô thị hoá và đời sống kinh tế-văn hoá còn thấp.

(3). Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật chưa phát triển mạnh nên chưa khai thác tốt một số lợi thế về điều kiện tự nhiên vào phát triển kinh tế–xã hội.

(4). Thiếu lực lượng lao động kỹ thuật cho phát triển, nhất là cho công nghiệp.

(5). Không gian lãnh thổ bị chia cắt do xây dựng các công trình quốc gia như đường điện 500kV, các công trình an ninh, quốc phòng, giữ rừng đầu nguồn, Trung ương cục miền Nam, hồ Trị An… nên không gian cho phát triển KT – XH ở Huyện bị hạn chế.
(6). Do đảm trách nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, tài nguyên rừng với quy mô rộng lớn và có vị trí quan trọng về quốc phòng nên sức hút đầu tư cho phát triển công nghiệp có phần bị hạn chế.

2.3. Các cơ hội cho phát triển:

(1). Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, các nền kinh tế lớn đã tăng trưởng trở lại sẽ tạo nên làn sóng đầu tư mới. Trong điều kiện Việt Nam đã gia nhập WTO nên cơ hội thu hút đầu tư từ bên ngoài sẽ rất thuận lợi. Trong đó vùng KTTĐPN có sức hút đầu tư lớn nhất cả nước và có những ảnh hưởng lan tỏa theo chiều hướng có lợi cho các khu vực phụ cận, trong đó có Vĩnh Cửu.
(2). Ảnh hưởng đô thị hoá và tác động phát triển KT-XH của Tp. Biên Hoà; tác động phát triển của các đầu mối hạ tầng quan trọng của vùng KTTĐPN có vị trí trên địa bàn Huyện như: nhà máy thủy điện Trị An, nhà máy nước Thiện Tân; đường vành đai Tp. Biên Hòa, vành đai vùng KTTĐPN sẽ tạo điều kiện cho Huyện mở rộng giao lưu kinh tế – xã hội với các địa phương trong Tỉnh và với các địa phương của tỉnh Bình Dương và Tp. HCM. Làm tăng khả năng thu hút đầu tư vào phát triển trên địa bàn Vĩnh Cửu.
(3). Những thuận lợi trong chính sách đầu tư của tỉnh Đồng Nai: Phát triển đô thị Phước Giang, phát triển công nghiệp, tạo động lực phát triển cho huyện và chủ trương khai thác vùng du lịch sinh thái Mã Đà-Trị An, du lịch ven sông Đồng Nai, du lịch vùng bưởi Tân Triều.

(4). Các khu, cụm CN-TTCN ở Vĩnh Cửu cơ bản đã hình thành và đang kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, khoảng cách từ Vĩnh Cửu đến các khu đô thị lớn như: Biên Hòa – Thủ Dầu Một – Tp.HCM khá gần, khi 02 tuyến đường vành đai: vành đai Tp. Biên Hòa, vành đai vùng KTTĐPN được xây dựng thì Vĩnh Cửu sẽ là địa bàn thuận lợi để thu hút đầu tư. Đồng thời sẽ giúp dịch vụ, du lịch ở Huyện phát triển.
2.4.
Các nguy cơ ảnh hưởng:

(1). Vĩnh Cửu có vai trò đặc biệt trong bảo vệ tài nguyên nước, rừng và quốc phòng nên trong phát triển nếu không chú trọng đến các vấn đề trên sẽ gây hậu họa rất nghiêm trọng.
(2). Xu thế toàn cầu hoá sẽ gây sức ép cạnh tranh rất lớn đến sức cạnh tranh của sản phẩm trên phạm vi toàn quốc, trong đó có Vĩnh Cửu. 

(3). An ninh sẽ bị xáo trộn, nhiều tệ nạn xã hội có thể bùng phát nếu không làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, quản lý và bảo vệ an ninh xã  hội.

Qua đánh giá tổng quát thực trạng, các lợi thế và những cơ hội phát triển cho thấy: trong những năm tới huyện Vĩnh Cửu có đầy đủ các khả năng cũng như cần phải phát triển mạnh kinh tế-xã hội, để tránh tụt hậu và có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên của tỉnh Đồng Nai.

Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
I. ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NỘI SINH:
1. Vị trí địa lý – kinh tế:

Huyện Vĩnh Cửu nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Đồng Nai, ranh giới của Huyện được xác định như sau:

· Phía Bắc giáp huyện Đồng Phú và Bù Đăng - tỉnh Bình Phước.

· Phía Nam giáp thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom.

· Phía Đông giáp huyện Định Quán và Tân Phú.

· Phía Tây giáp huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích tự nhiên: 109.571ha, dân số năm 2010: 129.141 người, chiếm 18,5% diện tích và 5,3% dân số tỉnh Đồng Nai. Được chia thành 12 đơn vị hành chính, bao gồm: Thị trấn Vĩnh An và 11 xã: Trị An, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình, Tân An, Bình Lợi, Thạnh Phú, Vĩnh Tân, Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm.

Nằm trong Vùng KTTĐPN, gần các trung tâm đô thị lớn: TP.HCM, Bình Dương và ngay cạnh thành phố Biên Hòa với các tuyến giao thông thủy - bộ quan trọng, có nhiều cảnh quan đặc sắc, nên Vĩnh Cửu có lợi thế về phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Là một trong những nơi có khả năng thu hút đầu tư, có triển vọng phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, đóng vai trò khá quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai cũng như toàn Vùng KTTĐPN.

2. Tài nguyên:

2.1. Khí hậu:

Vĩnh Cửu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo với những đặc trưng chính như sau:

· Nắng nhiều, trung bình khoảng 2.600-2.700 giờ/năm. Nhiệt độ cao đều trong năm, trung bình 260C, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 12 (250C), các tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất cũng chỉ trong khoảng từ 28-290C. Tổng tích ôn trung bình hàng năm khoảng 9.490 0C, rất thuận lợi cho thâm canh tăng năng suất và tăng vụ.

· Lượng mưa lớn nhưng phân hóa khá rõ theo không gian:

· Khu vực phía bắc: Lượng mưa trung bình  > 2.800 mm/năm, số ngày mưa trung bình 150-160 ngày.

· Khu vực trung tâm: Lượng mưa trung bình 2.400 - 2.800 mm, số ngày mưa: 130-150 ngày.

· Khu vực phía nam: Lượng mưa trung bình 2.000-2.400 mm, số ngày mưa: 130-145 ngày.

·   Mưa tập trung theo mùa: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm trên 85% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, chỉ chiếm 15% tổng lượng mưa cả năm. Lượng bốc hơi trung bình 1.100-1.300 mm/năm, mùa khô lượng bốc hơi thường chiếm 64-67% tổng lượng bốc hơi cả năm, gây nên tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về chế độ ẩm trong mùa khô, nhất là trong các tháng cuối mùa. Trong điều kiện sản xuất nhờ nước trời thì chỉ có thể tiến hành trong mùa mưa, nhưng nếu có nước tưới thì sản xuất trong mùa khô thường cho hiệu quả cao và ổn định.

2.2. Địa hình:

Có 2 dạng địa hình chính: đồi và đồng bằng ven sông.

· Địa hình đồi: Phân bố tập trung ở khu vực phía Bắc, diện tích tự nhiên: 83.351ha, chiếm 77,7% tổng diện tích toàn Huyện. Cao trình cao nhất ở khu vực phía bắc khoảng 340 m, thấp dần về phía Nam và Tây Nam, cao trình ở khu vực giữa khoảng 100-120 m, ở khu vực phía Nam khoảng 10-50 m. Diện tích có độ dốc <30 chiếm 17,1%, từ 3-80 chiếm 33,8%, từ 8-150 chiếm 22,6%, >150 chỉ chiếm 4,2%. Dạng địa hình này tương đối thích hợp với phát triển lâm-nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

· Địa hình đồng bằng: Diện tích 5.994 ha, chiếm 5,5% tổng diện tích, cao độ trung bình 10-20m, nơi thấp nhất 1-2m. Phân bố trải dài dọc theo tuyến sông Đồng Nai với dáng địa hình hơi nghiêng về phía Sông nên có tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch. 
2.3. Tài nguyên nước :

a. Nước mặt :

· Nguồn nước mặt chủ yếu của Huyện là hệ thống sông Đồng Nai, bao gồm sông chính Đồng Nai và sông nhánh là sông Bé. Theo số liệu quan trắc nhiều năm, lưu lượng trung bình 312 m3/s, lưu lượng tháng cao nhất (tháng 9): 1.083 m3/s. Nguồn nước sông Đồng Nai hiện được tích trong hồ Trị An có diện tích trên 32.000 ha, dung tích 2,542 tỷ m3 nước, với mục đích chính là thủy điện. Ngoài hồ Trị An, còn có các hồ Mo Nang, Bà Hào. 

· Nhìn chung, nguồn nước mặt trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nhưng do ảnh hưởng của địa hình nên việc sử dụng nguồn nước này vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn hạn chế. Hiện nay hệ thống tưới bơm từ nguồn nước sông Đồng Nai mới tưới được khoảng 10% tổng diện tích đất nông nghiệp của Huyện.

b. Nước ngầm:

 Theo Liên Đoàn Địa Chất 8, nước ngầm tại huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, nhưng phân bố không đều, có khả năng khai thác nước ngầm từ độ sâu từ 10-15m (nước mạch và 30-35m (nước ngầm), trữ lượng nước tĩnh đạt 788.800m3, tổng trữ lượng 1.090.000m3/ngày, chất lượng nước tốt với tổng khoáng hoá 0,07 – 0,6 g/l, thuộc loại nước nhạt có chứa bicarbonat-natri và có hàm lượng sắt cao. Hiện đã được khai thác để sử dụng cho sinh hoạt và tưới cho khoảng 191 ha.

2.4. Tài nguyên đất:

a. Đặc điểm đất đai:

+ Phân loại và diện tích các loại đất:

Theo kết quả điều tra đất theo phương pháp FAO-UNESCO của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật Đất Phân. Trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu có 5 nhóm đất:

(1). Nhóm đất phù sa :              7.459 ha (6,81%)

(3). Nhóm đất đen :                   3.311 ha (3,02%)

(4). Nhóm đất xám :                  1.654 ha (1,51%)

(5). Nhóm đất đỏ :                     81.402 ha (74,29%)

(6). Nhóm đất trơ sỏi đá:                226 ha (0,21%)

       Sông suối, mặt nước:          15.519 ha (14,16%) 

+ Chất lượng đất :

- Độ dốc, tầng dày :

So với các huyện khác trong Tỉnh thì tài nguyên đất của huyện Vĩnh Cửu có nhiều hạn chế về độ dốc và tầng dày.

Đất tương đối bằng phẳng (<30) chỉ chiếm 29,32%, đất ít dốc ( 3-80) chiếm 41,03%, đất dốc (8-150) chiếm tới 24,81%, đất rất dốc chiếm 4,84%. Vì vậy, trong quá trình sử dụng cần coi trọng biện pháp chống rửa trôi và xói mòn đất.

Đất có tầng dày rất mỏng (<30 cm) chiếm tới 57,25%, đất tầng mỏng (30-50 cm) chiếm 9,53%, đất tầng dày trung bình (50-70 cm) chiếm 7,40%, đất có tầng dày khá (70-100 cm) chỉ chiếm 0,05%, đất có tầng dày rất sâu (>100 cm) chiếm 25,87%. Kết hợp cả 2 yếu tố độ dốc và tầng dày thì đất có khả năng phát triển nông nghiệp tốt chỉ chiếm khoảng 20-25% tổng diện tích tự nhiên. Đại bộ phận diện tích còn lại thích hợp với phát triển lâm nghiệp và sẽ rất nguy hại khi rừng ở các loại đất dốc, tầng mỏng bị tàn phá.

· Về độ phì: Đất phù sa có độ phì cao nhất, thích hợp với nhiều loại cây trồng, kế đến là đất phát triển trên đá Bazan, các loại đất còn lại có độ phì thấp. Riêng đất có tầng dày dưới 30 cm có độ phì rất thấp.

b. Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất:
Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 của ngành Tài nguyên – Môi trường, hầu hết diện tích đất ở Huyện đã được đưa vào sử dụng, với cơ cấu như sau:

· Nhóm đất nông nghiệp: Chiếm đến 82,43%DTTN, trong đó phần lớn là đất lâm nghiệp (65,2%DTTN), đất sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (16,08% DTTN).
BẢNG 8: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĨNH CỬU NĂM 2010
	Số TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	             109.571 
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	               90.319 
	82,43

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	               17.623 
	16,08

	1.1.1
	   Đất trồng cây hàng năm
	                 6.957 
	6,35

	1.1.1.1
	        Đất trồng lúa
	                 4.320 
	3,94

	1.1.1.2
	        Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	                    30 
	0,03

	1.1.1.3
	        Đất trồng cây hàng năm khác
	                 2.607 
	2,38

	1.1.2
	   Đất trồng cây lâu năm 
	               10.666 
	9,73

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	               71.443 
	65,20

	1.2.1
	   Đất rừng sản xuất
	                 8.576 
	7,83

	1.2.2
	   Đất rừng phòng hộ
	                   655 
	0,60

	1.2.3
	   Đất rừng đặc dụng
	               62.213 
	56,78

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	                 1.037 
	0,95

	1.4
	Đất làm muối
	                      -   
	

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	                    216 
	0,20

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	               19.251 
	17,57

	2.1
	Đất ở
	                    971 
	0,89

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn 
	                    808 
	0,74

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị
	                    163 
	0,15

	2.2
	Đất chuyên dùng 
	                 2.484 
	2,27

	2.2.1
	   Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	                     34 
	0,03

	2.2.2
	   Đất quốc phòng 
	                    161 
	0,15

	2.2.3
	   Đất an ninh
	                       8 
	0,01

	2.2.4
	   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
	                    919 
	0,84

	2.2.5
	   Đất có mục đích công cộng
	                  1.363 
	1,24

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	                     36 
	0,03

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	                    218 
	0,20

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	                15.519 
	14,16

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	                     23 
	0,02


Nguồn: - Kết quả kiểm kê đất đai năm 2010.
       - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
· Đất phi nông nghiệp: Chiếm tỷ lệ 17,57%, thấp hơn so với tỷ lệ bình quân ở Đồng Nai (trên 20%). Trong đó phần lớn là diện tích mặt nước hồ Trị An. Điều này cho thấy quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ở Huyện còn chậm phát triển hơn so với các huyện khác trong Tỉnh nên quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn chậm.

Tóm lại, tuy tiềm năng khai thác đất chưa sử dụng không còn nhưng tiềm năng chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và trong nội bộ đất nông nghiệp để mang lại hiệu quả cao hơn và sử dụng bền vững là còn rất lớn. Vì vậy, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế – xã hội là quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất hợp lý, mang lại hiệu quả cao và bền vững là hướng đi chính trong sử dụng tài nguyên đất ở Vĩnh Cửu trong những năm tới.
2.5. Tài nguyên khoáng sản:

Theo tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho thấy: Khoáng sản tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Vĩnh Cửu nói riêng tương đối phong phú về chủng loại, đến nay đã phát hiện được 28 mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hoá với tiềm năng và triển vọng khai thác như sau:

· Kim loại quý: Đến nay đã phát hiện được 5 mỏ và điểm khoáng sản, nhưng chỉ tồn tại ở dạng sa khoáng, phân bố chủ yếu trong Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai.

· Nguyên vật liệu xây dựng: Nguyên vật liệu xây dựng và tiềm năng sản xuất VLXD là một trong những thế mạnh của Huyện. Bao gồm:

· Đá xây dựng tự nhiên: Đá tự nhiên phổ biến là Bazan, có ít Anđehite ở phía tây nam Huyện, đặc biệt là đá phiến vùng Thiện Tân, Tân An có khả năng khai thác làm vật liệu xây dựng kết hợp với làm vật liệu nhẹ (Keramrit). Trữ lượng lên đến 99,62 triệu m3.
· Sét gạch ngói: Nguồn đất sét làm gạch ngói rất phong phú và phân bố rộng khắp, nhưng khu vực có triển vọng đều nằm ở khu vực ruộng lúa và đất canh tác của dân, riêng ở các xã: Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An Bình Lợi đã được phát hiện với trữ lượng khoảng 17,55 triệu m3.

· Cát xây dựng: Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường trong khai thác cát trên sông Đồng Nai, lượng cát bổ sung cho toàn tuyến sông (đoạn dưới đập Trị An) là khoảng 3 triệu m3/năm. Hiện nay cát xây dựng được khai thác chủ yếu trong trầm tích lòng sông Đồng Nai, tập trung từ thác Trị An đến Bình Hòa (dài khoảng 20 km), trữ lượng khoảng 0,2-0,5 triệu m3. Nếu được khai thác phù hợp với khả năng bồi lắng hàng năm, thì có thể khai thác lâu dài. Tuy nhiên việc khai thác trên sông Đồng Nai hiện chưa được quản lý tốt, đang gây sụt lở một số đoạn bờ sông.

· Nguyên liệu phụ xi măng: Gồm Puzelan ở Vĩnh Tân trữ lượng khoảng 8,17 triệu tấn. Nguyên liệu Laterít ngoài lĩnh vực sử dụng làm đường, gạch không nung..., hiện đang được sử dụng làm nguyên liệu phụ gia trong sản xuất xi măng, được phát hiện ở Tân An  với trữ lượng khoảng 3,24triệu m3.

· Đá vôi: Đá vôi được lấy trong các phiến sét chứa vôi, được dùng làm phân bón. Được phát hiện ở 02 xã Tân An và Trị An, trữ lượng dự tính khoảng 200 ngàn m3.

- 
Các loại khoáng khác: Kaolin, vật liệu san lấp cũng có thể khai thác phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

2.6. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học: 

Vĩnh Cửu là một trong những huyện có tài nguyên rừng phong phú nhất thuộc tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Với diện tích lớn nhất so với các huyện khác trong Tỉnh (71.443ha, chiếm đến 65,2% DTTN), trong đó có khoảng 62.868ha nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai (toàn bộ là rừng đặc dụng và phòng hộ), còn lại 8.576ha đất rừng sản xuất chủ yếu là rừng tràm của các tổ chức kinh tế và của dân trồng để khai thác gỗ làm nguyên liệu giấy.

Tài nguyên động thực vật trong rừng ở Vĩnh Cửu rất đa dạng về chủng loại và nhiều về số lượng cá thể trong loài. Theo kết quả báo cáo tổng kết dự án điều tra xây dựng danh lục và tiêu bản động thực vật rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai vào tháng 12/2009 ghi nhận: 
· Thực vật rừng: Có 1.401 loài thuộc 623 chi,156 họ, 92 bộ, 10 lớp, 06 ngành thực vật khác nhau. Trong đó có 10 loài có tên trong danh sách các loài nguy cấp, quý hiếm, 30 loài có tên trong sách đỏ thực vật Việt Nam, 41 loài có tên trong danh mục các loài quý hiếm của sách đỏ IUCN, 84 loài đặc hữu của Việt Nam có tên Việt Nam hay tên khoa học mang các địa danh của Việt Nam, 18 loài có tên Việt Nam hay tên khoa học mang các địa danh của tỉnh Đồng Nai như: Gõ đỏ, Giáng hương trái to, Vên vên, Dầu song nàng… trong đó, tài nguyên cây gỗ chiếm tỷ lệ rất cao 45%, tài nguyên cây thuốc chiếm 24,8%.
· Động vật rừng: Có 1.781 loài thuộc 211 họ, 51 bộ. Trong đó: Động vật rừng có 1.682 loài thuộc 209 họ, 40 bộ, 05 lớp, bao gồm: 85 loài thú, thuộc 27 họ và 10 bộ; 259 loài chim, thuộc 52 họ và 17 bộ; 64 loài bò sát, thuộc 13 họ, 2 bộ; 33 loài ếch nhái, thuộc 05 họ và 01 bộ; 1.241 loài côn trùng, thuộc 112 họ và 10 bộ; Cá: có 99 loài thuộc 29 họ và 11 bộ.

· Sinh vật xâm hại: cây Mai Dương…
3. Nguồn nhân lực:

Vĩnh Cửu có nguồn nhân lực khá dồi dào, năm 2010 có khoảng 129,1 ngàn người, chiếm khoảng 5,3% dân số toàn Tỉnh. Mật độ dân số trung bình đạt 118 người/km2, nhưng phân bố không đều, vùng phía Bắc gồm các xã: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm có mật độ dân số thấp (khoảng 14 người/km2), vùng phía Nam gồm các xã: Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân có mật độ dân số khá đông (725 người/km2).
Trong những năm qua nhờ làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình nên tốc độ tăng dân số tự nhiên hiện nay cơ bản đã đạt được mức sinh thay thế (1,0 – 1,1%). Tuy nhiên sức hút từ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã thu hút lao động từ các tỉnh khác đến làm việc nên tốc độ tăng cơ học khá cao, đặc biệt trong thời kỳ 2006 – 2010 khoảng 2 – 2,5%, cá biệt có năm đạt đến 6,82%. 
Tốc độ đô thị hóa ở Huyện còn chậm, trong khi các khu, cụm CN – TTCN hiện đang hoạt động thu hút lao động cơ học lại tập trung trên địa bàn các xã nông thôn (Thạnh Phú, Thiện Tân) nên tỷ lệ dân số đô thị ở Huyện có xu thế giảm từ 19,55% năm 2005 xuống còn 17,9% năm 2010.
BẢNG 9: DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH CỬU THỜI KỲ 2001 – 2010
	Hạng mục
	Đơn
	Hiện trạng
	Tăng BQ  (%/năm)

	 
	vị
	2000
	2005
	2010
	2001-05
	2006-2010

	1. Dân số trung bình
	Ng
	100.596
	108.995
	129.141
	1,62
	3,45

	1.1. Thành thị
	Ng
	27.225
	21.305
	23.081
	-4,79
	1,61

	   Tỷ lệ 
	%
	27,06
	19,55
	17,9
	
	 

	1.2. Nông thôn
	Ng
	73.371
	87.690
	106.060
	3,63
	3,88

	   Tỷ lệ 
	%
	72,94
	80,45
	82,1
	
	 

	2. Lao động trong độ tuổi
	Ng
	52.802
	65.385
	85.891
	4,37
	5,61

	3. Lao động đang làm việc 
	Ng
	42.961
	55.180
	68.160
	5,13
	4,32

	Tỷ lệ so với LĐ trong độ tuổi
	%
	81,36
	84,39
	79,36
	
	 

	3.1.Nông lâm thủy sản
	Ng
	28.206
	25.703
	22.092
	-1,84
	-2,98

	   Tỷ lệ so với LĐ đang làm việc
	%
	65,65
	46,58
	32,41
	
	 

	3.2. Công nghiệp - xây dựng
	Ng
	9.659
	24.067
	33.389
	20,03
	6,77

	   Tỷ lệ so với LĐ đang làm việc
	%
	22,48
	43,62
	48,99
	
	 

	3.3. Ddịch vụ - thương mại
	Ng
	5.096
	5.410
	12.679
	1,20
	18,57

	   Tỷ lệ so với LĐ đang làm việc
	%
	11,86
	9,80
	18,60
	
	 


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Vĩnh Cửu

Lực lượng lao động khá dồi dào, chiếm đến 66,5% dân số, chất lượng lao động khá tốt thể hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% tương đương với bình quân chung toàn Tỉnh nhưng cao gần gấp 02 lần so với bình quân cả nước (25,53%). Tuy nhiên so với yêu cầu phát triển, đặc biệt là các ngành nghề đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao thì lực lượng lao động tại chỗ chưa đáp ứng được. Đây là một trong những điểm yếu trong phát triển nguồn nhân lực của Huyện nói riêng và của cấp huyện nước ta nói chung. Trong những năm gần đây, huyện Vĩnh Cửu đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và là một trong những điểm sáng về giáo dục ở cấp huyện nhưng vẫn còn rất thấp so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

Về chuyển dịch cơ cấu lao động: Do công nghiệp phát triển mạnh, nên cơ cấu lao động xã hội chuyển đổi nhanh theo xu hướng tích cực:
· Lao động trong khu vực nông lâm nghiệp liên tục giảm, từ 65,65% năm 2000, 46,58% năm 2005 và còn 32,41% năm 2010.
· Lao động khu vực công nghiệp – xây dựng tăng nhanh, từ 22,48% năm 2000 lên 43,62% năm 2005 và khoảng 48,99% năm 2010.
· Lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh trong những năm gần đây và đạt khoảng 18,6% năm 2010.
II. BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI:
1. Bối cảnh quốc tế:
Hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới và khu vực. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học sẽ tiếp tục phát triển theo chiều sâu, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có những tác động rộng lớn đến việc cơ cấu lại nền kinh tế thế giới theo khả năng tiếp thu trình độ công nghệ của mỗi nền kinh tế, theo đó là sự phân công lao động toàn cầu, có tác động thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển. Xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức sẽ tiếp tục là ưu tiên trong chính sách phát triển của nhiều nước, nhất là tại các nước công nghiệp phát triển. Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế gắn với tự do thương mại sẽ được đẩy mạnh; đầu tư, lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ, lao động và vốn ngày càng được mở rộng. 

Tháng 01/2006, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO. Tham gia vào Tổ chức này nước ta nói chung và các vùng, địa phương ở nước ta đứng trước những cơ hội lớn như: (1) Được tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các Nghị định thư gia nhập của các nước này, không bị phân biệt đối xử. (2) Môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng được cải thiện, qua đó để chúng ta phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế trong nước, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, tiếp nhận vốn, công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng và rút ngắn khoảng cách phát triển. (3) Nước ta có được vị thế bình đẳng như các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, có cơ hội để đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn, hợp lý hơn, có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp. (4) Thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, bảo đảm cho tiến trình cải cách của ta đồng bộ hơn, có hiệu quả hơn. (5) Nâng cao vị thế của ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, cũng có những thách thức không nhỏ như: (1) Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều đối thủ hơn, trên bình diện rộng hơn, sâu hơn. (2) Những nước có nền kinh tế phát triển thấp được hưởng lợi ít hơn. Ở mỗi quốc gia, sự phân phối lợi ích cũng không đồng đều. Một bộ phận dân cư được hưởng lợi ít hơn, thậm chí còn bị tác động tiêu cực của toàn cầu hoá; nguy cơ phá sản một bộ phận doanh nghiệp và nguy cơ thất nghiệp sẽ tăng lên, phân hoá giàu nghèo sẽ mạnh hơn. (3) Tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước sẽ tăng lên. Sự biến động trên thị trường các nước sẽ tác động mạnh đến thị trường trong nước. (4) Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra những vấn đề mới trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tác động bối cảnh quốc tế đến định hướng quy hoạch phát triển KT-XH huyện Vĩnh Cửu: Các xu thế chủ yếu trên sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức đối với các lãnh thổ khác nhau và xác định tầm nhìn trong phát triển khác nhau. Đối với Vĩnh Cửu - là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển, vị trí thuận lợi về giao lưu kinh tế và hội nhập; là nơi chịu tác động trực tiếp của việc hội nhập quốc tế (APEC, ASEAN, WTO...); có khả năng thu hút vốn đầu tư, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh khi hội nhập, song cũng chịu tác động cạnh tranh trực tiếp và mạnh mẽ của hàng hóa nước ngoài khi tham gia WTO. Mặt khác, nơi đây cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường,... và phải có những biện pháp chiến lược để phòng ngừa những rủi ro do các vấn đề môi trường ô nhiễm gây ra.
2. Tác động của bối cảnh trong nước và vùng:
2.1. Bối cảnh phát triển của quốc gia:
Nước ta phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế với sự ổn định về chính trị cũng như phát triển kinh tế, đã, đang và sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư vào nước ta.

Với những thành tựu đã đạt được trong thời kỳ 2006-2010 như tăng trưởng kinh tế sẽ đạt khoảng 6,9%, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.226USD (giá hiện hành). Cơ cấu ngành trong GDP: khu vực nông nghiệp khoảng 19,88%, công nghiệp - xây dựng 40,33%, dịch vụ 39,79%. Kim ngạch xuất khẩu tăng đạt 60 tỷ USD (2010). Tỉ lệ huy động GDP hàng năm vào ngân sách đạt 21- 22%. Vốn đầu tư xã hội hàng năm đạt khoảng 41% GDP. Dự báo giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7-8% và giai đoạn 2016 – 2020 tăng cao hơn giai đoạn trước. Cơ cấu kinh tế sẽ chuyển hướng mạnh sang phát triển công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế lãnh thổ sẽ có chuyển biến lớn theo hướng: Tiếp tục đầu tư phát triển vào các vùng trọng điểm để các vùng này xứng đáng là bộ khung tăng trưởng quốc gia. GDP bình quân đầu người sẽ đạt 2.100USD vào năm 2015 và đạt 3.000 -3.500USD vào năm 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 45-50 tỷ USD (2015) và 90 – 100 tỷ USD (2020), trong đó thu hút được vào vùng KTTĐPN sẽ chiếm khoảng 55 – 60% (2015) và 45 – 50% (2020) so với cả nước. Thị trường xuất khẩu được mở rộng với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong mỗi giai đoạn 5 năm từ nay đến năm 2020 là 600 – 650 tỷ USD và 1.200 – 1.300 tỷ USD. Hình thành hệ thống đa cực, đó là các lãnh thổ đặc biệt, các trung tâm đô thị làm hạt nhân đột phá trên các vùng. Thúc đẩy phát triển theo các dải, hành lang kinh tế. Khai thác tiềm năng thế mạnh trên các vùng lớn để mỗi vùng có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng và phát triển KT-XH quốc gia và từng bước giải quyết chênh lệch vùng.

Trong tổng thể cả nước thì các địa bàn: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. HCM sẽ thu hút mạnh đầu tư, kinh tế phát triển nhanh chóng nhưng sẽ phải đối phó với mặt trái của sự phát triển là tình trạng suy thoái môi trường, phức tạp về an ninh. Đặc biệt công nghiệp phát triển còn theo hướng thâm dụng lao động nên với lực lượng lao động có trình độ thấp sẽ gây bất ổn với an ninh, gánh nặng về giáo dục - đào tạo và nặng nề nhất là áp lực về nhà ở và phúc lợi xã hội.
2.2. Bối cảnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

Thời kỳ tới, vùng KTTĐPN với xuất phát điểm đã đi trước một bước so với nhiều vùng khác trong nước, được dự báo sẽ tiếp tục phát triển với nhịp độ nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể đạt trên 10% trong từng giai đoạn từ nay đến 2020. Khu vực động lực tăng trưởng - trung tâm đô thị, dịch vụ và công nghiệp của vùng từ nay đến 2015- 2020 sẽ là đại đô thị phía Nam, vùng Tp. Hồ Chí Minh mở rộng với diện tích 30.404 km2, dân số 20-22 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 77 – 80%, bao gồm Tp. Hồ Chí Minh và 07 tỉnh xung quanh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang. 

Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 xác định phương hướng phát triển của vùng trong đó có Đồng Nai: phát triển nhanh, ổn định và bền vững, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, các mặt giáo dục- đào tạo, văn hoá- xã hội đạt mức hàng đầu cả nước, địa bàn cầu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 9- 10% trong các giai đoạn 5 năm từ nay đến 2020, cơ cấu kinh tế đến năm 2020 gồm nông nghiệp 2- 2,5% và công nghiệp- dịch vụ chiếm 97,5- 98%.

Trong 08 tỉnh, thành phố thuộc vùng KTTĐPN, Đồng Nai là địa phương có nhiều điều kiện, cơ hội, triển vọng để phát triển công nghiệp, dịch vụ với mức cao hơn mức bình quân toàn Vùng.  

Quyết định 589/QĐ-TTg (20/5/2008) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Tp. HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định Vĩnh Cửu nằm trong vùng III, vùng nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên kết hợp sinh thái du lịch nghỉ dưỡng. Bảo vệ tài nguyên nước và rừng, hạn chế các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội gây ô nhiễm môi trường.
3. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020:

Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 73/2008/QĐ-TTg (04/6/2008), trên cơ sở đó UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch 05 năm (2011 – 2015 đây là khung định hướng cơ bản nhất để xây dựng định hướng phát triển kinh tế – xã hội cho các huyện trong Tỉnh trong đó có Vĩnh Cửu. Cụ thể như sau:
· Mục tiêu tổng quát: Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của khu vực phía Nam; phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa – hiện đại hóa, năm 2020 thành tỉnh CNH - HĐH. 
· Mục tiêu cụ thể:

· Mục tiêu kinh tế:

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong từng giai đoạn 5 năm cao gấp hơn 1,3 – 1,4 lần mức bình quân chung của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm trong các giai đoạn:

+ Giai đoạn 2011 – 2015 đạt 13,0% - 14,0% (Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tăng GDP giai đoạn 2011 - 2015: 14,5 – 15%), trong đó: Công nghiệp tăng 13,0 -14,0%, dịch vụ tăng từ 15 – 16%, nông tăng 3,5-4,0%.

+ Giai đoạn 2016 – 2020 đạt 13,5% - 14%, trong đó: Công nghiệp – xây dựng tăng 14,0-14,5%, dịch vụ tăng từ 14,5 – 15%, nông nghiệp tăng 3,0-3,5%.

· GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) vào năm 2015 đạt 2.900-3.000 USD (Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt GDP/người năm 2015 đạt 3.270USD), năm 2020 đạt 6.480 USD;

· Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp, cụ thể:

+ Năm 2015: công nghiệp 56-57% - dịch vụ 38-39% - nông nghiệp 5-6%;

+ Năm 2020: công nghiệp 51% - dịch vụ 46% - nông nghiệp 3%.

· Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15% - 17% giai đoạn 2011 – 2015 và khoảng 18-20% giai đoạn 2016-2020;

· Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011– 2015 khoảng 260.000-270.000 tỷ đồng, chiếm 40–43% GDP/năm và giai đoạn 2016–2020 khoảng 386.000 tỷ đồng.
· Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GDP đạt tỷ lệ 23 – 25%.

· Mục tiêu về văn hóa, xã hội:

· Quy mô dân số: Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 dưới 1,1%, quy mô dân số năm 2015 khoảng 2,7 triệu người, trong đó dân thành thị chiếm trên 50% và năm 2020 khoảng 2,8 – 2,9 triệu người;
· Cơ cấu lao động đến năm 2015: Công nghiệp: 39 – 40%, thương mại – dịch vụ 38 -39%, nông nghiệp 21 – 22%, tương ứng năm 2020 là: 46% - 41% và 13%.

· Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt trên 65% (trong đó 45% được đào tạo nghề) và đến năm 2020 đạt trên 70%. Giải quyết việc làm cho khoảng 350.000 lượt lao động trong giai đoạn 2011 – 2015 và khoảng 400.000 lượt lao động trong giai đoạn 2016 – 2020.
· Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2,6%;
· Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 1-1,5% (theo chuẩn nghèo hiện hành của Tỉnh) và xóa nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020;

· Năm 2015 trên 90% ấp, khu phố, xã phường; trên 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 98% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa. Năm 2020 các chỉ tiêu văn hóa trên đều đạt trên 99%.

· Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học trên phạm vi toàn Tỉnh.
· 100% trạm y tế xã, phường có bác sỹ phục vụ thường xuyên.
· Trên 98% số trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ 06 loại vacxin.
· Tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 99%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch: thành thị 99%, nông thôn 96% vào năm 2015 và trên 99% vào năm 2020.
· Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12,5% năm 2015 và dưới 5% vào năm 2020.
· Mục tiêu về môi trường:

· Đến năm 2015 nâng tỷ lệ che phủ của cây xanh đạt 51%, trong đó độ che phủ của rừng đạt 29,76%. Đến năm 2020 tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 52%;

· Đến năm 2015, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn sinh hoạt, 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, trên 80% chất thải nguy hại được thu gom và xử lý. Đến năm 2020, các chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại và rác thải sinh hoạt đạt trên 99%.
Như vậy, các chỉ tiêu định hướng phát triển KT-XH của Đồng Nai từ nay đến năm 2020 đều cao hơn và đi trước một bước so với cả nước. Để KT-XH ở Tỉnh phát triển mạnh mẽ như trên đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân Đồng Nai nói chung và từng địa phương trong tỉnh nói riêng, trong đó có Vĩnh Cửu, cần xây dựng và thực hiện đạt kết quả cao định hướng phát triển KT-XH trên địa bàn từng huyện,.  
Phần thứ ba
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2020 
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KT-XH HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm phát triển:
(1). Xây dựng huyện Vĩnh Cửu trở thành huyện phát triển vào mức trung bình khá của Tỉnh, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng và bảo vệ tài nguyên môi trường (bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường nước đầu nguồn) trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam. 
(2). Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Huyện để phát triển kinh tế – xã hội với tốc độ cao, bền vững gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
(3). Chú trọng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch; xem đây là một trong những nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ở Huyện, nâng dần tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trên cơ sở kế thừa có chọn lọc hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đã có.  
(4). Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho bước phát triển thời kỳ tiếp theo.
(5). Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với phát triển các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục nhằm thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.
2. Các phương án phát triển kinh tế đến năm 2020:

Có nhiều cách tiếp cận để xây dựng phương án phát triển. Trong điều kiện Vĩnh Cửu là một trong những nơi có điều kiện thuận lợi về thu hút vốn đầu tư bên ngoài, là nơi được ưu tiên để phát triển công nghiệp và đô thị với tốc độ cao và trong bối cảnh chung về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới mà theo dự báo thì phải sau năm 2010 mới bắt đầu phục hồi phát triển. Mặt khác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã có định hướng về phát triển lãnh thổ. Vì vậy có thể phác thảo 3 phương án tương ứng với các tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Phương án I: Phương án này ứng với điều kiện thu hút vốn đầu tư kém thuận lợi. Phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011 – 2020 khoảng trên 8,0%, tương đương với thời kỳ 2001 – 2010.
BẢNG 10: DỰ BÁO CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2020
	Số
	Hạmg mục
	Đơn 
	Năm
	Năm 2015
	Năm 2020
	Tăng BQ 2011- 2020 (%)

	TT
	 
	vị
	2010
	PA I
	PA II
	PA III
	PA I
	PA II
	PA III
	PA I
	PA II
	PA III

	I
	Tổng dân số
	103Ng
	129
	160 
	160 
	160 
	200 
	200 
	200 
	4,5
	4,5
	4,5

	II
	GDP trên địa bàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giá SS 1994
	Tỷ. Đ
	2.175 
	3.095 
	3.344 
	3.670 
	4.742 
	5.630 
	6.755 
	8,1
	10,0
	12,0

	 
	- Công nghiệp
	Tỷ. Đ
	1.669 
	2.181 
	2.341 
	2.568 
	2.919 
	3.314 
	3.951 
	5,7
	7,1
	9,0

	 
	- Nông nghiệp
	Tỷ. Đ
	203 
	249 
	249 
	249 
	303 
	303 
	303 
	4,1
	4,1
	4,1

	 
	- Dịch vụ
	Tỷ. Đ
	303 
	664 
	754 
	853 
	1.520 
	2.013 
	2.501 
	17,5
	20,8
	23,5

	2
	Giá thực tế
	Tỷ. Đ
	2.856 
	4.696 
	5.077 
	5.575 
	7.647 
	9.089 
	10.910 
	
	
	

	 
	- Công nghiệp
	Tỷ. Đ
	2.113 
	3.267 
	3.506 
	3.846 
	4.665 
	5.296 
	6.314 
	
	
	

	 
	- Nông nghiệp
	Tỷ. Đ
	286 
	373 
	373 
	373 
	483 
	483 
	483 
	
	
	

	 
	- Dịch vụ
	Tỷ. Đ
	457 
	1.056 
	1.199 
	1.356 
	2.500 
	3.310 
	4.113 
	
	
	

	3
	GDP /người
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Tỷ giá USD
	103ñ/USD
	18,1 
	21,0 
	21,0 
	21,0 
	24,3 
	24,3 
	24,3 
	
	
	

	 
	- Theo USD 
	USD
	1.222 
	1.400 
	1.530 
	1.670 
	1.560 
	1.850 
	2.260 
	
	
	

	 
	- Đồng Việt Nam 
	1000.ñ
	22.115 
	29.348 
	31.732 
	34.842 
	38.237 
	45.447 
	54.551 
	
	
	

	4
	Cơ cấu GDP 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Công nghiệp
	%
	74,0 
	69,6 
	69,1 
	69,0 
	61,0 
	58,3 
	57,9 
	
	
	

	 
	- Nông nghiệp
	%
	10,0 
	7,9 
	7,3 
	6,7 
	6,3 
	5,3 
	4,4 
	
	
	

	 
	- Dịch vụ
	%
	16,0 
	22,5 
	23,6 
	24,3 
	32,7 
	36,4 
	37,7 
	
	
	


Phương án II: Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2011-2020 ở mức khá cao, cao hơn phương án I, tương đương với tốc độ tăng của toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ứng với môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm CN – TTCN, phát huy được các ưu thế và tiềm năng về phát triển dịch vụ, tăng trưởng trong cả giai đoạn khoảng 10%/năm.

Phương án III: Phương án này ứng với điều kiện cơ sở hạ tầng trong Huyện được quan tâm đầu tư hoàn thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất thuận lợi. Phấn đấu mức tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2020 cao hơn phương án II, khoảng 12%/năm, tiệm cận với mức tăng trưởng của tỉnh Đồng Nai.
BẢNG 11: SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

GIỮA HUYỆN VĨNH CỬU VỚI TỈNH ĐỒNG NAI, VÙNG KTTĐPN VÀ CẢ NƯỚC
	Chỉ
	Đơn vị
	Huyện Vĩnh Cửu
	Tỉnh
	Vùng 
	Bình quân

	Tiêu
	tính
	PA I
	PA II
	PA III
	Đồng Nai
	KTTÑPN
	cả nước

	Thời kỳ 2006 - 2010 (Hiện trạng)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tốc độ tăng trưởng GDP
	%/năm
	7,05
	7,05
	7,05
	13,2
	11,0
	6,9

	2. GDP năm 2010 (giá thực tế)
	Tỷ Đ
	2.856 
	2.856 
	2.856 
	75.137 
	590.317 
	1.931.300 

	3. GDP bình quân/người năm 2010
	USD
	1.222 
	1.222 
	1.222 
	1.629 
	1.987 
	1.226 

	4. Tổng vốn đầu tư trong 05 năm
	Tỷ đồng
	6.305 
	6.305 
	6.305 
	121.500 
	 
	3.047.200 

	Thời kỳ 2011 – 2015
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tốc độ tăng trưởng GDP
	%/năm
	7,3
	9,0
	11,0
	13,0 - 14,0
	10,5
	7,0 - 8,0

	2. GDP năm 2015 (giá thực tế)
	Tỷ Đ
	4.696 
	5.077 
	5.575 
	161.210 
	1.176.664 
	4.148.150 

	3. GDP bình quân/người năm 2015
	USD
	1.400 
	1.530 
	1.670 
	2.900 - 3.000
	3.343 
	2.100 

	4. Tổng vốn đầu tư trong 05 năm
	Tỷ đồng
	7.400 
	8.900 
	10.900 
	260.000 - 270.000
	 
	6.336.000 

	Thời kỳ 2016 – 2020
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tốc độ tăng trưởng GDP
	%/năm
	8,9
	11,0
	13,0
	13,5-14,0
	10,0 
	 

	2. GDP năm 2020 (giá thực tế)
	Tỷ Đ
	7.647 
	9.089 
	10.910 
	407.995 
	2.303.645 
	 

	3. GDP bình quân/người năm 2020
	USD
	1.560 
	1.850 
	2.260 
	6.480 
	5.512 
	3.000-3.500

	4. Tổng vốn đầu tư trong 05 năm
	Tỷ đồng
	11.800 
	16.000 
	21.300 
	386.000 
	 
	 


Nguồn: Báo báo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015) và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
Trong 3 phương án nêu trên, nếu chỉ đạt được các chỉ tiêu trong phương I thì Vĩnh Cửu sẽ bị tụt hậu khá xa so với bình quân chung của Tỉnh và của cả nước (GDP/người chỉ đạt 38 triệu đồng vào năm 2020) và không đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh Đồng Nai. 
Phương án II tuy các chỉ tiêu có cao hơn so với phương án I, nhưng trong điều kiện các khu, cụm CN – TTCN đã được quy hoạch, đang xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi đầu tư với triển vọng thu hút khá thuận lợi cùng với quá trình phát triển đô thị hóa mạnh mẽ nên nếu cố gắng thì vẫn có cơ hội đạt được và nếu đạt được các chỉ tiêu này thì Vĩnh Cửu có mức bình quân GDP theo đầu người năm 2020 gấp hơn 02 lần năm 2010 (đạt trên 45 triệu đồng/người/năm) và trở thành huyện công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tuy vẫn còn thấp hơn so với bình quân toàn Tỉnh và cả nước nhưng trong điều kiện Vĩnh Cửu bị hạn chế về không gian phát triển thì đạt được các mục tiêu như phương án II đã là những nỗ lực vượt bậc của Huyện.
Phương án III là phát triển mạnh mẽ, có thể thực hiện khi điều kiện thu hút đầu tư thuận lợi, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. 
Từ những phân tích như trên, có thể chọn phương án II để tổ chức thực hiện và ghi nhận phương án III như một cơ hội thuận lợi có thể xảy ra trong tương lai.

3. Mục tiêu phát triển:

3.1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, xây dựng Vĩnh Cửu thành huyện phát triển vào mức trung bình khá của Tỉnh và ít nhất có 55-60% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.  
3.2. Mục tiêu cụ thể:

a). Giai đoạn 2011 – 2015:

· Mục tiêu về kinh tế:
· Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 9,0%, trong đó: công nghiệp – xây dựng tăng 7,0%, nông nghiệp tăng 4,2% và dịch vụ tăng 20,0%.
· GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) vào năm 2015 đạt 31,7 triệu đồng (trên 1.500USD).
· Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp 69,1% – dịch vụ 23,6% – nông nghiệp 7,3%
· Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện đạt và vượt dự toán Tỉnh giao.
· Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 8.500 – 9.000 tỷ đồng.         

· Mục tiêu về văn hóa, xã hội:

· Quy mô dân số: Năm 2015 khoảng 160 ngàn người, trong đó dân số đô thị chiếm khoảng 40%. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,0% vào năm 2015.
· Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập các bậc học phổ thông.
· Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng dưới 5 tuổi còn dưới 10% vào năm 2015.
· Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5% theo chuẩn hiện hành của Tỉnh.
· Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt trên 60%, (trong đó 45 – 50% đượïc đào tạo nghề. 
· Giải quyết việc làm cho 3.500 lao động/năm trong giai đoạn 2011 – 2015.
· Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 98% vào năm 2015. Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt 90% vào năm 2015. 
· Nâng tuổi thọ trung bình của dân số năm 2015 lên 77 tuổi.
· Tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 99% vào năm 2015.

· Củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự xã hội, nâng cao cảnh giác, tăng cường lực lượng dân quân tự vệ, để đạt tỷ lệ tham gia thường xuyên khoảng 3% dân số.

· Mục tiêu về môi trường:
· Giữ tỷ lệ che phủ cây xanh trên diện tích toàn Huyện đến năm 2015 đạt 68%, trong đó giữ vững tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,5%.
· Đến năm 2015 thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại rác thải đô thị, rác thải công nghiệp không độc hại, rác thải y tế đạt 100%, chất thải rắn độc hại đạt 80%.
· Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 97%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 99%.

b). Giai đoạn 2016 – 2020:

· Mục tiêu về kinh tế:
· Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 11,0%, trong đó: công nghiệp – xây dựng tăng 7,2%, nông nghiệp tăng khoảng 4,0% và dịch vụ tăng 21-22%. 

· GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) vào năm 2020 đạt trên 45,4 triệu đồng.

· Cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp 58,3%– dịch vụ 36,4% – nông nghiệp 5,3%
· Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện đạt và vượt dự toán Tỉnh giao.

· Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 15.000 – 16.000 tỷ đồng.         

· Mục tiêu về văn hóa, xã hội:

· Quy mô dân số: Năm 2020 khoảng 200 ngàn người, trong đó dân số đô thị chiếm khoảng trên 55%. Duy trì tỷ lệ sinh thay thế ở mức 1%.

· Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập các bậc học phổ thông.

· Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng dưới 5 tuổi còn dưới 5% vào năm 2020.

· Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5% theo chuẩn hiện hành của Tỉnh.

· Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt trên 70%, trong đó 50-55% được đào tạo nghề. 
· Giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 – 4.500 lao động/năm trong giai đoạn 2016-2020.

· Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 99%, tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt 95% vào năm 2020. 

· Nâng tuổi thọ trung bình của dân số năm 2020 lên 78 tuổi.

· Tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 99% vào năm 2020.

· Củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự xã hội, nâng cao cảnh giác, tăng cường lực lượng dân quân tự vệ, để đạt tỷ lệ tham gia thường xuyên khoảng 3% dân số.

· Mục tiêu về môi trường:

· Giữ tỷ lệ che phủ cây xanh trên diện tích toàn Huyện đến năm 2020 đạt trên 68%, trong đó giữ vững tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,5%.

· Đến năm 2020 thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại rác thải đô thị, rác thải công nghiệp không độc hại, rác thải y tế, chất thải rắn độc hại đạt 100%.

· Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%.

4. Các lĩnh vực ưu tiên đột phá:

Để đạt được các mục tiêu trên cần tập trung đột phá vào các lĩnh vực sau:

(1). Phát triển cơ sở hạ tầng: Trong đó đặc biệt chú trong đầu tư phát triển mạng lưới giao thông; tập trung xử lý công tác đền bù, giải tỏa để có mặt bằng thuận lợi cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp; cơ sở hạ tầng trong các cụm, tuyến, điểm du lịch.

(2). Phát triển mạng lưới đô thị: Tập trung đầu tư phát triển đô thị Vĩnh An, đô thị công nghiệp Thạnh Phú, khu dân cư Bình Hòa và tiến tới xây dựng khu đô thị Phước Giang.

(3). Phát triển mạnh ngành dịch vụ, du lịch: Khuyến khích phát triển dịch vụ đào tạo, y tế, du lịch nghĩ dưỡng, nhà vườn, khách sạn nhà hàng, trung tâm thương mại, chợ nông thôn. VH-TDTT…

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH KINH TẾ:
1. Ngành công nghiệp :

1.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp:
· Quan điểm phát triển:

Phát triển công nghiệp là động lực để phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển đô thị. Vì vậy, sẽ tiếp tục được ưu tiên phát triển theo định hướng như sau:

· Khai thác và phát huy triệt để các yếu tố nội lực, đặc biệt là các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có. 
· Đồng thời tranh thủ các yếu tố ngoại lực, nhất là thu hút đầu tư từ bên ngoài, nhằm đưa ngành công nghiệp của Vĩnh Cửu phát triển với tốc độ cao.
· Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, chế biến thực phẩm, da giày, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp phục vụ công nghiệp hóa nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển địch cơ cấu kinh tế.
· Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào các ngành công nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cũng xem xét yếu tố công nghệ phù hợp với thực tế của địa phương để sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh được với thị trường trong nước và xuất khẩu.
· Phát triển công nghiệp của Huyện phải gắn với an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

· Mục tiêu phát triển:

· Về quy mô: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đến năm 2015 đạt 5.767 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2010; đến năm 2020 đạt 11.120 tỷ đồng, gấp 1,93 lần năm 2015.

· Về tốc độ: Tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 13%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 14%/năm.
BẢNG 12: DỰ KIẾN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2020

	Số
	Hạng mục
	Gía trị sản xuất công nghiệp (Giá 1994)
	Tăng BQ (%/năm)

	TT
	 
	2010
	2015
	2020
	2011-
	2016-

	 
	 
	Tỷ Đ
	(%)
	Tỷ Đ
	(%)
	Tỷ Đ
	(%)
	2015
	2020

	A
	Công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	97.220 
	100,0 
	221.327 
	100,0 
	474.967 
	100,0 
	17,9
	16,5

	B
	Huyện Vĩnh Cửu
	3.132 
	100,0 
	5.767 
	100,0 
	11.120 
	100,0 
	13,0
	14,0

	 
	Cơ cấu so với CN toàn Tỉnh
	3,2 
	 
	2,6 
	 
	2,3 
	 
	
	

	I
	Chia theo nhóm ngành
	3.132 
	100,0 
	5.767 
	100,0 
	11.120 
	100,0 
	13,0
	14,0

	1
	Công nghiệp dệt, may, giày dép
	1.449 
	46,3 
	2.762 
	47,9 
	4.787 
	43,0 
	13,8
	11,6

	2
	Công nghiệp khai thác và SX VLXD
	401 
	12,8 
	787 
	13,6 
	2.083 
	18,7 
	14,4
	21,5

	3
	Công nghiệp chế biến gỗ
	160 
	5,1 
	393 
	6,8 
	1.000 
	9,0 
	19,7
	20,5

	4
	Công nghiệp cơ khí, điện - điện tử
	53 
	1,7 
	242 
	4,2 
	857 
	7,7 
	35,5
	28,8

	5
	Công nghiệp chế biến NSTP
	48 
	1,5 
	148 
	2,6 
	473 
	4,3 
	25,2
	26,2

	6
	Công nghiệp điện – nước
	1.006 
	32,1 
	1.333 
	23,1 
	1.712 
	15,4 
	5,8
	5,1

	7
	Công nghiệp giấy, SP từ giấy
	3 
	0,1 
	74 
	1,3 
	114 
	1,0 
	89,6
	9,1

	8
	Công nghiệp hóa chất, cao su, plastic
	12 
	0,4 
	30 
	0,5 
	95 
	0,8 
	19,7
	26,2

	II
	Chia theo thành phần kinh tế
	3.132 
	100,0 
	5.767 
	100,0 
	11.120 
	100,0 
	13,0
	14,0

	1
	Khu vực trung ương
	1.000 
	31,9 
	1.000 
	17,3 
	1.000 
	9,0 
	0,0
	0,0

	2
	Khu vực địa phương
	140 
	4,5 
	473 
	8,2 
	867 
	7,8 
	27,5
	12,9

	3
	Ngoài quốc doanh
	522 
	16,7 
	1.230 
	21,3 
	3.112 
	28,0 
	18,7
	20,4

	4
	Đầu tư nước ngoài
	1.470 
	46,9 
	3.065 
	53,1 
	6.141 
	55,2 
	15,8
	14,9


1.2. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp:
Dự kiến sẽ ưu tiên phát triển mạnh 06 ngành công nghiệp chủ lực như sau:

(1). Ngành công nghiệp dệt may, giày dép.
(2). Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.

(3). Ngành công nghiệp chế biến gỗ.

(4). Ngành công nghiệp cơ khí, điện – điện tử.

(5). Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm.

(6). Ngành công nghiệp điện – nước.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển ngành nghề trên địa bàn nông thôn để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, các ngành nghề có thế mạnh ở Huyện cần tập trung phát triển là: Đúc gang, cơ khí sửa chữa, đồ gỗ – mộc gia dụng, đan lát, dệt thổ cẩm, may, giày dép, chế biến nông sản và nuôi động vật hoang dã…
1.2.1. Công nghiệp dệt may, giày dép:
· Định hướng: Phát huy năng lực hiện có của các doanh nghiệp đã đầu tư. Tập trung đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu về lao động cho sản xuất. Tập trung phát triển công nghiệp dệt may theo hướng tăng cường đổi mới công nghệ kết hợp với phát triển các ngành phụ trợ để chuyển dần từ gia công sang sản xuất nội địa hóa sản phẩm. Tăng cường thu hút đầu tư ngành công nghiệp dệt may và giày dép, không thu hút các dự án ngành dệt, nhuộm; các dự án thuộc da, chế biến da thô; các dự án sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. 

· Tăng trưởng: Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2015 là 13-14%, và giai đoạn 2016 – 2020 là 11-12%. Cơ cấu GTSX của ngành dệt may, giày dép chiếm khoảng 47,9% GTSX toàn ngành công nghiệp vào năm 2015 và khoảng 43% vào năm 2020.

· Dự án thu hút đầu tư:
· Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm may mặc, giày dép cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; dự án sản xuất giả da, va ly, túi xách, hàng tiêu dùng; hàng thời trang;

· Các dự án phụ liệu cho ngành giày dép (công nghiệp phụ trợ): Phụ liệu trang trí làm đẹp... Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: Sản xuất móc áo, gim cài, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khóa kéo,... 

1.2.2. Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: 

· Định hướng: Tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng nhằm khai thác tiềm năng đã đầu tư, phục vụ đầu tư hạ tầng trên địa bàn Tỉnh và vùng như: Đá xây dựng, gạch xây dựng, gạch men, cấu kiện bê tông,… Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn để sản xuất đa dạng các loại sản phẩm vật liệu xây dựng, nhất là sản phẩm chế biến tinh, sản phẩm chất lượng cao,…. đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường sinh thái, hoàn nguyên lại mặt bằng theo đúng các tiêu chuẩn quy định sau khai thác.
· Tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 14,4%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 là 21,5%. Cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng tăng dần, chiếm khoảng 13,6% GTSX ngành công nghiệp vào năm 2015 và khoảng 18,7% vào năm 2020.
· Dự án thu hút đầu tư:
· Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện có như: Khai thác đá, đất, sản xuất gạch xây dựng, gạch trang trí, cấu kiện bê tông,...

· Các dự án sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, như: Gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thủy tinh cao cấp,… và các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng khác.

· Các dự án sản xuất vật liệu mới (sứ kỹ thuật điện, điện tử; vật liệu thủy tinh cách điện, sứ polyme...).

1.2.3. Ngành công nghiệp chế biến gỗ:
· Định hướng: Phát huy năng lực chế biến hiện có của ngành, tập trung vào đầu tư đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm, đưa tính mỹ thuật vào sản phẩm, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp, chế biến tinh, kết hợp giữa gỗ và các loại vật liệu khác. Thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các dự án sản xuất, chế biến gỗ và hàng mộc với công nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp để xuất khẩu. 

· Tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011 – 2015 là 19,7%/năm và khoảng 20,5% trong giai đoạn 2016 - 2020. Cơ cấu GTSX của ngành tăng dần từ 5,1% năm 2010, 6,8% năm 2015 và đến năm 2020 sẽ chiếm 9% tổng GTSX công nghiệp của Huyện.
· Dự án thu hút đầu tư

· Các dự án sử dụng ít lao động sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp, chế biến tinh, kết hợp giữa gỗ và các loại vật liệu khác,… nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

· Các dự án sản xuất sản phẩm từ mây, tre lá đan lát; kết hợp mây tre lá và vật liệu khác. Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ trong nước và xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, trang trí nội, ngoại thất...). 
1.2.4. Ngành công nghiệp cơ khí; điện - điện tử:
· Định hướng: Phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm, ngành nghề, khuyến khích phát triển sản xuất ra các sản phẩm cơ khí xây dựng, sửa chữa, tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp khác. Khuyến khích phát triển mạnh một số lĩnh vực chính như: Phát triển sản xuất trang thiết bị kỹ thuật điện, vật liệu điện; phát triển sản xuất sản phẩm điện tử. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các nhà đầu tư lớn, các dự án có quy mô lớn để sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó tăng cường công tác hỗ trợ, đẩy nhanh việc hình thành cụm ngành nghề cơ khí (đúc gang) để khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ (đúc gang, sản xuất linh kiện phụ tùng cơ khí,... không xi mạ).
· Tăng trưởng: Dự báo tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 35,5%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 là 28,8%/năm (do xuất phát điểm thấp nên tăng nhanh và các dự án mới đầu tư). Cơ cấu của ngành đến năm 2015 chiếm tỷ trọng 4,2% và năm 2020 chiếm 7,7% GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Dự án thu hút đầu tư:
· Đầu tư phát triển, mở rộng quy mô hiện có của ngành trên địa bàn Huyện, nhất là các dự án sản xuất sản phẩm gang đúc; cơ khí gia dụng, kỹ nghệ sắt, sản xuất tôn, cơ khí xây dựng,…
· Các dự án sản xuất cấu kiện kim loại, vật liệu xây dựng,... phục vụ xây dựng; cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng linh kiện, công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành kinh tế khác.
· Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...). Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...).
· Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng (không có công đoạn xi mạ).

1.2.5. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm:
· Định hướng: Khuyến khích phát triển các dự án có lợi thế về nguồn nguyên liệu, ít ô nhiễm, ít nước thải, sử dụng công nghệ hiện đại khép kín,… đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường (hạn chế dự án chế biến thủy sản, sản xuất cồn, rượu, bia). Đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao. Ưu tiên phát triển các sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

· Tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt 25,2%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 26,2%/năm. Cơ cấu của ngành đến năm  2015 và 2020 tỷ trọng lần lượt là 2,6% và 4,3% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

· Dự án thu hút đầu tư:
· Các dự án chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

· Các dự án đầu tư nhà máy, cơ sở trang thiết bị tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao: Chế biến thức ăn chăn nuôi; sản phẩm dinh dưỡng cho người và động vật. 

· Các dự án đầu tư công nghệ bảo quản rau, hoa, quả tươi đóng gói và rau hoa quả, nước quả chế biến để xuất khẩu.

1.2.6. Ngành công nghiệp điện – nước: 

· Định hướng: Ngành sản xuất điện: Phát huy công suất nhà máy hiện có. Ngành sản xuất và phân phối nước: Phát huy mạnh mẽ lợi thế về nguồn nước, đón bắt cơ hội về nhu cầu nước cho công nghiệp và đô thị sẽ tăng rất nhanh tập trung đầu tư xây dựng thêm và nâng cao công suất các cơ sở hiện có, đóng góp tích cực vào tăng trưởng cho Huyện và phục vụ kịp thời cho nhu cầu phát triển của Vùng KTTĐPN. Khuyến khích đầu tư các dự án với công nghệ hiện đại, nhằm sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu ngày càng tăng.

· Tăng trưởng: Dự kiến tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011 – 2015 là 5,8%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 là 5,1%/năm do nâng cao công suất khai thác nước. Cơ cấu GTSX của ngành sẽ có xu hướng giảm do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp khác, năm 2015 chiếm khoảng 23,1% và giảm xuống 15,4% trong cơ cấu ngành công nghiệp vào năm 2020.
· Dự án thu hút đầu tư: 
· Đầu tư mở rộng quy mô, công suất nhà máy nước Thiện Tân từ 2,2ha lên 32,2ha, công suất từ 100.000 m3/ngày đêm hiện nay lên 300.000m3/ngày đêm vào năm 2015 và khoảng 400.000 m3/ngày đêm vào năm 2020; đầu tư nâng cấp nhà máy nước ở thị trấn Vĩnh An.

· Thu hút các dự án sản xuất nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn Quốc tế cung cấp cho thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu.

1.3. Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu:
Về cơ bản các khu, cụm công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã được quy hoạch, diện tích đã cho thuê hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (17,78%), quỹ đất còn lại đủ để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Do đó từ nay đến năm 2020 không quy hoạch thêm khu, cụm công nghiệp mới mà chỉ tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và lấp đầy diện tích đã được quy hoạch. Cụ thể:
· Khu công nghiệp – 01 khu: Khu công nghiệp Thạnh Phú với diện tích 177,2ha, trong đó diện tích dùng cho thuê 124,15 ha, tại xã Thạnh Phú. 
· Cụm công nghiệp: Tập trung đầu tư phát triển 07 cụm công nghiệp và 01 làng nghề Đúc Gang, với tổng diện tích 400,2ha, gồm: (1). Cụm công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú: 96,6 ha; (2). Cụm công nghiệp Trị An: 48,8 ha; (3). Cụm công nghiệp Vĩnh Tân: 50 ha; (4). Cụm công nghiệp thị trấn Vĩnh An: 50 ha; (5). Cụm công nghiệp Tân An: 50ha; (6). Cụm công nghiệp Thiện Tân: 50 ha và sẽ mở rộng lên 75ha; (7). Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng (Tân An): 50 ha và (8). Làng nghề đúc Gang (Tân An): 4,8 ha.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp – TTCN, đặc biệt ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Phú trong giai đoạn đầu để thu hút đầu tư nước ngoài, hạ tầng làng nghề Đúc Gang để di dời các cơ sở ở Thạnh Phú sang, hạ tầng cụm công nghiệp Trị An, kế tiếp là đầu tư hạ tầng trong các cụm công nghiệp còn lại, đảm bảo đến năm 2015 hạ tầng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 lấp đầy 100% diện tích khu công nghiệp Thạnh Phú, làng nghề Đúc Gang, cụm công nghiệp Trị An và lấp đầy khoảng trên 50% diện tích các cụm còn lại. Đến năm 2020, lấp đầy 100% diện tích các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.
Bên cạnh những nỗ lực của Huyện trong kêu gọi đầu tư, xây dựng các hệ thống dịch vụ phục vụ công nghiệp như đào tạo, cung ứng lao động, xây dựng nhà ở công nhân, phát triển các ngành nghề phụ trợ… Rất cần sự quan tâm từ Tỉnh để giúp đỡ Huyện trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tìm kiếm đối tác và giới thiệu dự án đầu tư, ban hành chính sách ưu đãi đầu tư…
2. Ngành thương mại - dịch vụ:
2.1. Phương hướng phát triển:

Để đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH với tốc độ cao cần phải phát triển mạnh hệ thống dịch vụ. Mặt khác, Huyện có ưu thế về vị trí địa lý, nằm cạnh Biên Hoà và gần Tp. Hồ Chí Minh với nhiều cảnh quan có thể thu hút khách du lịch, nhất là du lịch cuối tuần, nên ngoài phát triển mạng lưới dịch vụ, Huyện còn có cơ hội phát triển mạnh về du lịch. Phương hướng phát triển dịch vụ trên địa bàn Huyện như sau:

· Bên cạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ là lĩnh vực ưu tiên đột phá để phát triển, nên trong giai đoạn 2011 – 2020 cần tập trung đầu tư thúc đẩy dịch vụ phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh và tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, vừa làm tốt vai trò phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội vừa đóng góp với tỷ trọng lớn vào cơ cấu gia tăng và giá trị tổng sản phẩm của nền kinh tế. Khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ đầu tư, dịch vụ phân phối bán lẻ, phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp bao gồm cả cung ứng vật tư, tín dụng cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - công nghiệp và dịch vụ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Phấn đấu tốc độ tăng GDP của ngành dịch vụ tăng gấp trên 2,0 lần so với mức tăng GDP chung toàn Huyện, để thúc đẩy kinh tế ở huyện phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động.
· Khuyến khích phát triển dịch vụ cho xây dựng đô thị và nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa bao gồm cung ứng vật liệu xây dựng, vật dụng và tiện nghi sinh hoạt, vật tư nông nghiệp, các dịch vụ văn hóa xã hội.

· Mở rộng hoạt động các dịch vụ phục vụ đời sống như dịch vụ ăn uống, dịch vụ nhà ở khu công nghiệp, nhà trọ, nhà hàng, khách sạn, sửa chữa xe máy, phương tiện sinh hoạt, vật dụng gia đình.

· Tăng cường phát triển dịch vụ tài chính – tín dụng để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp. 
· Chú trọng phát triển dịch vụ đào tạo nghề cho lao động địa phương và cung ứng lao động cho các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài Tỉnh, nhằm tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
· Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải để đảm bảo vận chuyển vật tư, sản phẩm theo yêu cầu phát triển sản xuất, đảm bảo đi lại thuận lợi để người lao động ở nông thôn có thể đến làm việc ở các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị.
· Đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn như: Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường, dịch vụ du lịch làng bưởi Tân Triều, du lịch sinh thái Chiến khu D, phối hợp với hệ thống du lịch Biên Hòa, Tp. Hồ Chí Minh để đẩy mạnh phát triển du lịch.

2.2. Mục tiêu phát triển:
· Phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tăng từ 391 tỷ đồng năm 2010 lên 1.193 tỷ đồng vào năm 2015 với tốc độ tăng khoảng 25%/năm (tương đương với mức tăng giai đoạn 2006 – 2010) và đạt 3.224 tỷ đồng vào năm 2020 với tốc độ tăng khoảng 22%/năm.

· Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm trong giai đoạn 2011-2015 khoảng 20% và khoảng 21,7% vào giai đoạn 2016 - 2020, đưa GDP ngành dịch vụ theo giá so sánh từ 303 tỷ đồng năm 2010 lên 754 tỷ đồng vào năm 2015 và khoảng 2.013 tỷ đồng năm 2020. Tỉ trọng của ngành trong tổng GDP toàn nền kinh tế tăng tương ứng từ 16,00% năm 2010 lên 23,61% vào năm 2015 và chiếm 36,42% vào năm 2020.

2.3. Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại:
· Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị, bao gồm:

· Xây dựng 03 trung tâm thương mại: (1). Trung tâm thương mại TT. Vĩnh An, diện tích 5ha, quy hoạch tại vị trí UBND TT. Vĩnh An hiện hữu, xây dựng đạt tiêu chuẩn trung tâm thương mại hạng II; (2). Trung tâm thương mại Thạnh Phú, diện tích 03ha, quy hoạch nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Thạnh Phú và chợ hiện hữu, xây dựng đạt tiêu chuẩn trung tâm thương mại hạng III; (3). Trung tâm thương mại Phú Lý, diện tích 02ha, quy hoạch tại xã Phú Lý, xây dựng đạt tiêu chuẩn trung tâm thương mại hạng III.
· Xây dựng siêu thị: Quy hoạch 03 siêu thị hạng III theo hướng xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, trong đó siêu thị tại xã Thạnh Phú đã đi vào hoạt động, tiếp tục kêu gọi đầu tư 02 siêu thị tại Tân An (3ha) và TT. Vĩnh An (4ha).
· Xây dựng, nâng cấp mạng lưới chợ: Xây dựng mới 06 chợ đạt tiêu chuẩn chợ loại 3: Trị An, Thiện Tân, Tân An, Hiếu Liêm, Mã Đà, Thạnh Phú (do chợ Thạnh Phú cũ đã xây dựng thành trung tâm thương mại). Củng cố hoạt động, chỉ định thầu đầu tư khai thác 05 chợ đã được xây dựngï: Tân Bình, Vĩnh Tân; KP5 – TT. Vĩnh An đạt tiêu chuẩn chợ loại 2; Phú Lý và KP1 – TT. Vĩnh An đạt tiêu chuẩn chợ loại 3. Từng bước giải tỏa các chợ tự phát, duy trì mạng lưới chợ trên địa bàn Huyện đến năm 2020 là 11 chợ.
· Quy hoạch mạng lưới trạm cung cấp xăng dầu, trong đó dự kiến đến năm 2020 đầu tư thêm trên địa bàn Huyện 18 trạm cung cấp xăng dầu. Nâng tổng số trạm xăng dầu trên địa bàn Huyện lên 38 trạm.
· Phát triển sâu rộng các hình thức liên kết, liên doanh giữa thương mại với sản xuất, hình thành các điểm thu mua nông sản, các đại lý tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ; tiến tới thành lập các hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, tiêu thụ ï nông sản hàng hóa.

2.4. Quy hoạch phát triển một số ngành hàng dịch vụ chủ yếu:
2.4.1. Dịch vụ du lịch: 
Với quy mô dân số khá đông, lại nằm kế cận các trung tâm đô thị lớn và có nhiều tiềm năng thiên nhiên khai thác cho du lịch (Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai nay đã được UNESCO/MAB phê chuẩn là khu DTSQ Đồng Nai, hồ Trị An, du lịch ven Đồng Nai, du lịch sinh thái….) nên Vĩnh Cửu có nhiều điều kiện để thúc đẩy phát triển du lịch, đưa du lịch thành một lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Từng bước xây dựng hạ tầng du lịch kết hợp với tăng cường thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch. Phát triển du lịch theo hướng đa dạng sản phẩm phục vụ khách du lịch, kết hợp du lịch nhân văn như tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề với du lịch sinh thái như nghỉ dưỡng, du sông, du đảo, thác nước, hồ núi và du lịch thể thao giải trí như bơi thuyền, biểu diễn văn hóa…
Từ nay đến năm 2020, hình thành hệ thống các khu, điểm du lịch trên địa bàn có đủ điều kiện và khả năng thu hút khách du lịch trong vùng và khách du lịch quốc tế. Ngoài các khu, điểm du lịch thăm quan, nghỉ dưỡng gắn liền với điều kiện di tích văn hóa – lịch sử, cảnh quan sinh thái cần bố trí xây dựng thêm các khu tổ hợp du lịch kết hợp công viên giải trí và thể dục thể thao, đồng thời tạo thêm điều kiện về cảnh quan sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cho nhân dân ở các khu vực có nhiều khu, cụm công nghiệp trong và ngoài Huyện.
Tập trung phát triển các loại hình du lịch và các cụm, điểm du lịch:
· Du lịch sinh thái: 
· Triển khai xây dựng đề án Khu DTSQ Đồng Nai, phần nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu bao gồm toàn bộ 61 ngàn ha rừng nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai và 15 ngàn ha mặt nước hồ Trị An để có thể kết hợp tốt giữa công tác bảo tồn, dự trữ sinh quyền với phát triển du lịch về nguồn, du lịch sinh thái rừng, tham quan, nghiên cứu khoa học…
· Điểm du lịch sinh thái làng bưởi Tân Triều: Với lợi thế có sản phẩm bưởi đặc sản đã được công nhân nhãn hiệu “Bưởi Biên Hòa – đặc sản Tân Triều” cùng với lợi thế về vị trí địa lý và cảnh quan, là điểm tham quan và nghỉ ngơi trong tuyến du lịch dọc sông Đồng Nai có vườn cây đặc sản nổi tiếng, với cấu trúc của một làng xã điển hình dọc sông Đồng Nai và một số công trình tồn tại lâu đời. Nơi đây cũng thích hợp với loại hình du lịch trên sông, hứa hẹn những tour du lịch thật là lý thú và độc đáo.
· Điểm du lịch sinh thái Cao Minh: Toạ lạc tại ấp 2- xã Vĩnh Tân, với tổng diện tích là 21 ha, nơi đây với địa hình đồi dốc, không bằng phẳng do tạo hóa của thiên nhiên, tuy nhiên với tác động của bàn tay con người đã tạo được nhiều cảnh đẹp, một không gian lý tưởng cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, với những ao hồ; mô hình cột cờ, cối xay gió của Hà Nội; Cầu treo, thảm cỏ trải dài, vười cây xanh mát là nơi thích hợp cho vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, câu cá và cắm trại…
· Khu du lịch Bửu Long (mở rộng): Gắn liền với khu du lịch Bửu Long của Tp. Biên Hòa, phần mở rộng ở Vĩnh Cửu có quy mô 61ha, nằm trên xã Bình Hòa.
· Khu du lịch sinh thái Rạch Đông: Nằm dọc theo rạch Đông của xã Tân An, quy mô diện tích khoảng 696ha.
· Khu du lịch sinh thái hồ Mo Nang: Phân bố xung quanh hồ Mo Nang – xã Tân An, quy mô diện tích 505ha.
· Du lịch về chiến trường xưa: 

· Điểm du lịch Trung ương cục Miền Nam: Di tích căn cứ TW Cục Miền Nam thời kỳ (1961-1962), được Bộ VH-TT công nhận và xếp hạng di tích cấp quốc gia vào ngày 19/01/2004.
· Điểm di tích Khu Ủy Miền Đông (Chiến khu D): Tọa lạc trên địa bàn xã Hiếu Liêm cách Bà Hào 15km. Di tích được Bộ VH-TT công nhận di tích lịch sử- văn hoá cấp quốc gia vào ngày 28/11/1997. 
· Du lịch dã ngoại, tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng:
· Khu du lịch nghỉ dưỡng Đồng Trường- Đảo Ó: Khu vực này nằm về phía Bắc của thị trấn Vĩnh An. Trong đó, đảo Ó có diện tích là (21 ha), đảo Đồng Trường (15ha) là hai hòn đảo nằm kề nhau. Từ nhà hàng Đồng Trường du khách có thể dùng ca nô hoặc thuyền di chuyển mất khoảng 20-30 phút, để đặt chân lên đảo Ó, đảo Đồng Trường để vui chơi, ăn uống và giải trí… Các điểm du lịch tham quan gồm: Du lịch đường thuỷ trên hồ Trị An, tham quan Nhà máy thuỷ điện Trị An, tham quan rừng Mã Đà Di tích Chiến khu D, du lịch giải trí vùng Bà Hào, tham quan vùng đồng bào dân tộc Châu ro xã Phú Lý.
· Du lịch hành hương: Cùng với lịch sử phát triển của xã hội, với 310 năm Biên Hoà- Đồng Nai, Vĩnh Cửu cũng có nhiều đình, chùa để nhân dân địa phương thờ cúng những Thần thành hoàng đã có công với đất nước. Phần lớn các Đình, chùa tọa lạc tại các xã Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình Thạnh Phú, Thiện Tân và Tân An. Hàng năm khách hành hương thập phương tụ họp về đây để cúng bái nhân các ngày lễ cúng kỳ yên,… đây là những nơi phù hợp với phát triển loại hình du lịch hành hương.
· Du lịch làng nghề: Gồm các làng nghề nổi tiếng của Vĩnh Cửu như: Làm bánh tráng, đan lát, đúc gang ở Thạnh Phú, lò đường thủ công ở Bình Lợi, làng bưởi Tân Triều, rượu cần – cơm lam, dệt thổ cẩm ở Phú Lý, nuôi hươi nai ở Hiếu Liêm…
Phát triển các tuyến du lịch: Hình thành 04 tuyến du lịch chính:
· Tuyến Vĩnh Tân – Vĩnh An- Tân Bình

· Tuyến Phú Lý – Trung tâm sinh thái – văn hóa – lịch sử Chiến khu D.

· Tuyến TW cục miền Nam – trung tâm sinh thái – văn hóa – lịch sử chiến khu Đ – Đồng Trường – Đảo Ó.

· Tuyến du lịch sinh thái dọc sông Đồng Nai: vùng bưởi Tân Triều sẽ là một điểm tham quan và nghỉ ngơi trong tuyến du lịch dọc sông Đồng Nai, vùng cây đặc sản nổi tiếng với cấu trúc của một làng xã điển hình dọc sông Đồng Nai, một số công trình tồn tại lâu đời.

Để từng bước triển khai các hoạt động du lịch, đặc biệt là hình thành khu DTSQ Đồng Nai cần tiến hành ngay các nhiệm vụ mà Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã đề xuất tại văn bản số 18/MABVN ngày 15/7/2011 về việc triển khai khu DTSQ Đồng Nai. Đồng thời tiếp tục xây dựng các dự án quy hoạch cụ thể cho từng tuyến và điểm du lịch, tăng cường các hoạt động kêu gọi đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức du lịch của Tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến Huyện. 

2.4.2. Dịch vụ vận tải:

Sau khi các tuyến đường vành đai hoàn thành, phát triển mới các tuyến vận tải, các tuyến xe buýt từ huyện đi Bình Dương, Tp. HCM nhằm kết nối các hoạt động kinh tế – xã hội, kêu gọi đầu tư, giao thương, đi lại của người dân… 
Đầu tư nâng cấp hệ thống bến bãi cả đường bộ và đường thủy tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động dịch vụ vận tải phát triển, nhất là vận chuyển bằng đường thủy vật liệu xây dựng khai thác từ địa bàn Huyện đi xa.
· Khối lượng vận tải hàng hóa tăng từ 1,01 triệu tấn năm 2010 lên khoảng 2,0 – 2,3 triệu tấn năm 2015 và khoảng 3,5 triệu tấn năm 2020; luân chuyển hàng hóa tăng từ 12,1 triệu tấn/km năm 2010 lên 17 triệu tấn/km năm 2015 và đạt khoảng 25 triệu tấn/km năm 2020.

· Số lượng vận chuyển hành khách tăng tương ứng từ 2,9 triệu lượt người năm 2010 lên 6,0 triệu lượt người năm 2015 và khoảng 10 – 12 triệu lượt người năm 2020. Luân chuyển từ 58,2 triệu hành khách/km năm 2010 lên 85,5 triệu hành khách/km năm 2015 và khoảng 125,6 triệu hành khách/km năm 2020.

2.4.3. Dịch vụ bưu chính – viễn thông – công nghệ thông tin:
· Bưu chính: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ bưu chính, phát triển mạng lưới trạm và đại lý bưu điện đảm bảo 100% xã có điểm bưu chính viễn thông, đáp ứng tốt nhu cầu bưu chính viễn thông.
· Viễn thông – công nghệ thông tin: Kết hợp với hướng phát triển chung của toàn vùng KTTĐPN và của tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng công nghệ hiện đại, có độ phủ từ huyện đến các xã.
· Phát triển mạng dịch vụ điện thoại để nâng tỷ lệ máy điện thoại trên 100 dân từ 63,6 máy năm 2010 lên khoảng 70 -75 máy năm 2015 và khoảng 80 – 85 máy năm 2020, trong đó xu thế là sẽ giảm diện thoại cố định và tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại di động. Đưa dịch vụ đi động nội vùng công nghệ GSM, CDMA để cung cấp dịch vụ thông tin di động giá rẻ cho khu vực nông thôn.
· Phát triển mạng dịch vụ Internet: Đảm bảo 100% các xã đều có dịch vụ Internet vào năm 2015, 100% các ấp, khu phố có Internet vào năm 2020.
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao.
· Phát triển các dịch vụ gia tăng giá trị sử dụng mạng viễn thông, đường truyền công nghệ thông tin nhất là các dịch vụ thông tin công ích, thông tin tư vấn, thị trường kể cả giải trí…

2.4.4. Dịch vụ tài chính, tín dụng và các dịch vụ khác:

· Thu, chi ngân sách: Tăng cường quản lý các khoản thu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi ngân sách; tăng ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng. Phấn đấu tăng mức thu ngân sách từ 222 tỉ đồng năm 2010 lên 360 tỉ đồng năm 2015, trên 600 tỉ đồng năm 2020 (nhịp độ tăng bình quân giai đoạn 2011 -2015 là 10% năm, 2016-2020 là 10,8% năm).

· Tín dụng: Củng cố hệ thống tín dụng nhà nước, phát triển hệ thống ngân hàng thương mại và hệ thống tín dụng nhân dân, đa dạng hóa các hình thức và điều kiện cho vay phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng vay, tăng cường vay trung và dài hạn. Phấn đấu đến năm 2015 đạt mức cho vay tăng gấp trên 3 - 4 lần so với hiện nay.

· Dịch vụ nhà ở công nhân: Đối với từng khu – cụm công nghiệp phải có quỹ đất để phát triển nhà ở cho công nhân, kêu gọi đầu tư để phát triển quỹ nhà ở và các dịch vụ cần thiết để phục vụ đời sống của người lao động.
· Phát triển mạnh hệ thống dịch vụ bất động sản, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - công nghệ, thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, bảo hiểm…, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là phát triển các khu, cụm công nghiệp – TTCN và đô thị.

· Phát triển mạnh hệ thống dịch vụ y tế, giáo dục… để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo cho người dân. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe, các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; thực hiện tốt chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình và chương trình môi trường.

· Phát triển mạnh hệ thống thu gom rác thải ở các khu dân cư tập trung, nhất là ở các chợ: rác sẽ được đội vệ sinh thu gom về bãi rác trung chuyển sau đó đưa về bãi rác tập trung của Huyện để xử lý, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

3. Ngành nông nghiệp:

3.1. Phương hướng phát triển:

Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo xu hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Không ngừng nâng cao mức sống vật chất, mở mang dân trí, xóa đói giảm nghèo, thu ngắn dần khoảng cách về mức sống trong nông thôn và giữa nông thôn với thành thị.

Phát triển nông nghiệp với trình độ cao, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp với lâm nghiệp, giữa trồng trọt với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giữa sản xuất với phát triển chế biến và thị trường tiêu thụ, đạt yêu cầu đồng thời về tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, sinh thái và bền vững. 

Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đến năm 2020 là: chăn nuôi chiếm 55 – 60%, trồng trọt 40-45%. Tập trung đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách hợp lý và có hiệu quả cao theo hướng sản xuất hàng hóa với nền nông nghiệp sinh thái-bền vững.

Chuyển đổi loại hình tổ chức sản xuất trong phát triển nông nghiệp từ sản xuất hộ gia đình sang phát triển hợp tác xã và trang trại. Chú trọng chuyển đổi các giống có chất lượng tốt, năng suất cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường và từng bước đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất để hiện đại hóa và sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đăng ký xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa một số sản phẩm nông sản chủ lực.
Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, giảm dần tình trạng chăn nuôi xen kẽ trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong kiểm soát được dịch bệnh. 
Lâm nghiệp: Xây dựng đề án và tổ chức triển khai thực hiện khu DTSQ Đồng Nai  đã được UNESCO/MAB phê chuẩn tại hội nghị Đại hội đồng mạng lưới các khu DTSQ thế giới họp tại Dresden – CHLB Đức ngày 29/06/2011. Đây là khu DTSQ thứ 580 trên thế giới, bao gồm 03 vùng: Vùng lõi là Vườn Quốc Gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai và Khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa Trị An. Tăng cường công tác bảo tồn và làm giàu vốn rừng hiện có đồng thời đẩy mạnh tốc độ trồng rừng phủ kín đất chưa sử dụng trong Khu dự trữ sinh quyền Đồng Nai. Giai đoạn 2011 – 2012, tổ chức di dời, tái định canh định cư cho các hộ dân đang sinh sống trong Khu DTSQ thuộc 02 xã Mã Đà, Hiếu Liêm ra bên ngoài. Xây dựng, thực hiện phương án bảo tồn, tổ chức khai thác có hiệu quả, hợp lý diện tích rừng tre nứa ở vùng đệm để cung ứng nguyên liệu cho ngành nghề trên địa bàn của Huyện. 
Chú trọng công tác trồng rừng vàø khai thác rừng sản xuất để cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất giấy, đồ gỗ và mang lại thu nhập cho người trồng rừng, góp phần thúc đẩy kinh tế ở Huyện phát triển và bảo vệ môi trường.

Thủy sản: Tập trung đầu tư thâm canh phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, chuyển đổi một số diện tích đất lúa bị ngập úng ở khu vực ấp cây Xoài – xã Tân An và rải rác ở các xã khác sang phát triển nuôi trồng thủy sản, với các loại cá nước ngọt như: Rô phi, Rô đồng, Mè, Chép, cá lóc…. Không phát triển mới số lượng bè và sản lượng nuôi cá bè trong hồ Trị An để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.
Tăng cường phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản qua chế biến.
3.2. Mục tiêu phát triển:
· Tốc độ tăng GTSX nông lâm thủy sản tăng bình quân khoảng 5,2% trong giai đoạn 2011 – 2015 và khoảng 4,6% trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó: Thủy sản tăng khoảng 5,5 -6,0%, lâm nghiệp 1,5-2,0% và sản xuất nông nghiệp 4,6 – 5,2%.

· Chuyển dịch nhanh cơ cấu nông nghiệp, nâng tỷ trọng chăn nuôi từ 32% năm 2010 lên 50% năm 2015 và khoảng 55-60% trong cơ cấu GTSX nông nghiệp vào năm 2020.
· Nâng giá trị sản xuất ngành trồng trọt/1ha đất canh tác/năm (giá cố định) từ 20,6 triệu đồng năm 2010 lên khoảng 29,9 triệu đồng năm 2015 và khoảng 38,4 triệu đồng vào năm 2020. Quy theo giá hiện hành từ 41,9 triệu đồng năm 2010 lên 75 triệu đồng năm 2015 (tương đương 3.500USD) và khoảng 100 triệu đồng năm 2020 (trên 4.000 USD). 
3.3. Quy mô phát triển các ngành hàng nông nghiệp:
3.3.1. Trồng trọt
Tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai của Huyện để phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm nội tỉnh và công nghiệp chế biến. Trong điều kiện ở Vĩnh Cửu, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như sau:
· Lúa: Chuyển đổi những vùng sản xuất lúa 01 vụ/năm, không có điều kiện phát triển thủy lợi sang phát triển chăn nuôi tập trung, NTTS và trồng các loại rau màu khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời tăng cường đầu tư thâm canh, tăng vụ, đưa toàn bộ diện tích đất lúa còn lại sản xuất từ 2-3 vụ/năm. Mở rộng diện tích các giống lúa mới cho năng suất cao, chất lượng gạo có phẩm cấp cao nhằm tăng giá trị hàng hóa lúa gạo. Đảm bảo diện tích gieo trồng lúa năm 2015 khoảng 7.000 ha, năng suất 5,2 tấn/ha, sản lượng khoảng 36.400 tấn; năm 2020 khoảng 6.000 ha, năng suất 5,4 tấn/ha, sản lượng đạt 32.400 tấn.
· Bắp: Giữ diện tích ổn định khoảng 2.900 - 3.000ha như hiện nay, nhưng tiếp tục tăng sản lượng bằng các giống lai có năng suất cao để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi. Sản lượng bắp năm 2015 khoảng 19.500 tấn, năm 2020 khoảng 24.000 tấn.
· Khoai mì: Giảm diện tích ở những vùng thích hợp cho phát triển mía, tăng cường diện tích mì trồng xen trong rừng tràm bông vàng (ở những năm đầu). Đến năm 2015 diện tích khoai mì còn khoảng 1.500ha, sản lượng 30.000 tấn, năm 2020, diện tích khoảng 1.300 ha, sản lượng 27.300 tấn.
· Rau các loại: Đẩy mạnh phát triển các vùng rau an toàn ở các xã: Vĩnh Tân 70ha, Tân An 20ha, Trị An 20ha, Hiếu Liêm 5ha và TT. Vĩnh An 5ha, xây dựng mô hình nhà lưới để sản xuất rau quả chất lượng cao cung cấp cho nhu cầu ở các đô thị lớn: Biên Hòa, Tp. HCM, Thủ Dầu Một… Nâng diện tích rau vào năm 2015 khoảng 1.000ha (trong đó rau an toàn khoảng 600ha), sản lượng 10.000 tấn; năm 2020 khoảng 1.200 ha, sản lượng 14.000 – 15.000 tấn.

· Mía: Tập trung phát triển diện tích mía ở những nơi có điều kiện như Phú Lý, Bình Lợi, TT. Vĩnh An, Trị An, Hiếu Liêm…để cung ứng mía nguyên liệu cho nhà máy đường Trị An. Nâng diện tích mía từ 720ha (năm 2010) lên khoảng 1.500ha vào năm 2015 và ổn định đến năm 2020, đồng thời tăng cường đầu tư thâm canh để đưa năng suất từ 48,4 tấn/ha hiện nay lên 75 tấn/ha vào năm 2015 và khoảng 80 tấn/ha vào năm 2020. Sản lượng mía năm 2015 đạt 112.500 tấn, năm 2020 đạt 120.000 tấn.
· Cây ăn quả: Tập trung phát triển 02 loại cây trồng chính, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở Huyện là: Xoài và Bưởi. Tuy nhiên việc mở rộng diện tích 02 loại cây này cũng rất khó khăn, do quỹ đất ngày càng thu hẹp và một phần diện tích Xoài, Bưởi nằm trong các dự án khác phải giải tỏa: Diện tích Xoài nằm trong Khu bảo tồn khoảng 770ha (Mã Đà 750ha, Hiếu Liêm 20ha); diện tích Bưởi nằm trong các dự án khai thác đá và phát triển khu dân cư là 78ha, diện tích trồng thêm chỉ khoảng 150ha (Tân Bình 60ha, Bình Lợi 50ha và Tân An 40ha). Như vây dự kiến đến năm 2020 diện tích Xoài sẽ giảm còn khoảng 1.100ha (giảm 700ha), nâng năng suất đạt khoảng 9,0 tấn/ha, sản lượng xấp xỉ 10.000 tấn. Bưởi duy trì diện tích khoảng trên 700ha (ổn định diện tích), sản lượng đạt 10.500 tấn. 
· Cây công nghiệp lâu năm: Tập trung phát triển theo hướng đầu tư thâm canh để tăng năng suất 02 cây trồng chính là: Điều và Cao su. Trong đó ổn dịnh diện tích cao su khoảng 600ha, đồng thời giảm diện tích Điều do phải chuyển khoảng trên 700ha trả cho Khu bảo tồn và chuyển một ít diện tích ở những nơi thích hợp sang trồng Xoài, Mít, như vậy đến năm 2020 diện tích điều toàn Huyện còn khoảng 2.000ha (giảm 730ha). Chú trọng các biện pháp thâm canh và chuyển đổi vườn điều già cỗi sang các giống mới để nâng năng suất điều từ 0,8 tấn/ha hiện nay lên khoảng 1,2 tấn/ha vào năm 2015 và đạt khoảng 1,5 tấn/ha vào năm 2020. Đưa sản lượng Cao su năm 2015 đạt 900 tấn, năm 2020 đạt 1.200 tấn; Sản lượng Điều khoảng 2.400 tấn (2015) và 3.000 tấn (2020).
3.3.2. Chăn nuôi:
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm dần hình thức nuôi phân tán trong các khu dân cư  gây ô nhiễm môi trường. Tập trung di dời các trang trại hiện có và đầu tư mới phát triển chăn nuôi vào các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung được bố trí ở Tân An, Trị An, Vĩnh Tân, Hiếu Liêm và TT. Vĩnh An. 
· Quy mô phát triển đàn vật nuôi:
· Đàn heo: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi heo theo hướng tập trung, chăn nuôi công nghiệp. Đưa tốc độ tăng đàn lên khoảng trên 8%/năm để đến năm 2015 đàn heo đạt 135 ngàn con và năm 2020 đạt khoảng 200 ngàn con.
· Đàn gà: Cùng với đẩy mạnh chăn nuôi heo, sẽ tập trung phát triển chăn nuôi gà theo phương thức nuôi trang trại với các giống gà phù hợp với yêu cầu thị trường. Dự kiến quy mô đàn gà đạt 510 ngàn con vào năm 2015 và khoảng 725 ngàn con vào năm 2020.
· Đàn cút: Phát triển chủ yếu tại các xã: Vĩnh Tân, Tân An và TT. Vĩnh An. Phấn đấu đạt tốc độ tăng đàn từ 3 – 5%. Quy mô đến năm 2015 khoảng 411 ngàn con và năm 2020 khoảng 418 ngàn con.
· Đàn bò: Phấn đấu đạt tốc độ tăng đàn trên 9%/năm. Dự báo đến năm 2015 đạt 12 ngàn con và năm 2020 đạt 21 ngàn con, tập trung chủ yếu ở các xã phía Bắc là: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm.
· Đàn dê: Quy mô đàn đạt khoảng 2.500 con vào năm 2015 và khoảng 3.000 con vào năm 2020.
· Đàn hươu, nai: Phát triển mạnh ở Hiếu Liêm và có thể mở rộng lên các xã Mã Đà và Phú Lý. Dự kiến đến năm 2015 đạt khoảng 1.200 con và năm 2020 khoảng 1.500 con.  
· Quy hoạch các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi: Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, bố trí 10 vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi với tổng quy mô diện tích 950ha. Cụ thể:
(1). Ấp Bình Chánh, ấp Cây Xoài  - xã Tân An: 100ha.
(2). Ấp 1 – xã Trị An: 80ha.

(3). Khu phố 4 – TT. Vĩnh An: 45ha.

(4). Khu phố 3, 6, 7 – TT. Vĩnh An: 115ha.
(5). Khu phố 2 – TT. Vĩnh An: 75ha.

(6). Ấp 3 – xã Vĩnh Tân: 35ha.

(7). Ấp 3, 6 – xã Vĩnh Tân: 110 ha.

(8). Ấp 4 – xã Phú Lý: 100 ha.

(9). Ấp 3 – xã Hiếu Liêm: 115ha.

(10). Ấp 1 – xã Hiếu Liêm: 175ha.
· Quy hoạch 03 điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, cụ thể:

· Điểm giết mổ tập trung tại khu phố 2 – TT. Vĩnh An, diện tích quy hoạch 1,5ha, công suất: 50 -100 con heo/ngày trong thời gian đầu và tăng dần theo nhu cầu trong những năm sau. Phục vụ cho các xã: TT. Vĩnh An, Vĩnh Tân, Hiếu Liêm và Mã Đà.

· Điểm giết mổ tập trung tại ấp Bình Chánh – xã Tân An, diện tích quy hoạch 2,0 ha, công suất: 50 -100 con heo/ngày trong thời gian đầu và tăng dần theo nhu cầu trong những năm sau. Phục vụ cho các xã: Tân An, Trị An, Vĩnh Tân và 01 phần Thiện Tân.

· Điểm giết mổ tập trung tại ấp 6 – xã Thạnh Phú, diện tích quy hoạch 1,0 ha, công suất: 50 -100 con heo/ngày trong thời gian đầu và tăng dần theo nhu cầu trong những năm sau. Phục vụ cho các xã: Thạnh Phú, Bình Lợi, Tân Bình, Bình Hòa và 01 phần Thiện Tân.

3.4. Lâm nghiệp:
· Quy mô đất lâm nghiệp: Theo quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt kết quả rà soát 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thì đến năm 2020 diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu còn 70.698,7ha, giảm 744,70ha so với hiện nay. Trong đó:
+ Phần đất lâm nghiệp nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai nay được nâng cấp thành Khu dự trữ sinh quyền Đồng Nai với chức năng đặc dụng và phòng hộ là 61.698,7ha (rừng đặc dụng 61.686,6ha, rừng phòng hộ 12,1ha). Toàn bộ diện tích này do Ban quản lý Khu bảo tồn quản lý, chủ yếu phục vụ mục tiêu bảo tồn. Đến năm 2012, chuyển toàn bộ số hộ dân nhận khoán đất rừng trong khu bảo tồn sang các khu tái định canh, định cư ở các xã Hiếu Liêm, Trị An và TT. Vĩnh An để trả lại đất cho Khu bảo tồn (Theo số liệu điều tra hiện có khoảng 1.338 hộ ở ấp 3,4,5 - Mã Đà và khoảng 130 hộ ở Hiếu Liêm).
+ Đất rừng sản xuất phân bố ở các xã nằm bên ngoài Khu bảo tồn, dự kiến đến năm 2020 còn khoảng 9.000ha, giảm 744,70ha so với hiện nay, chủ yếu do các đơn vị kinh tế và các hộ dân trồng rừng tràm bông vàng để cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất giấy và đồ gỗ. 
3.5. Nuôi trồng thủy sản:
Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản từ 1.005ha hiện nay lên 1.215 ha vào năm 2020 bằng cách chuyển đổi khoảng 210ha đất lúa ngập úng, sản xuất không ổn định (chủ yếu ở Tân An và rải rác ở các xã khác) sang phát triển NTTS. Hạn chế phát triển mới số lượng bè và mật độ nuôi bè trên hồ Trị An để đảm bảo môi trường cho nguồn nước hồ Trị An. Đưa sản lượng thủy sản từ 750 tấn hiện nay lên 1.300 tấn năm 2015 và khoảng 1.500 tấn vào năm 2020.

III. PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA  - XÃ HỘI:
1. Dân số - lao động:

Dân số trung bình năm 2010 toàn Huyện là: 129.141 người, tỷ lệ dân số thành thị khoảng 18%. Đến năm 2020, ngoài thị trấn Vĩnh An, sẽ xây dựng thêm 2 đô thị vệ tinh là Thạnh Phú (thị trấn), khu đô thị Bình Hòa, tiến tới xây dựng khu đô thị Phước Giang, quy mô 5.000ha (bao gồm diện tích các xã Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú). Dự kiến tỷ lệ tăng dân số tự nhiên sẽ giảm dần về tỷ lệ sinh thay thế (khoảng 1%), nhưng tỷ lệ tăng cơ học sẽ tăng lên khoảng 3-3,5% (do quá trình công nghiệp hóa – đô thị hóa sẽ thu hút lao động vào sinh sống làm việc ở Huyện), dự kiến phát triển dân số trong giai đoạn  từ nay đến năm 2020 như sau:

BẢNG 13:  PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN VĨNH CỬU
	Hạng mục
	Đơn
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Tăng BQ  (%/năm)

	 
	vị
	2009
	2010
	2015
	2020
	11-2015
	16-2020

	1. Dân số trung bình
	Ng
	126.104
	129.141
	160.000
	200.000
	4,38
	4,56

	1.1. Thành thị
	Ng
	22.678
	23.081
	64.000
	110.000
	22,63
	11,44

	   Tỷ lệ 
	%
	18,0
	17,9
	40,0
	55,0
	17,48
	6,58

	1.2. Nông thôn
	Ng
	103.426
	106.060
	96.000
	90.000
	-1,97
	-1,28

	2. Lao động trong độ tuổi
	Ng
	83.218
	85.891
	106.000
	133.000
	4,30
	4,64

	3. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế
	Ng
	66.878
	68.160
	87.000
	113.000
	5,00
	5,37

	Tỷ lệ so với LĐ trong độ tuổi
	%
	80,4
	79,4
	82,1
	85,0
	0,68
	0,69

	3.1.Nông lâm thủy sản
	Ng
	23.246
	22.092
	19.200
	18.200
	-2,77
	-1,06

	   Tỷ lệ 
	%
	34,8
	32,4
	22,1
	16,1
	-7,40
	-6,11

	3.2. Công nghiệp - xây dựng
	Ng
	31.867
	33.389
	45.000
	60.000
	6,15
	5,92

	   Tỷ lệ 
	%
	47,6
	49,0
	51,7
	53,1
	1,09
	0,53

	3.3. Ddịch vụ - thương mại
	Ng
	11.765
	12.679
	22.800
	34.800
	12,45
	8,83

	   Tỷ lệ 
	%
	17,6
	18,6
	26,2
	30,8
	7,10
	3,28


Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động xã hội theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, chú trọng xuất khẩu lao động. Cơ cấu lao động nông nghiệp sẽ giảm từ 32,4% năm 2010 xuống 22,1% năm 2015 và còn 16,1% vào năm 2020, tương ứng lao động dịch vụ sẽ tăng từ 18,6% lên 26,2% và khoảng 30,8%, lao động công nghiệp tăng từ 49% - 51,7% - 53,1%. 
Để chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng trên, cần phải coi trọng công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo tay nghề về cơ khí, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tăng cường đào tạo và có biện pháp thu hút cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ cho lao động nông thôn để thu hút ngày càng nhiều vào các ngành phi nông nghiệp và xuất khẩu lao động kỹ thuật. Từng bước phát triển tin học, thành lập các trang WEB về hướng nghiệp, về khuyến công, về thông tin thị trường … 

Coi trọng xuất khẩu lao động, nhất là trong khu vực nông thôn để giảm sức ép về việc làm, mở rộng giao lưu, góp phần tạo sức bật cho tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn.  

2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

2.1. Phương hướng phát triển:
Từ nay đến năm 2020 từng bước hiện đại hóa mạng lưới y tế, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở y tế từ cấp huyện đến xã. Thực hiện xã hội hóa các dịch vụ y tế, kết hợp giữa y tế công và y tế ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong huyện.
2.2. Mục tiêu phát triển: 
· Giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi xuống 12‰ vào năm 2015 và 5‰ vào năm 2020.

· Giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống 18‰ vào năm 2015 và 10‰ vào năm 2020.

· Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng dưới 5 tuổi xuống còn dưới 10% vào năm 2015 và dưới 5% vào năm 2020.
· Phấn đấu đạt số giường bệnh/ vạn dân từ 13,93 giường năm 2010 lên 18,75 giường năm 2015 và đạt 22,5 giường vào năm 2020.
· Số bác sỹ/vạn dân từ 2,16 bác sỹ năm 2010 lên 5,5 bác sỹ năm 2015 và đạt 7,0 bác sỹ vào năm 2020.
· Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% xã có bác sỹ.

· Nâng tuổi thọ trung bình của dân số lên 77 tuổi vào năm 2015 và khoảng 78 tuổi năm 2020.
· Phấn đấu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và các hình thức chi trả tối thiểu trên 80%.
· Từng bước đưa các bệnh viện công lập (BVĐK huyện, PK ĐKKV huyện) hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ, triển khai thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

· Đẩy mạnh công tác truyền thông đến 12 xã, thị trấn trong huyện, đảm bảo 100% người dân hiểu biết và thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

2.3. Phát triển mạng lưới y tế: 

Tuyến huyện:
· Hoàn thành việc nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu, quy mô 140 giường.
· Xây mới Trung tâm y tế dự phòng Huyện – đặt tại Thị trấn Vĩnh An.
· Xây mới Trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm – đặt tại TT. Vĩnh An.

· Xây mới Trung tâm DS – KHHGĐ – đặt tại TT. Vĩnh An.

· Xây mới Phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý, quy mô 20 giường.
· Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Phú, quy mô 40 giường đã xây dựng hoàn chỉnh – chuyển giao cho bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai quản lý.

· Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực tại cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn xã Vĩnh Tân.

Tuyến xã, thị trấn:
· Nâng cấp, xây dựng lại trạm y tế 04 xã: Bình Hòa, Tân Bình, Mã Đà, Hiếu Liêm.
· Khi thành lập các xã mới, thì xây dựng trạm y tế cho từng xã. Cụ thể, xây dựng mới 03 trạm y tế cho 03 xã mới chia tách từ TT. Vĩnh An, Thạnh Phú và Tân An + Vĩnh Tân).
Các trạm y tế nâng cấp, xây mới phải chuẩn hóa, với quy mô 14 phòng/trạm, diện tích tối thiểu 600m2, phải có vườn cây thuốc nam tối thiểu 60 cây, phải có Bác sỹ, y sỹ, y tá, nữ hộ sinh trung cấp, dược trung cấp… 

Ngoài mạng lưới cơ sở y tế công lập như trên cần đẩy mạnh kêu gọi đầu tư để hình thành mạng lươi y tế ngoài công lập, trước mắt sẽ kêu gọi đầu tư hình thành bệnh viện chuyên khoa ở Thạnh Phú với quy mô 50ha.

3. Phát triển giáo dục:

3.1.  Phương hướng:

· Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp và nội dung giáo dục, đào tạo theo hướng: Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường lớp và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 
· Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục – đào tạo kết hợp với tăng cường xây dựng hệ thống trường lớp, đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị dạy học nhất là thiết bị công nghệ thống tin trong nhà trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giáo dục – đào tạo.

· Tập trung đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đạt chuẩn, đồng thời chú trọng công tác đào tạo nghề cho lực lượng thanh niên trong huyện.
3.2. Mục tiêu phát triển:
· Huy động trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ đến lớp đạt 20% vào năm 2015 và đạt 35-40% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến lớp đạt 100% vào năm 2015 và giữ ổn định chỉ tiêu này cho những năm sau.
· Giữ vững chỉ tiêu phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng dạy và học.
· Nâng tỷ lệ tốt nghiệp THCS lên 98 – 99% và tốt nghiệp THPT đạt trên 90% vào năm 2015 và phấn đấu đạt tỷ lệ cao hơn vào năm 2020. Huy động trên 85% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 phổ thông và nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào đại học và học nghề.

· Xây dựng trường chuẩn cấp quốc gia theo đúng kế hoạch đăng ký được duyệt thực hiện đến năm 2010 và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015 đạt 50% và công nhận 100% đơn vị còn lại trong giai đoạn 2016-2020.

· Tập trung chỉ đạo trung tâm giáo dục thường xuyên mở rộng đào tạo các loại hình ngành nghề để thu hút các em vào học và định hướng tốt nghề nghiệp cho tương lai của mình.

3.3. Xây dựng mạng lưới trường lớp:
Xây dựng trường, lớp theo chuẩn quốc gia. Ưu tiên cho xây mới và nâng cấp các cơ sở kém chất lượng. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm mỹ, tạo môi trường và cảnh quan tươi đẹp cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

Bên cạnh những trường, lớp đã được đầu tư xây dựng trong thời gian qua, dự kiến trong giai đoạn 2010 – 2020 sẽ tiếp tục đầu tư, xây dựng mới: 18 trường mẫu giáo, 18 trường tiểu học, 15 trường THCS, 04 trường THPT, 02 trung tâm tin học – ngoại ngữ, chuyển trường trung cấp nghề giao thông vận tải của Tỉnh về xã Thiện Tân và nâng cấp thành trường cao đẳng GTVT và kêu gọi đầu tư xây dựng khu giáo dục đào tạo ở Thạnh Phú.
Đồng thời dành quỹ đất dọc theo tuyến vành đai 04 (vành đai vùng KTTĐPN) để kêu gọi đầu tư phát triển các trường đào tạo nghề, cao đẳng, đại học.
Bên cạnh đó, hàng năm cần dành kinh phí từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sự nghiệp giáo dục để thường xuyên duy tu nâng cấp các trường lớp xuống cấp, các hạng mục công trình phụ phục vụ sự nghiệp giáo dục ngày càng chuẩn hóa và hiện đại. Đặc biệt những trường đã qua thời gian sử dụng trên 10 năm cần phải duy tu, nâng cấp.

BẢNG 14: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
HUYỆN VĨNH CỬU – TỈNH ĐỒNG NAI
	Số
	Hạng mục
	Địa 
	Phòng 
	Diện tích
	Vốn đầu tư
	Thời kỳ đầu tư

	TT
	 
	điểm
	học
	(m2)
	(Triệu đồng)
	2011-2015
	2016-2020

	 
	Tổng cộng
	 
	829 
	865.700 
	1.147.500 
	703.500 
	444.000 

	I
	Mầm non:
	 
	135 
	163.000 
	336.300 
	226.300 
	110.000 

	1
	MN Mã Đà
	 Mã Đà
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	2
	MN Sơn Ca
	 Thiện Tân
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	3
	MN tư thục
	 Tân Bình
	5 
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	 

	4
	MN TT Sao Mai
	 Thạnh Phú
	8 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	5
	MN Mã Đà (S. Bon)
	 Mã Đà
	4 
	1.000 
	8.300 
	8.300 
	 

	6
	MN Vĩnh Tân
	 Vĩnh Tân
	6 
	10.000 
	2.000 
	2.000 
	 

	7
	MN Bình Hòa (CS 1)
	 Bình Hòa
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	8
	MN Tân An
	 Tân An
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	9
	MN tư thục
	TT. Vĩnh An
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	10
	MN TT Miền Đông
	 Thạnh Phú
	8 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	11
	MN tư thục (ấp 4)
	 Thạnh Phú
	8 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	12
	MN Bình Hòa (CS 2)
	 Bình Hòa
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	13
	MN TT Khải Phàm
	 Thạnh Phú
	8 
	10.000 
	22.000 
	22.000 
	 

	14
	MN Bình Hòa (CS 3)
	 Bình Hòa
	8 
	10.000 
	22.000 
	 
	22.000 

	15
	MN Tân An (Ông Tạ)
	 Tân An
	8 
	10.000 
	22.000 
	 
	22.000 

	16
	MN xã mới
	 Vĩnh Thịnh
	8 
	10.000 
	22.000 
	 
	22.000 

	17
	MN xã mới
	Tân Định
	8 
	10.000 
	22.000 
	 
	22.000 

	18
	MN xã mới
	TT  Thạnh Phú
	8 
	10.000 
	22.000 
	 
	22.000 

	II
	Tiểu học:
	 
	284 
	172.700 
	283.900 
	163.900 
	120.000 

	1
	TH Trị An
	 Trị An
	6 
	10.000 
	2.000 
	2.000 
	 

	2
	TH Bình Hòa (T. Sơn)
	 Bình Hòa
	6 
	10.000 
	2.000 
	2.000 
	 

	3
	TH Phú Lý
	 Phú Lý
	8 
	10.000 
	2.500 
	2.500 
	 

	4
	TH Tân Phú (CS 2)
	 Thạnh Phú
	18 
	2.700 
	12.000 
	12.000 
	 

	5
	TH Cây Gáo B
	TT. Vĩnh An
	12 
	10.000 
	5.400 
	5.400 
	 

	6
	TH Cây Gáo A
	TT. Vĩnh An
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	7
	TH tư thục (ấp 4)
	 Thạnh Phú
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	8
	TH Tân Phú (CS 1)
	 Thạnh Phú
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	9
	TH Bàu Phụng
	 Phú Lý
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	10
	TH Khải Phàm
	 Thạnh Phú
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	11
	TH tư thục bán công
	 Thạnh Phú
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	12
	TH Trị An
	 Trị An
	18 
	10.000 
	20.000 
	20.000 
	 

	13
	TH Bình Hòa (lộ 768 BV)
	 Bình Hòa
	18 
	10.000 
	20.000 
	 
	20.000 

	14
	TH Sơn An
	 Thạnh Phú
	18 
	10.000 
	20.000 
	 
	20.000 

	15
	TH Ông Tạ
	 Tân An
	18 
	10.000 
	20.000 
	 
	20.000 

	16
	TH xã mới
	 Vĩnh Thịnh
	18 
	10.000 
	20.000 
	 
	20.000 

	17
	TH xã mới
	Tân Định
	18 
	10.000 
	20.000 
	 
	20.000 

	18
	TH xã mới
	TT  Thạnh Phú
	18 
	10.000 
	20.000 
	 
	20.000 

	III
	Trung học cơ sở:
	 
	310 
	170.000 
	361.300 
	193.300 
	168.000 

	1
	THCS Tân An
	 Tân An
	20 
	10.000 
	25.300 
	25.300 
	 

	2
	THCS Thiện Tân
	 Thiện Tân
	20 
	10.000 
	23.000 
	23.000 
	 

	3
	THCS Mã Đà
	 Mã Đà
	20 
	10.000 
	23.000 
	23.000 
	 

	4
	THCS (ấp 4)
	 Thạnh Phú
	20 
	10.000 
	23.000 
	23.000 
	 

	5
	THCS Miền Đông
	 Thạnh Phú
	20 
	10.000 
	23.000 
	23.000 
	 

	6
	THCS Tín Khải
	 Thạnh Phú
	20 
	10.000 
	23.000 
	23.000 
	 

	7
	THCS Bình Lợi
	 Bình Lợi
	20 
	10.000 
	23.000 
	23.000 
	 

	8
	THCS, THPT tư thục
	 Thiện Tân
	30 
	20.000 
	30.000 
	30.000 
	 

	9
	THCS Phước Giang
	 Bình Hòa
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	10
	THCS (lộ 768 B)
	 Bình Hòa
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	11
	THCS Ông Tạ
	 Tân An
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	12
	THCS Phú Lý
	Phú Lý
	20 
	20.000 
	30.000 
	 
	30.000 

	13
	THCS xã mới
	 Vĩnh Thịnh
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	14
	THCS xã mới
	Tân Định
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	15
	THCS xã mới
	TT  Thạnh Phú
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	IV
	Trung học phổ thông:
	 
	100 
	110.000 
	166.000 
	120.000 
	46.000 

	1
	THPT Hùng Vương
	TT. Vĩnh An
	30 
	30.000 
	40.000 
	40.000 
	 

	2
	THPT Tân An
	 Tân An
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	3
	THPT Vĩnh Tân
	 Vĩnh Tân
	20 
	10.000 
	23.000 
	 
	23.000 

	4
	THPT Phương Đông
	Thiện Tân
	30 
	60.000 
	80.000 
	80.000 
	 

	V
	Trường dạy nghề
	 
	 
	50.000 
	 
	 
	 

	1
	TT tin học ngoại ngữ
	 Thạnh Phú
	 
	10.000 
	 
	 
	 

	2
	TT tin học ngoại ngữ
	TT. Vĩnh An
	 
	10.000 
	 
	 
	 

	3
	Trường cao đẳng nghề GTVT
	Thiện Tân
	 
	30.000 
	 
	 
	 

	VI
	Khu giáo dục - đào tạo
	 Thạnh Phú
	 
	200.000 
	 
	 
	 

	VII
	Khu kêu gọi đầu tư phát triển giáo dục đào tạo dọc tuyến vành đai 4 
	 
	 

	VIII
	DA Mở rộng trường ĐH Lạc Hồng 
	 
	 


3.4. Các giải pháp phát triển giáo dục: 
Để thực hiện mục tiêu định hướng trên, cần tiến hành một số biện pháp sau:

· Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục-đào tạo và đa dạng hóa các loại hình để khai thác nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục đào tạo.

· Tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục của huyện theo tiêu chuẩn quốc gia từ nguồn ngân sách và huy động sức dân. Thành lập quỹ hỗ trợ nhân tài (Thông qua Hội khuyến học của Huyện) để giúp các em ham học có điều kiện tới trường. 
· Có chính sách phù hợp cho đội ngũ giáo viên, nhất là có chế độ ưu đãi cho giáo viên công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên để tiến tới chuẩn hoá 100% các ngành học.

· Tập trung cho nâng cao chất lượng giáo dục, kết hợp hài hòa giữa nâng cao kiến thức với đạo đức và thể chất, phòng tránh bệnh thành tích trong giáo dục.

· Phối kết hợp giữa các ban ngành Huyện và UBND các xã để cộng đồng có trách nhiệm trong các vấn đề như: Quy hoạch tốt quỹ đất đạt chuẩn cho các công trình giáo dục, tuyên truyền để người dân cùng nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Huyện, thực hiện tốt việc tuyên truyền toàn dân đưa trẻ đến trường.

4. Phát triển ngành văn hóa - thông tin – thể dục thể thao:

4.1. Phương hướng phát triển:

Không ngừng phát triển lĩnh vực văn hóa – thông tin – TDTT nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh cho mọi người dân, khu dân cư và các cơ quan đơn vị, sơ sở sản xuất kinh doanh trong Huyện. Kết hợp nhiều biện pháp để thu hẹp khoảng cách về điều kiện được thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, thông tin và TDTT cho người dân nông thôn với đô thị và giữa người dân trong Huyện so với Tỉnh và so với mức chung của các đô thị trong vùng KTTĐPN. Tăng cường giữ gìn và phát huy các di tích văn hóa – lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa, con người vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, nâng nền tảng văn hóa tinh thần của nhân dân trong Huyện lên tầm vóc mới của thời kỳ CNH – HĐH.

Bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, phong trào về phát triển sự nghiệp VH – TT – TDTT của Đảng và Nhà nước. Phối hợp đồng bộ giữa xây dựng thiết chế và xây dựng phòng trào. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động và đa dạng hóa các sản phẩm VH – TT – TDTT để đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp và lứa tuổi của nhân dân trong Huyện đi kèm với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, định hướng của Nhà nước về các hoạt động VH – TT – TDTT trên địa bàn.
4.2. Mục tiêu phát triển:

· Đến năm 2015 xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa – thông tin – TDTT trong toàn Huyện.
· Xây dựng, phát động phong trào thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Đến năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa khoảng 98% và trên 99% vào năm 2020; trên 90% và 95% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa đến năm 2015 và 2020.
· Xây dựng nếp sống thường xuyên rèn luyện TDTT, tăng cường sức khỏe trong nhân dân, nâng tỷ lệ số người thường xuyên tham gia tập luyện TDTT từ 28,18% năm 2010 lên 40% vào năm 2015 và đạt 50% vào năm 2020.
4.3. Phát triển văn hóa – thông tin:
a. Xây dựng hệ thống thiết chế VH – TT:
Thiết chế văn hóa cấp huyện: Xây dựng, bổ sung, nâng cấp các hạng mục trong khu thiết chế văn hóa cấp huyện đã được quy hoạch trong tổng thể với quy mô diện tích khoảng 22ha tại TT. Vĩnh An. Bên cạnh Trung tâm văn hóa và thư viện đã được đầu tư, tiếp tục xây dựng mới các công trình sau: Nhà thi đấu đa năng, nhà truyền thống, sân vận động, nhà văn hóa thiếu nhi, công viên văn hóa, tượng đài. Thường xuyên tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Đồng thời làm tốt công tác sưu tầm, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn để giáo dục truyền thống và kết hợp văn hóa với du lịch.
Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao từ tuyến xã đến ấp. Phấn đấu đến năm 2015 100% xã, thị trấn có trung tâm văn hóa – thể thao kết hợp học tập cộng đồng và 100% ấp, khu phố có nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp, khu phố. Đối với khu vực có nhiều khu, cụm CN – TTCN tập trung (Thạnh Phú, Thiện Tân…) cần xây dựng nhà văn hóa lồng ghép với xây dựng nhà ở cho công nhân. 
Theo thống kê, hiện chỉ có Phú Lý, Tân An, Thiện Tân, Tân Bình và Bình Lợi đã được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa xã. Sân bóng đá hiện có Phú Lý, Tân An và Thiện Tân. Các xã, thị trấn còn lại cần phải tiếp tục đầu tư các hạng mục công trình: Trung tâm văn hóa, sân vận động trong giai đoạn 2011 – 2015.
Văn hóa thôn, ấp: Hiện chỉ có 11/65 ấp, khu phố có văn phòng khu, ấp (chiếm 16,7%). Vì vậy trong giai đoạn 2011 – 2015 phấn đấu đầu tư xây dựng và nâng cấp Văn phòng khu, ấp thành Nhà văn hóa khu, ấp cho tất cả các khu phố, ấp còn lại, theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các hạng mục văn hóa – thể thao như: Hồ bơi, khu giải trí thiếu nhi, các phòng tập, bãi tập ở 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn.
b. Xây dựng phong trào:

Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các phong trào quần chúng về văn hóa – thông tin ở các cấp các ngành và đoàn thể, trong các doanh nghiệp và trường học, ở các xã và thị trấn. Huy động kinh phí từ nhiều nguồn để xây dựng và phát triển phong trào, kết hợp giữa kinh phí hỗ trợ từ ngân sách với các nguồn đóng góp của nhân dân, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TD – TT định kỳ hàng năm như văn nghệ, phim ảnh, thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử, các lễ hội truyền thống địa phương, tổ chức thi đấu thể dục thể thao ở giữa các ấp trong xã và giữa các xã trong huyện để lựa chọn đội hình thi đấu cấp tỉnh.
Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phòng chống ma tuy, mại dâm”, “Luyện tập thể dục thể thao”, “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”….
4.4. Phát triển hệ thống phát thanh – truyền hình:

Tăng cường đầu tư hiện đại hóa hệ thống phát thanh – truyền hình và phủ sóng trên toàn Huyện, đảm bảo 100% nhân dân trong Huyện nghe được đài phát thanh và xem được đài truyền hình Tỉnh với chất lượng tốt. Nhanh chóng phát triển mạng truyền hình cáp trước hết là ở khu vực đô thị và các khu vực đông dân cư sinh sống để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng tăng cao.
Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình phát thanh, tăng số lượng kênh phát và thời lượng phát sóng để phục vụ đắc lực công tác thông tin tuyên truyền và nhu cầu thông tin, giải trí của các tầng lớp nhân dân.
Củng cố và tăng cường trang thiết bị truyền thanh, truyền hình cho các nhà văn hóa – thông tin ở các xã, đồng thời nâng cấp đài trạm và mạng lưới phát thanh ở huyện, xã, thị trấn để phục vụ đời sống tinh thần và truyền thông kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện cho nhân dân.
4.5. Phát triển thể dục – thể thao:

Từng bước xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động TDTT từ huyện xuống cơ sở xã, thị trấn và đến các ấp, khu phố, bảo đảm đến năm 2015 100% xã, thị trấn có sân vận động, nhanh chóng hoàn chỉnh xây dựng nhà thi đấu đa năng, sân vận động trong khu thiết chế văn hóa – thể thao cấp huyện. Đến năm 2020 100% ấp, khu phố có sân thể thao. 
Phát triển sâu rộng và có chất lượng phong trào rèn luyện TDTT trong toàn Huyện nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”, xây dựng nếp sống rèn luyện TDTT trong nhân dân trước hết là thanh thiếu niên. Tổ chức tốt các hoạt động TDTT vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe đồng thời phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và đại hội TDTT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực của toàn xã hội phát triển sự nghiệp TDTT.
5. Thực hiện chính sách lao động và xã hội:
5.1. Phương hướng phát triển:

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh với tạo chuyển biến cơ bản trong giải quyết các vấn đề xã hội. Tích cực thực hiện các chính sách xã hội về lao động và giải quyết việc làm, cải thiện nhanh và nâng cao một bước cơ bản đời sống nhân dân lao động, đặc biệt là những người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường thực hiện quyền bình đẳng về giới, bảo vệ quyền lợi trẻ em, phát triển thanh niên, thực hiện tích cực chính sách kế hoạch hóa gia đình, giải quyết tệ nạn xã hội.
5.2. Mục tiêu phát triển:
· Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề và hướng nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60% (trong đó 45-50% được đào tạo nghề) vào năm 2015 và khoảng trên 70% (trong đó 50-55% được đào tạo nghề) vào năm 2020.
· Thực hiện chương trình tạo việc làm cho người trong tuổi lao động, giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 3% vào năm 2015 và dưới 2% vào năm 2020.
· Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5% theo chuẩn hiện hành của Tỉnh.
· Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng: giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, dịch vụ.
· Giải quyết việc làm cho 3.500 lao động/năm trong giai đoạn 2011 – 2015 và cho khoảng 4.000 – 4.500 lao động/năm trong giai đoạn 2016-2020.

5.3. Giải pháp thực hiện:
· Đào tạo nghề: Củng cố các hoạt động đào tạo nghề ở 03 cơ sở hiện có là: Trường trung cấp nghề cơ điện Đông Nam bộ (dự kiến nâng cấp lên thành trường cao đẳng nghề), Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Cửu, cơ sở dạy nghề Hải Vân. Chuyển trường trung cấp nghề GTVT của Tỉnh về xã Thiện Tân và nâng cấp thành trường cao đẳng GTVT. Mở rộng trường Đại học Lạc Hồng. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề để phát triển thêm các cơ sở dạy nghề mới, phấn đấu trong giai đoạn 2011 – 2020 phát triển thêm ít nhất 02 cơ sở dạy nghề trên địa bàn Huyện. Tích cực vận động thanh niên trong Huyện theo học các khóa đào tạo nghề tại các trường dạy nghề trong địa bàn Đồng Nai và trong vùng KTTĐPN. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về hỗ trợ người dạy và học nghề, đặc biệt là phối kết hợp với chương trình đào tạo nghề cho 01 triệu lao động/năm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì.
· Thực hiện chính sách lao động: Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc thực hiện Luật Lao động và các chủ trương chính sách khác của Nhà nước đối với người lao động trong các  đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn.
· Xóa đói, giảm nghèo: Tích cực huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, phối hợp đồng bộ các biện pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo và chống tái nghèo.
· Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và chính sách xã hội đối với người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác cần bảo trợ xã hội. Mở rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân, các cấp, các ngành thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của xã hội để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác. Bảo đảm tất cả các đối tượng thuộc diện chính sách, những người có công có mức sống không thấp hơn mức sống trung bình ở địa phương, 100% đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được nhận bảo trợ từ chính sách xã hội.
6. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:
6.1. Quản lý và sử dụng tài nguyên:
Tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên đất, nước, rừng và khoáng sản. Thực hiện tốt các luật và chính sách của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài nguyên như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật thuế tài nguyên. Tiếp tục tiến hành công tác điều tra đánh giá trữ lượng và chất lượng các nguồn tài nguyên làm cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch, xây dựng kế hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên, giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước, của Tỉnh về sử dụng tài nguyên.

6.1.1. Quản lý và sử dụng đất đai:

Tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của Luật đất đai và các văn bản dưới Luật. Sớm tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 cho cả cấp huyện và cấp xã. Đẩy nhanh quá trình giao đất, cấp GCNQSDĐ theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo sử dụng hợp lý quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội cho từng thời kỳ từ nay đến năm 2020 và lâu dài hơn nữa.
Để thực hiện các mục tiêu cơ bản về phát triển KT – XH như đề ra, định hướng bố trí sử dụng quỹ đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020 như sau:

BẢNG 15: ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2020
	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2010
	Định hướng

	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH 
	109.571 
	 100,00 
	109.571 
	 100,00 
	109.571 
	 100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	90.319 
	   82,43 
	86.348 
	  78,81 
	84.814 
	  77,41 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	4.320 
	    4,78 
	3.313 
	    3,84 
	2.730 
	    3,22 

	1.3
	Đất trồng cây HN còn lại
	2.637 
	    2,92 
	2.079 
	    2,41 
	1.937 
	    2,28 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	10.666 
	   11,81 
	7.368 
	    8,53 
	7.785 
	    9,18 

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	655 
	    0,73 
	11 
	    0,01 
	11 
	    0,01 

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	62.213 
	   68,88 
	62.210 
	  72,04 
	62.208 
	   73,35 

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	8.576 
	    9,49 
	9.715 
	   11,25 
	8.479 
	   10,00 

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	1.037 
	    1,15 
	1.159 
	    1,34 
	1.214 
	    1,43 

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	216 
	    0,24 
	494 
	    0,57 
	452 
	    0,53 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	19.251 
	   17,57 
	23.222 
	  21,19 
	24.757 
	  22,59 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất XD TSCQ, công trình SN
	34 
	    0,18 
	38 
	    0,16 
	43 
	    0,17 

	2.2
	Đất quốc phòng
	161 
	    0,83 
	270 
	    1,16 
	270 
	    1,09 

	2.3
	Đất an ninh
	8 
	    0,04 
	14 
	    0,06 
	14 
	    0,06 

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	372 
	    1,93 
	655 
	    2,82 
	655 
	    2,65 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	285 
	    1,48 
	532 
	    2,29 
	692 
	    2,80 

	2.6
	Đất sản xuất VLXD, gốm sứ
	204 
	    1,06 
	465 
	    2,00 
	668 
	    2,70 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	58 
	    0,30 
	82 
	    0,35 
	82 
	    0,33 

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	17 
	    0,09 
	18 
	    0,08 
	18 
	    0,07 

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	0 
	         -   
	92 
	    0,40 
	92 
	    0,37 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	36 
	    0,19 
	36 
	    0,16 
	36 
	    0,15 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	218 
	    1,13 
	409 
	    1,76 
	503 
	    2,03 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	13.609 
	   70,69 
	13.622 
	   58,66 
	13.622 
	  55,02 

	2.13
	Đất sông, suối
	1.910 
	    9,92 
	1.873 
	    8,07 
	1.869 
	    7,55 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	1.346 
	    6,99 
	2.891 
	  12,45 
	3.145 
	   12,71 

	2.13.1
	Đaát giao thoâng
	930 
	 69,13 
	1.455 
	   50,32 
	1.520 
	   48,33 

	2.13.2
	Đaát thuỷ lợi
	115 
	 8,57 
	238 
	  8,22 
	238 
	    7,55 

	2.13.3
	Đaát công trình năng lượng
	169 
	 12,53 
	171 
	5,93 
	171 
	    5,45 

	2.13.4
	Đất CT bưu chính viễn thông 
	5 
	    0,36 
	6 
	 0,20 
	6 
	 0,18 

	2.13.5
	Đaát cơ sở văn hóa
	23 
	1,74 
	182 
	 6,28 
	182 
	    5,77 

	2.13.6
	Đaát cơ sở y tế
	8 
	 0,62 
	52 
	 1,80 
	73 
	    2,31 

	2.13.7
	Đaát cơ sở giáo dục - đào tạo
	76 
	 5,63 
	168 
	 5,81 
	194 
	    6,18 

	2.13.8
	Đaát cơ sở thể dục - thể thao
	15 
	 1,09 
	45 
	1,56 
	45 
	    1,43 

	2.13.9
	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	0 
	 -   
	0 
	 0,01 
	0 
	    0,01 

	2.13.10
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	0 
	 -   
	16 
	 0,54 
	16 
	0,50 

	2.13.11
	Đaát chợ
	4 
	 0,33 
	17 
	 0,57 
	17 
	    0,53 

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	23 
	    0,12 
	22 
	    0,09 
	5 
	    0,02 

	3
	Đất chưa sử dụng
	0 
	         -   
	0 
	        -   
	0 
	        -   


Chi tiết bố trí quỹ đất cho từng lĩnh vực, từng ngành và từng công trình sẽ được thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 huyện Vĩnh Cửu do ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
6.1.2. Quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng:
Giữ ổn định diện tích và không ngừng trồng thêm cây rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai nâng cấp thành khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng tăng tính đa dạng sinh học trong khu bảo tồn, bảo vệ nguồn nước hồ Trị An. Đến năm 2012, di dời toàn bộ những hộ dân đang sinh sống trong Khu bảo tồn thuộc 02 xã Mã Đà, Hiếu Liêm ra các xã bên ngoài. Phát triển diện tích rừng tràm sản xuất ở các xã: Trị An, Tân An, Thiện Tân, Vĩnh Tân và TT. Vĩnh An để vừa tạo độ che phủ, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, cung cấp nguyên liệu gỗ cho công nghiệp sản xuất giấy và đồ gỗ. Đồng thời đẩy mạnh trồng cây xanh phân tán trong các khu đô thị, khu dân cư, khu – cụm CN, công sở...để tạo cảnh quan và giảm ô nhiễm khí, bụi. Thực hiện dự án đầu tư trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng Chiến khu D tỉnh Đồng Nai đến năm 2015. Đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ở Huyện luôn đạt trên 63,5%.
6.1.3. Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước:

Tài nguyên nước ở Vĩnh Cửu có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội cho cả vùng KTTĐPN. Vì vậy, việc quản lý và bảo vệ tốt nguồn nước hồ Trị An là trách nhiệm của cả Vùng, trong đó có vai trò của Vĩnh Cửu. Để bảo vệ nguồn nước hồ Trị An đủ tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cần ngăn chặn các hoạt động phá rừng đầu nguồn ở các tỉnh thượng lưu, ngăn chặn các hoạt động kinh tế – xã hội gây ô nhiễm môi trường nước, nghiêm cấm việc xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp vào sông Đồng Nai. Các doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến nguồn nước sông Đồng Nai cần phải có cam kết về bảo vệ môi trường, nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Hạn chế phát triển mới số lượng bè và mật độ nuôi cá bè trong lòng hồ Trị An, từng bước giảm dần số lượng người nuôi thông qua đào tạo nghề để chuyển đổi nghề cho ngư dân.
6.1.4. Quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản:

Tiếp tục khảo sát và thăm dò các tài nguyên khoáng sản trên địa bàn của huyện, xây dựng quy hoạch khoáng sản đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng để nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo việc chấp hành đúng các quy định về khai thác tài nguyên. Hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển. Hoàn nguyên mặt bằng sau khai thác đảm bảo yêu cầu có thể sử dụng mặt bằng đó vào các mục đích phát triển kinh tế – xã hội khác. Định hướng quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020 như sau:
· Đá xây dựng: Hiện có 03 mỏ đang khai thác (Thiện Tân 1, Thiện Tân 2, Đồi Chùa – Thiện Tân và Cây Gáo diện tích khai thác 167,18ha) với tổng công suất 1,61 triệu m3/năm. Định hướng quy hoạch trong thời gian tới là cho phép các mỏ đang hoạt động thăm dò xuống sâu – 60m – 80m, đồng thời mở rộng diện tích các mỏ hiện hữu, cấp phép thăm dò khai thác công nghiệp các mỏ mới Bình Lợi – Thạnh Phú (117ha), Thiện Tân 4 (40,7ha), các mỏ nhỏ khác ở TT. Vĩnh An, Vĩnh Tân và Thiện Tân, nâng tổng diện tích quy hoạch khai thác lên khoảng 342ha, công suất khai thác đá tăng bình quân 20%/năm, đạt khoảng 4,0 triệu m3/năm vào năm 2015 và khoảng 10,0 triệu m3/năm vào năm 2020.
· Sét gạch ngói: Hiện có 05 mỏ đang đang khai thác với tổng diện tích khoảng 85ha, công suất khai thác khoảng 620 ngàn m3/năm; 02 mỏ tạm ngưng khai thác do giấy pháp khai thác bị thu hồi tạm thời, diện tích 14,5ha, công suất 130 ngàn m3/năm; 07 mỏ chưa khai thác do chưa đền bù và giấy phép khai thác hết hạn, diện tích 65,5ha, công suất thiết kế 560 ngàn m3/năm. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 tập trung khai thác công nghiệp mỏ sét Thạnh Phú, Thiện Tân – Tân An, Đồi Lính – Tân An, Thạnh Phú – Bình Lợi và ấp Vàm – Thiện Tân với tổng diện tích các mỏ này khoảng 407,45ha, tổng trữ lượng khoảng 17,55 triệu m3. 
· Vật liệu san lấp: Vật liệu san lấp hiện nay đang hoạt động khá rầm rộ, tuy nhiên số lượng mỏ đăng ký khai thác lại không nhiều, phần lớn được khai thác nhỏ lẻ để đáp ứng nhu cầu tại chỗ. Định hướng quy hoạch sắp tới là tập trung khai thác các khu vực: Kim Liên – Đồi Ma, Tân An, Ấp 3 – TT. Vĩnh An, ấp 3 – Vĩnh Tân với tổng diện tích 140,8ha, trữ lượng 5,1 triệu m3. 
· Puzlan: Tiếp tục khai thác mỏ Puzlan ở Vĩnh Tân, với diện tích 36,94ha, trữ lượng 8,17 triệu m3. 
· Laterit: Tiếp tục khai thác mỏ Laterit ở Tân An do Công ty Xi măng Hà Tiên 2 đăng ký khai thác để cung cấp nguyên liệu sản xuất xi măng. Tổng diện tích mỏ 95ha, trữ lượng 3,24 triệu tấn, công suất khai thác 100 ngàn m3/năm.
6.2. Cải thiện và bảo vệ môi trường: 
Cải thiện và bảo vệ môi trường xuất phát từ  những mục đích sau:

· Bảo tồn được các nguồn tài nguyên có ích.

· Khắc phục được theo khả năng của mình các yếu tố bất lợi của môi trường.

Trong thực tế việc phát triển kinh tế mà đặc biệt là công nghiệp nhiều khi đi ngược lại với yêu cầu bảo vệ môi trường. Ở Vĩnh Cửu việc bảo vệ, cải thiện môi trường là vấn đề rất lớn, phải luôn đặt ra như một tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong thẩm định đầu tư. Trong những năm trước mắt cần hướng vào các đối tượng sau đây:

· Khắc phục các hậu quả của các cơ sở đã xây dựng và khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, các trang trại chăn nuôi.

· Xây dựng mạng lưới kiểm tra thường xuyên môi trường.

· Phát triển các nhà máy không gây ô nhiễm nặng kết hợp với kiểm soát nước thải công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm nước ngầm và trên các sông chính, hồ chứa nước của huyện.

· Khôi phục và bảo vệ rừng, phát triển bền vững các loại cây lâu năm gắn với làm đẹp cảnh quan, đặc biệt là vùng chuyên canh bưởi kết hợp với phát triển du lịch ven sông Đồng Nai.

Bảo vệ nguồn tài nguyên nước và đất, quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước trên phạm vi Huyện mà đặc biệt là cho khu vực đô thị và công nghiệp. Do Vĩnh Cửu nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai là nguồn nước cấp chính cho thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà và các khu công nghiệp - đô thị thuộc các huyện phía Nam nên toàn bộ nước thải từ các nguồn tập trung như Thạnh Phú, Vĩnh An phải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành trước khi thải ra sông Đồng Nai.

Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu bằng cách sử dụng rộng rãi biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM), sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc hữu cơ được phép lưu hành, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch.Hạn chế khai thác cát quá mức tái tạo của tự nhiên, khai thác các loại vật liệu khác phải phù hợp với quy hoạch chung trên phạm vi toàn Tỉnh.
Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch. Đảm bảo cho môi trường trong sạch, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng. Từng trang trại chăn nuôi trong khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi phải nghiêm chỉnh xử lý nước thải, chất thải theo tiêu chuẩn quy định. 
· Xử lý nước thải:
Thiết lập hệ thống thoát nước khu dân cư riêng và khu công nghiệp riêng, nước thải được đưa vào khu xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định rồi xả vào hệ thống thoát nước chung:
· Đối với khu dân cư: Được chia thành nhiều lưu vực thoát nước do địa hình không giống nhau. Lưu vực thứ nhất: Bao gồm khu trung tâm Thạnh Phú và các xã lân cận xây dựng một trạm xử lý nước thải công suất 5.520m3/ngày đêm và xả ra sông Đồng Nai; lưu vực thứ hai: Bao gồm khu trung tâm thị trấn Vĩnh An và các xã lân cận xây dựng một trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày đêm, rồi xả ra suối Vĩnh An và ra sông Đồng Nai.
· Đối với nước thải công nghiệp: Từng chủ đầu tư phải xây dựng phương án xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi xả vào luồng nước thải chung của khu, cụm công nghiệp. Mỗi 01 khu, cụm CN – TTCN Ban quản lý phải xây dựng 01 trạm xử lý nước thải chung, xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành mới được xả ra sông Đồng Nai.
· Xử lý chất thải, rác thải:
· Rác thải sinh hoạt: Củng cố hoạt động ở 02 HTX dịch vụ thu gom rác hiện tại (Trúc Xanh, Vĩnh Tiến). Hỗ trợ công ty URENCO thành lập mới và đưa vào hoạt động xí nghiệp dịch vụ môi trường, xử lý các dịch vụ về môi trường trên địa bàn Huyện. Xây dựng bãi xử lý rác sinh hoạt tập trung tại xã Vĩnh Tân với quy mô 81ha.
· Rác thải công nghiệp: Rác thải công nghiệp được phân loại tại nguồn và tổ chức thu gom về bãi xử lý rác công nghiệp tập trung của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch.
Tạo ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp đăng ký hoạt động xử lý chất thải, nước thải và sử dụng chất thải sản xuất phân hữu cơ vi sinh, phát điện, đặc biệt là các nhà máy sử dụng công nghệ cao ít gây ô nhiễm môi trường.

Nhân rộng các mô hình sản xuất khép kín đến xử lý chất thải, tạo cân bằng sinh thái bền vững.

7. An ninh – quốc phòng: 

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị.
Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân, tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân nhất là tuyến xã. Phối hợp các lực lượng thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không để xảy ra tình hình phức tạp. Phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.
8. Phát triển không gian lãnh thổ:

8.1. Định hướng phát triển các tiểu vùng:

Sự phân hóa theo không gian các yếu tố tự nhiên, tài nguyên và sự phát triển không đồng đều đã hình thành nên những đặc thù trong phát triển kinh tế - xã hội của từng tiểu vùng, đòi hỏi phải có những tác động hợp lý để giúp từng tiểu vùng phát huy thế mạnh, khắc phục các hạn chế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế -xã hội cũng như triển vọng phát triển đã hình thành 03 tiểu vùng kinh tế lớn trong Huyện:

· Tiểu vùng I: Bao gồm 05 xã tiếp giáp Tp. Biên Hòa: Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú và Thiện Tân. Quy mô diện tích 6.988ha, dân số 51.064 người, mật độ dân số khá cao 731 người/km2 (gấp 6,3 lần mật độ toàn Huyện). Trong tương lai gần tiểu vùng này sẽ hình thành thị trấn Thạnh Phú, đô thị Phước Giang, cùng với các khu, cụm CN – TTCN đã hình thành, định hướng sẽ tập trung phát triển tiểu vùng này theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đô thị mới, kết hợp du lịch sinh thái vùng bưởi Tân Triều và dọc sông Đồng Nai.
· Tiểu vùng II: Bao gồm: Tân An, Trị An, Vĩnh Tân, TT. Vĩnh An và phần phía Nam 02 xã Mã Đà, Hiếu Liêm (phần đất nông nghiệp). Quy mô diện tích 16.618ha, dân số 63.474 người, mật độ dân số 382 người/km2 (gấp 3,3 lần mật độ toàn Huyện). Tiểu vùng này có lợi thế để đa dạng hóa các lĩnh vực phát triển nhờ có quỹ đất rộng lớn cùng với đô thị Vĩnh An hiện hữu, các cụm CN – TTCN và các cụm điểm du lịch đã và sẽ được đầu tư nên định hướng phát triển tiểu vùng này là tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, phát triển đô thị hiện hữu, CN – TTCN và dịch vụ – du lịch.
· Tiểu vùng III: Bao gồm toàn bộ diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai và xã Phú Lý. Quy mô diện tích 85.650ha, dân số 11.566 người, mật độ dân số rất thấp 14 người/km2 (chỉ bằng 1/10 mật độ bình quân toàn Huyện). Định hướng phát triển tiểu vùng này là thực hiện chức năng bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai, bảo vệ môi trường nước hồ Trị An và xây dựng thị tứ Phú Lý. 
8.2. Định hướng điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã:

Nhằm tạo điều kiện cho các vùng trong Huyện phát triển và thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, dự kiến điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn như sau:
(1). TT. Vĩnh An sẽ được điều chỉnh 01 phần diện tích cho xã Mã Đà và chia tách thành 01 xã + 01 thị trấn. Cụ thể:
· Phần điều chỉnh diện tích cho xã Mã Đà: Tách phần diện tích phía Bắc sông Đồng Nai (đập tràn) về cho xã Mã Đà quản lý, với diện tích 161,5ha, dân số 56 người, 12 hộ.
· Thành lập xã Vĩnh Thịnh: Trên sở sở chuyển toàn bộ diện tích khu phố 04, khu phố 06, khu phố 07 và 01 phần khu phố 2, khu phố 3 của Thị trấn hiện tại sang thành lập xã Vĩnh Thịnh. Xã Vĩnh Thịnh có diện tích tự nhiên là 1.737ha, dân số 7.595 người, 1.361 hộ, địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Cây Gáo - huyện Trảng Bom, phía Nam giáp xã Vĩnh Tân, phía Tây giáp xã Trị An và phía Bắc giáp TT. Vĩnh An, dự kiến chia thành 06 ấp. Trụ sở hành chính xã dự kiến đặt tại khu vực Phân hiệu trường Tiểu học Cây Gáo A với diện tích khoảng 05ha.
· Thị trấn Vĩnh An: Bao gồm: Khu phố 1, KP5, KP8 và một phần khu phố 2, KP3 của TT. Vĩnh An hiện tại. Diện tích tự nhiên 1.395,68ha, dân số 3.744 hộ, 17.268 khẩu, địa giới hành chính: phía Đông Bắc và Đông Nam giáp xã Thanh Bình, Cây Gáo – huyện Trảng Bom, phía Bắc và phía Tây giáp xã Mã Đà, phía Nam giáp xã Vĩnh Thịnh, dự kiến chia tách thành 08 khu phố.
(2). Xã Thạnh Phú sẽ được chia tách thành 01 xã và 01 thị trấn:
· Thành lập thị trấn Thạnh Phú: Trên cơ sở lấy toàn bộ diện tích phía Nam của đường Tỉnh 768 và một phần diện tích ở ấp 2 + ấp 3 để thành lập TT. Thạnh Phú, với tổng diện tích tự nhiên 696,4ha. Khu hành chính được quy hoạch trong khu đô thị Thạnh Phú, với quy mô diện tích khoảng 20ha.
· Thành lập xã mới: Trên cơ sở diện tích, dân số 03 ấp: Ấp 5, ấp 6 và ấp 7 của xã Thạnh phú hiện tại, với tổng diện tích 739,8ha. Trung tâm hành chính đặt tại các cơ sở của xã Thạnh Phú hiện hữu. 
(3). Thành lập xã Tân Định: Trên cơ sở sáp nhập ấp Cây Xoài – xã Tân An và ấp 6 - xã Vĩnh Tân để thành lập xã Tân Định, với quy mô diện tích khoảng 2.042,6ha. Sau khi chia tách, xã Tân An còn lại 4.026ha và xã Vĩnh Tân còn lại 1.930ha.
Như vậy sau khi điều chỉnh địa giới và thành lập các xã mới, huyện Vĩnh Cửu sẽ có 15 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 13 xã và 02 thị trấn.
8.3. Phát triển đô thị và dân cư nông thôn:

8.3.1. Phát triển đô thị:

Đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, trung tâm hành chính và nhu cầu dãn dân của Tp. Biên Hòa. Kết hợp với thúc đẩy đô thị hóa nông thôn làm hạt nhân cho phát triển dân cư nông thôn, tạo sự hài hòa trong phát triển dân cư và cảnh quan trên phạm vi toàn Huyện.
Giai đoạn 2011-2020, ngoài thị trấn Vĩnh An là trung tâm tiểu vùng II, sẽ phát triển thêm thị trấn Thạnh Phú là trung tâm tiểu vùng I và phát triển trung tâm xã Phú Lý là trung tâm tiểu vùng IIIø. Đồng thời nghiên cứu xây dựng khu đô thị Phước Giang với quy mô 5.000ha ở tiểu vùng I để nâng tỷ lệ đô thị hoá hiện khoảng 18% hiện nay lên khoảng 40% vào năm 2015 và khoảng 55% vào năm 2020. Chức năng, quy mô phát triển và tổ chức không gian như sau:  

a. Thị trấn Vĩnh An: 

· Tổng diện tích tự nhiên năm 2010 là 3.294,18 ha, dân số 22.251 người với 5.978 hộ.

· Chức năng: Là thị trấùn huyện lỵ, trung tâm hành chánh - văn hóa - giáo dục đào tạo - dịch vụ – thương mại - du lịch của toàn Huyện.
· Quy mô phát triển:

· Quy mô dân số: Năm 2015: khoảng 35.000 người, năm 2020: từ 40.000.

· Quy mô đất xây dựng đô thị: 
· Đất xây dựng đô thị đã được duyệt 1997 là 410 ha.

· Dự báo quy mô đất xây dựng đô thị 2015 là 420 ha.

· Dự báo quy mô đất xây dựng đô thị 2020 là 480 ha.

· Dự báo quy mô đất xây dựng đô thị 2025 là 540 ha.

b. Đô thị Phước Giang:

Tiến hành xây dựng quy hoạch chung khu đô thị Phước Giang thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, trên phạm vi ranh giới các xã: Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình, Thạnh Phú.

· Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung khoảng 3.000ha, diện tích kết nối khoảng 5.000ha.

· Quy mô dân số: Hình thành khu đô thị mới cho khoảng 100.000 - 120.000 người tương đương đô thị loại III.

· Phát triển thành khu đô thị mới hiện đại và phát triển bền vững, tạo lập hình ảnh một đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng có bản sắc riêng, khai thác tốt nhất các điều kiện tự nhiên sẵn có về cảnh quan và môi trường.

· Phát triển các loại hình nhà ở đa dạng như nhà chung cư, nhà liền kề, biệt thự nhà vườn, khu nghỉ dưỡng…

· Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và các dịch vụ đồng bộ phục vụ cộng đồng như quản lý hành chính, bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà hàng, dịch vụ du lịch sinh thái, công viên giải trí.

Trong đó, giai đoạn đầu tập trung 02 khu đô thị trong đô thị Phước Giang:

b.1. Đô thị Thạnh Phú: 

· Chức năng: Là đô thị hình thành trên cơ sở phát triển KCN Thạnh Phú, với chức năng là trung tâm công nghiệp của Vĩnh Cửu và trung tâm dịch vụ thương mại khu vực phía nam của Huyện.

· Quy mô phát triển:

· Quy mô dân cư khoảng 68.000 người.

· Quy mô đất đai lâu dài khoảng 897 ha. 

b.2. Khu đô thị mới Bình Hòa:
Đầu tư xây dựng đồng bộ một khu đô thị mới gắn liền với cảnh quan sông nước đạt tiêu chuẩn với quy mô dân số khoảng 10.000 – 15.000 người, gồm khu biệt thự, nhà vườn, căn hộ cao cấp, biệt thự trên cao; khu thương mại, dịch vụ, hành chính (bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, nhà hàng, khách sạn…).
Quy mô diện tích: 240ha, được chia làm 03 khu, kết nối với nhau bằng trục giao thông đi bộ kết hợp công viên, dòng sông:

· Khu số 1: Gồm khách sạn 4 – 5 sao, khu căn hộ cao tầng và thương mại dịch vụ, truờng tiểu học và công trình tôn giáo hiện hữu giữ lại.
· Khu số 2: Khu biệt thự cao cấp bố trí giữa khua đất quy hoạch, kết hợp nhà trẻ mẫu giáo.
· Khu số 3: Khu biệt thự cao cấp; khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ bố trí ở quanh hồ trung tâm; khu hành chính, dịch vụ công cộng (bệnh viện, trường học, nhà hàng, cơ quan hành chính…).

· Khu công viên giải trí thể thao.

c. Trung tâm xã Phú Lý: 
Tập trung đầu tư trung tâm xã Phú Lý theo hướng đô thị với đầy đủ hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho trung tâm tiểu vùng 3 với chức năng: sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, dịch vụ và du lịch trên địa bàn khu dự trữ sinh quyền.

Khi mạng lưới đô thị như trên được hình thành sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho Vĩnh Cửu đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và tạo động lực để ngành dịch vụ phát triển mạnh.
8.3.2. Phát triển dân cư nông thôn:

Hình thành các cụm, tuyến dân cư nông thôn với đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông, điện, cấp nước, mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa – TDTT, thông tin liên lạc… để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sống của người dân. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị. 
Theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các xã, dự kiến bố trí dân cư nông thôn trên địa bàn từng xã như sau: 

· Xã Bình Hòa: Bố trí mới 03 điểm: Điểm dân cư số 1 – ấp Bình Thạnh 21,9ha, điểm dân cư số 2 – ấp Thới Sơn 15,7ha và điểm dân cư số 3 – ấp Thới Sơn 7,5ha. Cùng với các cụm, tuyến dân cư hiện có để bố trí cho khoảng 6.500 – 7.000 dân ở Bình Hòa.
· Xã Bình Lợi: Bố trí 07 điểm dân cư: Điểm số 1: 37,51ha, điểm số 2: 13,46ha, điểm số 3: 30,37ha, điểm số 4: 6ha, điểm số 5: 13,89ha, điểm số 6: 19,97ha, điểm số 7: 32,41ha,
· Xã Tân Bình: Bố trí mới 03 điểm: Điểm dân cư số 1 – ấp Bình Ý 14,5ha, điểm dân cư số 2 – ấp Bình Ý 33ha, điểm dân cư số 3 – ấp Bình Lục, Bình Phước 29ha cùng với 07 điểm dân cư hiện hữu để bố trí nơi ở cho 13.000 – 15.000 người.
· Xã Thiện Tân: Bố trí mới 07 điểm: Điểm dân cư số 1: 113,8ha, điểm dân cư số 2: 23,12ha, điểm dân cư số 3: 5,19ha, điểm dân cư số 4: 78,7ha, điểm tái định cư ấp ông Hường 17,42ha, điểm dân cư tại chỗ kết hợp tái định cư 39,41ha, khu dân cư kết hợp du lịch sinh thái 20,21ha và các điểm dân cư hiện hữu để bố trí nơi ở cho khoảng 15.000 – 16.000 người.

· Xã Tân An: Xây dựng 10 điểm dân cư: Điểm dân cư số 1: 29,02ha, điểm dân cư số 2: 52,21ha, điểm dân cư số 3: 29,3ha, điểm dân cư số 4: 14,4ha, điểm dân cư số 5: 27,37ha, điểm dân cư số 6: 16ha, khu dân cư làng Đồi Xanh 25,66ha, khu dân cư phục vụ tái định cư 3,8ha, khu tái định cư Đường Cộ 31,64ha, khu dân cư phục vụ cụm công nghiệp 15ha và khu dân cư phục vụ khu công nghiệp Sông Mây 100ha.
· Xã Vĩnh Tân: Xây dựng mới 05 điểm dân cư: Điểm dân cư số 1: 143,17ha, điểm dân cư số 2: 30ha, điểm dân cư số 3: 28,5ha, điểm dân cư số 4: 20,43ha và khu tái định cư 27,8ha.
· Xã Trị An: Bố trí mới 6 khu dân cư: Khu dân cư vùng Rễ (tái định cư dân Mã Đà) 50ha, 03 khu dân cư phục vụ cụm công nghiệp Kim Liên 31,6ha, khu dân cư ấp I (mở rộng) 5ha, khu dân cư Hàng 03 Cửa: 15ha.
· Xã Hiếu Liêm: Xây dựng 03 điểm dân cư: Điểm số 1 (tái định cư dân Mã Đà): 25ha, điểm số 2: 25,5ha, điểm số 3: 12,8ha.
· Xã Mã Đà: Di dời tất cả các hộ dân trong Khu bảo tồn ra các khu tái định cư ở TT. Vĩnh An, xã Trị An và xã Hiếu Liêm. Chỉ tập trung bố trí dân cư ở khu trung tâm xã với diện tích 55ha.
· Xã Phú Lý: Tổ chức xây dựng Làng dân tộc Châu Ro với diện tích 25,7ha và khu tái định cư ở ấp 2 với quy mô 12,86ha.
Ngoài ra, đối với các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch sẽ gắn kết để xây dựng các khu nhà ở và hệ thống dịch vụ phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của công nhân.
9. Xây dựng kết cấu hạ tầng:

Phát triển mạnh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn Huyện, gắn kết với hệ thống kết cấu hạ tầng chung của Tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và phục vụ đời sống nhân dân.

9.1. Giao thông:

9.1.1. Mạng lưới đường bộ:

a. Mục tiêu phát triển:

· Giai đoạn 2011-2020, xây dựng mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện theo tiêu chuẩn cấp bậc quy định. Xác định phạm vi đất bảo trì đường bộ, hành lang, lộ giới các tuyến đường.

· Hoàn thiện từng bước mạng lưới giao thông: Hình thành các tuyến bắc nam, đông tây, các tuyến nối kết với các khu vực dân cư, các khu công nghiệp, các cảng sông, cảng biển, phá thế độc tuyến trong mối liên hệ giữa các vùng. 

· Chú trọng giao thông tới các vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo giao thông liên hoàn thông suốt quanh năm.
· Phấn đấu đến 2015 nhựa hoá 100% đường tỉnh, 100% đường huyện, 70-80% đường xã. Đến năm 2020 nhựa hóa 80-90% các tuyến đường xã.
b. Định hướng phát triển:

Các lợi thế về vị trí địa lý của Vĩnh Cửu chỉ được phát huy đầy đủ khi xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hơn nữa mạng lưới giao thông hiện nay của Huyện còn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo định hướng đã được xác định. Vì vậy, phát triển nhanh hệ thống giao thông đối nội cũng như đối ngoại là một trong những trọng tâm của xây dựng cơ sở hạ tầng. 

· Mạng lưới đường vành đai:
(1). Đường vành đai TP Biên Hoà: Đoạn đi qua huyện Vĩnh Cửu dài khoảng 16,6km, dự kiến xây dựng với quy mô 04 – 06 làn xe, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 03m, hành lang an toàn mỗi bên rộng 17m.
(2). Đường vành đai 04: Tuyến đi qua huyện Vĩnh Cửu khoảng 7,7km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, mặt cắt ngang 06-08 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ t6àng kỹ thuật, dự trữ mở rộng. Mặt cắt ngang khoảng 121,5m. Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 28/9/2011, đoạn qua Vĩnh Cửu hoàn thành trước năm 2025.
· Mạng lưới đường tỉnh trên địa bàn Huyện:
Các tuyến hiện có

(1).Đường 322B: Dài 2,7 km thuộc thị tứ Phú Lý huyện Vĩnh Cửu, có điểm đầu và cuối đều giao với ĐT 761. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, chiều rộng nền đường là 12m với phần xe chạy rộng 7m và lề gia cố rộng 2x2,5m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 02m, hành lang an toàn mỗi bên 13m. Lộ giới 45m. Hoàn thiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
(2).ĐT 761: Điểm đầu giao với ĐT 767 và kết thúc tại trung tâm xã Phú Lý, toàn tuyến dài 34,8km. Tuyến đường này đã được đầu tư trong giai đoạn 2005 – 2008, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, chiều rộng nền 12m, mặt đường bê tông nhựa 2x3,5m và 2 lề gia cố 2x2m. Lộ giới 45m.

(3). ĐT 762: Đoạn qua huyện Vĩnh Cửu dài 5km, có điểm đầu tại ĐT 767 và kết thúc tại ranh Trảng Bom. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, nền đường 12m với 7m mặt đường và 2 lề gia cố mỗi lề rộng 2m; hành lang an toàn 13m. Lộ giới 45m. 

(4). ĐT 767: Đoạn qua huyện Vĩnh Cửu khoảng 18,4 km, từ cầu sông Thao đến điểm cuối giao với ĐT 761. Quy hoạch đường cấp III, mặt đường bê tông nhựa, chiều rộng nền đường là 12m gồm 7m mặt đường và 2 lề gia cố mỗi lề rộng 2,5m; hành lang an toàn 13m. Lộ giới 45m, đoạn qua thị trấn có lộ giới 33m. Hoàn thành trước năm 2015.

(5). ĐT 768: Đoạn đi trên địa bàn Huyện dài 37,3km từ ranh Tp. Biên Hòa đến điểm cuối tại ĐT 767. Quy hoạch chia thành 02 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ ranh Tp. Biên Hòa đến cầu Thủ Biên dài 14,8km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, có mặt đường bê tông nhựa rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m, lộ giới 24m. Xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.

+ Từ cầu Thủ Biên đến điểm cuối tại ĐT 767, dài 22,5km, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường bê tông nhựa 07m, nền đường 12m, lề gia cố rộng 2,5m x 2, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 02m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, lộ giới 45m. Hoàn chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016-2020.
(6). Đường Đồng Khởi: Đoạn qua huyện Vĩnh Cửu khoảng 2,5km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị. Lộ giới 31m, mặt đường bê tông nhựa, nền đường 22m. Trong đó có 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ, vỉa hè một bên 04m và một bên 05m. Hoàn thành trước năm 2015.
(7). Đường Đoàn Văn Cự (NM nước Thiện Tân): Chiều dài đoạn qua huyện Vĩnh Cửu khoảng 3,5km, mặt đường BTN rộng 06m. Dự kiến trong những năm tới sẽ giữ nguyên hiện trạng, chỉ duy tu bảo dưỡng.
Các tuyến đường tỉnh mở mới:
(1). Đường song hành Nhà máy nước Thiện Tân: Điểm đầu giao với QL 1A đi theo hướng Bắc và song song với đường Nhà máy nước Thiện Tân về phía Đông, cách đường Nhà máy nước Thiện Tân khoảng 50m (tính từ mép đường) và kết thúc tại ĐT 768. Toàn tuyến có chiều dài là 6,0 km, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu tính từ ranh thành phố Biên Hòa đến điểm cuối là 3,1 km. Quy hoạch mặt đường bêtông nhựa (BTN), mặt rộng 7,5m, lề mỗi bên rộng 3,75m. Hoàn thành trước năm 2015.

(2). Đường Xuân Bắc - Thanh Sơn: Đoạn qua huyện Vĩnh Cửu dài khoảng 0,8 km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp IV; kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Xây dựng đoạn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu trong giai đoạn trước năm 2015.

(3). ĐT 768B: Bắt đầu tại vị trí giao giữa đường ĐT 768 với đường vào Nhà máy Xi măng Bửu Long và kết thúc tại giao với đường Nhà máy nước Thiện Tân, chiều dài tuyến 11,8 km. Đoạn qua huyện Vĩnh Cửu dài 5,4 km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 14m, vỉa hè rộng 2 x 8m, lộ giới 30m. Hoàn thiện trước năm 2015.

Mạng lưới đường huyện

Các tuyến đường hiện hữu:
(1). Đường Hương lộ 9: Điểm đầu và cuối tuyến giao với ĐT 768. Chiều dài toàn tuyến là 7,4 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

(2). Đường Hương lộ 7: Dài 6,0 km, điểm đầu tại ĐT 768 và kết thúc tại Hương lộ 15. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

(3). Đường Hương lộ 15: Dài 07 km, điểm đầu giao với ĐT 768, kết thúc tại bờ sông Đồng Nai. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, kết cấu bêtông nhựa, mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

(4). Đường Tân Hiền: Dài 6,8 km. Điểm đầu giao với ĐT 68 và kết thúc giao với đường Hương lộ 15. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

(5). Đường Bình Hòa - Cây Dương: Dài 7,7 km, điểm đầu và cuối giao với ĐT 768. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

(6). Đường Bình Lục - Long Phú: Dài 4,3 km, điểm đầu và điểm cuối đều giao với đường Hương lộ 7. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, kết cấu mặt nhựa rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

(7). Đường ấp 3 Tân An: Dài 7,7 km, điểm đầu giao với ĐT 768 đến ranh huyện Trảng Bom. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m.

(8). Đường Long Chiến: Dài 2,6 km, điểm đầu giao với Hương lộ 15 tới bờ sông Đồng Nai. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh trước năm 2015.

(9). Đường ấp 1 Thạnh Phú: Dài 2,1 km, điểm đầu giao với ĐT 768 và kết thúc tại ranh Khu công nghiệp Thạnh Phú. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt bêtông nhựa rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh trước năm 2015.

(10). Đường Bình Chánh: Dài 8,2 km, bắt đầu từ ĐT 761 đến ngã ba Cây Cầy. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt bêtông nhựa rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m.

(11). Đường 768 nối dài: Tuyến có lộ trình từ ĐT 768 đến giáp đường bêtông ximăng, có chiều dài là 2,4 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường BTN rộng 07m, nền đường rộng 09m, lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

(12). Đường cộ Cây Xoài: Dài 10 km, điểm đầu giao với ĐT 768, điểm cuối giao với ĐT 767. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch trước 2015.

(13). Đường Trị An - Vĩnh Tân: Điểm đầu giao với ĐT 768 và kết thúc giao với ĐT 767, dài 10,3 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch trước 2015.

(14). Đường Sở Quýt: Dài 2,8 km, điểm đầu giao với ĐT 768 đến ranh huyện Trảng Bom. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch trước 2015.

(15). Đường Vĩnh Tân - Cây Điệp: Điểm đầu giao với ĐT 767 và kết thúc tại ranh huyện Trảng Bom, dài 3,2 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m, Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch trước 2015.

(16). Đường Chiến khu Đ: Điểm đầu giao với đường huyện Bà Hào - Rang Rang, điểm cuối nối tiếp đường Hiếu Liêm, tuyến có chiều dài 17,5 km. Để không phá vỡ môi trường tự nhiên của khu vực bảo tồn di tích, chỉ tiến hành nhựa hóa tuyến đường với quy mô mặt đường rộng 04m, nền 06m, lộ giới giữ nguyên. Đầu tư xây dựng tuyến trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.

(17). Đường Hiếu Liêm: Điểm đầu tuyến tại ngã 3 lâm trường và kết thúc nối tiếp vào đường Chiến khu Đ, tuyến dài 27,2 km. Đây là tuyến nằm trong khu vực bảo tồn chỉ tiến hành nhựa hóa tuyến đạt quy mô cấp VI, mặt đường nhựa 04m, nền 06m. Lộ giới giữ nguyên theo hiện trạng. Dự kiến xây dựng trước năm 2015.

(18). Đường Bà Hào - Rang Rang: Điểm đầu giao ĐT 761 và kết thúc tại bờ sông Mã Đà, tuyến 13 km. Do đi qua khu vực bảo tồn rừng Quốc gia nên quy hoạch theo quy mô cấp VI, mặt đường nhựa rộng 04m, nền 06m, lộ giới giữ nguyên theo hiện trạng. Hoàn chỉnh sau năm 2015.

(19). Đường vào Trung ương Cục: Dài 7,1 km, điểm đầu giao ĐT 761 và kết thúc tại Khu di tích Trung ương Cục. Tuyến có lộ trình nằm trong khu vực bảo tồn rừng Quốc gia, do đó trong những năm tới, quy hoạch dự kiến giữ nguyên hiện trạng, chỉ duy tu, cải tạo sửa chữa chống xói lở. Giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành nhựa hóa toàn tuyến theo tiêu chuẩn kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m, lộ giới giữ nguyên.

Các tuyến đường huyện mở mới:
(1). Đường suối Linh: Điểm đầu giao với đường huyện Chiến khu Đ và kết thúc tại đường huyện Hiếu Liêm, dài 13,9 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m, Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(2). Đường chăn nuôi xã Hiếu Liêm: Dài 3,6 km, điểm đầu giao đường huyện Hiếu Liêm và điểm cuối giao đường dân sinh Hiếu Liêm - Mã Đà. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt BTN rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(3). Đường dân sinh Mã Đà - Hiếu Liêm: Dài 10,8 km, đây là tuyến nối thông từ đường Hiếu Liêm sang ĐT 761. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh trước 2015.

(4). Đường ranh thị trấn Vĩnh An: Dài 09 km, điểm đầu giao với ĐT 768 và kết thúc tại khu xử lý rác giáp ranh huyện Trảng Bom. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt đường BTN rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(5). Đường Tân An - Vĩnh Tân: Dài 12,5 km, điểm đầu giao với ĐT 768 và kết thúc tại ĐT 767. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV mặt đường láng nhựa rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(6). Đường khu chăn nuôi Vĩnh Tân: Dài 1,6 km, điểm đầu giao với ĐT 767, kết thúc tại ranh huyện Trảng Bom. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt đường láng nhựa rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(7). Đường vào chùa Linh Sơn: Dài 1,8 km, điểm đầu giao với ĐT 767, kết thúc tại ranh huyện Trảng Bom. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường láng nhựa rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(8). Đường Sở Quýt nối dài: Bắt đầu đường Sở Quýt hiện có chạy ngang sang hướng Tây và nối vào ĐT 767 tại Khu công nghiệp Sông Mây. Đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu dài 5,2 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt nhựa 07m, nền rộng 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(9). Đường Bến Xúc: Điểm đầu giao với Đường Cộ - Cây Xoài, xã Tân An và kết thúc tại đường huyện ấp 3 Tân An, dài 2,4 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường bêtông nhựa nóng rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh trước 2015.

(10). Đường Tam Binh: Điểm đầu giao với ĐT 768, điểm cuối giao với đường tỉnh Đoàn Văn Cự, dài 3,1 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường nhựa 07m, nền đường rộng 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(11). Đường Bình Lợi - Thiện Tân: Điểm đầu giao với đường Hương lộ 15, kết thúc giao với đường Tân Hiền, dài 6,7 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

(12). Đường Bàu Tre: Điểm đầu giao với đường Hương lộ 15, kết thúc tại giao với đường Tân Hiền, dài 1,3 km. Quy hoạch đạt chuẩn cấp IV, mặt đường nhựa rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020.

(13). Đường Ông Binh: Điểm đầu giao với ĐT 768 và kết thúc giao với đường Hương lộ 7, dài 2,4 km. Quy hoạch đạt chuẩn cấp IV, mặt đường nhựa rộng 07m, nền 09m, phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, lộ giới 32m. Hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020.

· Quy hoạch mạng lưới đường xã (đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng): 
· Mạng lưới đường xã ở Huyện khá phát triển, với tổng chiều dài khoảng 462,8km (đường xã 362,9km, đường đô thị 45,4km và đường chuyên dùng 18,5km). Nhưng phần lớn là đường đất và cấp phối, chỉ có 30,5km đã được trải nhựa, 7,6Km đường BTXM, 0,4km đường đá dăm. Vì vậy trong những năm tới phải tập trung đầu tư để đạt mục tiêu đến năm 2020 nhựa hóa 80 – 90% đường xã. 
· Định hướng quy hoạch mạng lưới đường xã đưa vào loại A với lộ giới 15m, hoặc đưa vào cấp V với lộ giới 28m.
· Kinh phí xây dựng đường nông thôn thực hiện theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ 70%, dân đóng góp 30%.

· Xây dựng các tuyến đường vào các khu sản xuất phục vụ cơ giới hóa sản xuất và vận chuyển sản phẩm.

· Hệ thống cầu tuyến: Đối với các cầu trên các tuyến đường huyện đều phải được xây dựng theo tiêu chuẩn tải trọng HL 93.

9.1.2. Quy hoạch bến xe:

Hiện tại huyện Vĩnh Cửu gồm có 03 bến xe: Bến xe trung tâm huyện, bến xe xã Phú Lý (đã xuống cấp) và bến xe mới được xây dựng tại xã Thiện Tân, bến dự kiến sẽ được nâng cấp thành bến xe khu vực.

Dự kiến nâng cấp bến xe xã Phú Lý đạt tiêu chuẩn cấp IV (diện tích tối thiểu 3.000m2), bến xe trung tâm huyện và bến mới được xây dựng tại xã Thiện Tân đạt tiêu chuẩn cấp II (diện tích tối thiểu 10.000m2).

9.1.3. Mạng lưới giao thông đường thủy:
Từ nay đến năm 2010 thực hiện nạo vét và cải tạo nâng cấp đầy đủ tĩnh không cần thiết, trang bị hệ thống phao tiêu báo hiệu trên các tuyến giao thông thủy được quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý và duy tu tuyến đường thủy. Đối với đường thủy trên địa bàn huyện định hướng quy hoạch như sau:

· Sông Đồng Nai 95,5km, gồm 03 đoạn: Ngã 3 Đèn Đỏ - ngã 3 ông Cồn theo cấp kỹ thuật đường biển, từ ngã 3 ông Cồn - cầu Đồng Nai cấp I biển pha sông, từ cầu Đồng Nai - ngã 3 Sông Bé - Trị An cấp III đường sông.

· Vận tải hàng hóa trên sông Đồng Nai có tuyến Biên Hòa - Vĩnh Cửu: Dài 52 km (cầu Đồng Nai đến ngã 3 Sông Bé), liên kết thành phố Biên Hòa với huyện Vĩnh Cửu và Bình Dương. Bến Thiện Tân cho hàng bách hóa và vật liệu xây dựng, bến Đại An cho vật liệu xây dựng, bến Bình Hòa cho xăng dầu và bến khách. Tuyến thượng nguồn sông Đồng Nai: 37 km, từ mép hồ Trị An đến xã Phú Lộc - Định Quán. Ngoài ra còn có các tuyến vận tải hàng hóa trên lòng hồ Trị An, nhưng khối lượng không đáng kể.

· Vận tải khách bằng đường thủy trên địa bàn huyện có tuyến Biên Hòa - Bình Hòa trên sông Đồng Nai là tuyến chính, dài 25 km.

· Các tuyến đò dọc duy trì như hiện nay gồm có: Thiện Tân - Bình Dương; Hiếu Liêm - Trị An.

· Các bến đò ngang gồm có: Bình Hòa, Thới Sơn, Bình Lục, Lợi Hòa, Bình Ninh, Bà Miêu, ấp 6 - 7, Lạc An, Tân An, Đại An, Trị An, Hiếu Liêm.

Ngoài ra, quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu như sau:

· Cụm 01: Trên đường Tân Hiền, thuộc ấp ông Hường, xã Thiện Tân, lấy vị trí bến của Công ty TNHH 01 thành viên Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa làm bến trung tâm, mở rộng ra hai phía Đông - Tây, từ vị trí của doanh nghiệp Thiện Khiêm đến vị trí của Công ty Cổ phần Hóa An.

· Cụm 02: Trên ĐT 768 thuộc ấp 1, 2 xã Thiện Tân, lấy bến Xuân Mai và bến cát Trị An làm giới hạn 02 đầu.

· Trên địa bàn xã Bình Lợi bổ sung 02 bến của Công ty BMCC và Công ty TNHH Đại Khang.

9.2. Mạng lưới điện:

Nguồn điện: Hiện tại trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu có trạm 110/15-22kV Thạnh Phú – 40MVA, trạm 6,3/15kV Hiếu Liêm – 2*6,3MVA đang cấp điện cho các xã thuộc huyện Vĩnh Cửu và 01 phần của huyện Trảng Bom. Để đáp ứng được nhu cầu công suất trong các giai đoạn tới của huyện Vĩnh Cửu, theo quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Vĩnh Cửu các trạm biến áp trung gian 110kV sẽ được đầu tư xây dựng như sau:
· Lắp máy T2 trạm 110kV Thạnh Phú – 63MVA cấp điện cho KCN Thạnh Phú, khu đô thị Thạnh Phú và các xã lân cận.
· Xây dựng mới trạm 110kV Vĩnh An – 40MVA cấp điện cho thị trấn Vĩnh An, các xã lân cận, 02 xã Cây Gáo và Thanh Bình của huyện Trảng Bom.
· Xây dựng mới trạm 110kV Trị An – 40MVA cấp điện cho các xã lân cận và cung cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp Trị An, Tân An, Thiện Tân…

Giai đoạn tiếp theo: Nâng công suất máy T1 trạm 110kV Thạnh Phú từ 40MVA lên 63MVA. Lắp máy 2 với dung lượng 40MVA cho các trạm 110kV Vĩnh An, Trạm 110kV Trị An.
Lưới điện truyền tải:
Đường dây:
· Xây dựng xuất tuyến Trị An – Vĩnh An cấp điện cho trạm 110kV Vĩnh An: dây dẫn AC – 185 với chiều dài 1*17km.

· Xây dựng xuất tuyến Vĩnh An – Kiệm Tân: Dây dẫn AC – 240 với chiều dài 1*16km.
Trạm biến áp:
· Xây dựng mới 02 trạm 110kV với tổng công suất 80MVA, gồm: Trạm Vĩnh An: cấp điện 110/22kV, quy mô 2 máy, trước mắt lắp một máy công suất 1*40 MVA; Trạm Trị An: cấp điện 110/22kV, quy mô 02 máy, trước mắt lắp 01 máy công suất 1 * 40MVA.
· Mở rộng nâng công suất trạm 110/22kV Thạnh Phú, lắp máy T2 công suất 63MVA đưa quy mô của trạm lên (40+63) MVA.
Giai đoạn tiếp theo:

· Tăng cường công suất trạm 110/22kV Vĩnh An: thêm máy T2-40 MVA, nâng tổng công suất của trạm lên 2*40MVA.
· Tăng cường công suất trạm 110/22kV Thạnh Phú: thay máy T1-40 MVA thành máy 63MVA, nâng tổng công suất trạm ên 2 *63MVA.
Lưới điện trung và hạ thế:
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn huyện, cần thiết phải cải tạo và xây dựng mới một số tuyến để có thể tiếp nhận công suất của trạm 110kV Vĩnh An và Trị An. Một số nhánh trong khu vực cấp điện của tuyến này sẽ được cải tạo lại. Các tuyến trung thế 01 pha và 03 pha tiết diện dây dẫn nhỏ ở khu vực trung tâm các xã được cải tạo lên 03 pha, để có thể phục vụ cho phát triển sản xuất CN – TTCN.
Trạm 110/22-15kV – 40MVA Vĩnh An sẽ có 6 lộ ra như sau:
· Lộ 1: Nối vào tuyến 574 suối Rộp hiện hữu.
· Lộ 2: Đấu nối vào tuyến 572 Cây Gáo hiện hữu.
· Lộ 3: Đấu nối vào tuyến Socklu hiện hữu, nối tuyến 572 Quang Trung của trạm Kiệm Tân.
· Lộ 4: Đấu nối vào tuyến Vĩnh Tân (572 Cây Gáo hiện hữu) cấp điện cho khu vực Vĩnh Tân, Sông Thao, Sông Mây.

· Lộ 5&6: Dự phòng.

Trạm 110/22-15kV – 40MVA Trị An sẽ có 6 lộ ra:
· Lộ 1: Đấu nối vào tuyến 574 suối Rộp hiện hữu.
· Lộ 2: Đấu nối vào tuyến 572 Cây Gáo hiện hữu.
· Lộ 3: Đấu nối vào tuyến 571 Hiếu Liêm đi dọc theo đường 768 cấp điện cho các xã Trị An, Tân An, Thiện Tân, Thạnh Phú.
· Lộ 4: Cấp điện cho nhà máy nước Thiện Tân.
· Lộ 5: Cấp điện cho các Cụm công nghiệp ở xã Trị An, Tân An, Thiện Tân.

· Lộ 6: Dự phòng.

Trạm 110/22kV Thạnh Phú sẽ lắp máy T2 với công suất 63MVA, như vậy cần phát triển thêm các lộ ra cho trạm như sau:
Lộ 1: Cấp điện cho KCN Thạnh Phú.
Lộ 2: Cấp điện cho cụm CN Thiện Tân.

Lộ 3: Cấp điện cho nhà máy nước Thiện Tân.
Lộ 4: Cấp điện cho các xã Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An.

Lộ 5&6: Dự phòng.
Lưới điện hạ thế:
Mạng lưới điện hạ thế ở huyện cơ bản đã phủ kín các khu, tuyến dân cư, chỉ còn một số hộ sống rải rác trong nương rẫy chưa kéo điện. Vì vậy mục tiêu phát triển mạng lưới hạ thế ở Vĩnh Cửu trong những năm tới là:
· Phát triển mạng lưới hạ thế gắn với các tuyến trung thế và trạm biến áp xây mới để cấp điện cho các khu dân cư chưa có điện, để đảm bảo số hộ sử dụng điện đạt trên 99%.

· Xây dựng lại các tuyến đường dây hạ thế hiện hữu không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Đưa điện về các khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung để phục vụ sản xuất.

BẢNG 16: KHỐI LƯỢNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 – HUYỆN VĨNH CỬU

	Số
	Hạng mục
	Đơn vị
	Vốn đầu tư (Triệu đồng)

	TT
	 
	Đơn vị
	Tổng
	2011-2015
	2016-2020
	Tổng
	2011-2015
	2016-2020

	I
	Lưới điện 110kV
	
	319 
	176 
	143 
	130.100 
	82.100 
	48.000 

	1
	Đường dây 110kV
	km
	33 
	33 
	 
	28.100 
	28.100 
	 

	2
	Trạm 110kV
	MVA
	286 
	143 
	143 
	102.000 
	54.000 
	48.000 

	II
	Lưới trung thế
	
	392 
	261 
	131 
	162.788 
	104.880 
	57.908 

	1
	Đường dây trung thế
	km
	247 
	170 
	77 
	47.477 
	32.482 
	14.995 

	2
	Trạm phân phối
	kVA
	145 
	91 
	55 
	115.311 
	72.398 
	42.913 

	III
	Lưới điện hạ thế
	
	12.666 
	7.282 
	5.384 
	33.960 
	19.839 
	14.121 

	1
	Đường dây hạ thế
	km
	204 
	120 
	84 
	29.403 
	17.296 
	12.107 

	2
	Nhánh rẽ vào nhà
	hộ
	6.231 
	3.581 
	2.650 
	3.116 
	1.791 
	1.325 

	3
	Công tơ
	Cái
	6.231 
	3.581 
	2.650 
	1.440 
	752 
	688 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	326.848 
	206.819 
	120.029 


9.3. Cấp nước sạch:
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu như sau:
· Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân: Hiện nay công suất của nhà máy nước Thiện Tân 1 là 100.000m3/ngày đêm. Dự kiến năm 2012 hoàn thành nhà máy nước Nhơn Trạch 1 có công suất là 100.000m3/ngày đêm. Năm 2015, dự kiến hoàn thành nhà máy nước Thiện Tân 2 có công suất 100.000m3/ngày đêm. Năm 2020 dự kiến hoàn thành nhà máy nước Nhơn Trạch 2 có công suất là 100.000m3/ngày đêm. Như vậy, đến năm 2015 đạt tổng công suất của tuyến cấp nước này là 300.000m3/ngày đêm, năm 2020 đạt tổng công suất là 400.000m3/ngày đêm.   
· Phát triển hệ thống cấp nước TT. Vĩnh An từ 2.000m3/ngày đêm lên 4.000m3/ngày đêm.
· Thị trấn Thạnh Phú và KCN Thạnh Phú tiếp nhận nước của nhà máy nước Thiện Tân từ ống nhánh D500mm nối với tuyến ống chính D1.350mm. Trạm tăng áp Thạnh Phú có công suất 10.000m3/ngày đêm. 
· Xây dựng mới 04 trạm cấp nước: Đường Cộ – Tân An với công suất ban ñầu 5.000m3/ngaøy đêm và đến 2020 nâng lên 10.000 m3/ngaøy đêm; Tân Triều, Bình Ý – Tân Bình, Trò An, với công suất mỗi trạm từ 1.000 – 2.000m3/ngaøy đêm để cấp nước cho các khu, tuyến dân cư tập trung và các cụm CN – TTCN.
· Hoàn thiện quy hoạch thiết kế cấp nước cho toàn khu vực gồm: Thiện Tân, Thạnh Phú, Bình Hòa.
· Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho các khu, cụm CN – TTCN, thị trấn và các khu du lịch.

· Xây dựng mới hệ thống cấp nước sạch cho dân cư xã Mã Đà và Phú Lý.

· Về lâu dài có thể cấp nước cho các khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung để hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt.

9.4. Thủy lợi:

Nâng cấp hệ thống thủy lợi đã có để đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời xây dựng mới một số công trình nhằm đảm bảo cung cấp nước ngày càng tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và cải tạo tiểu khí hậu trong khu vực. Đầu tư kiên cố hóa 100% chiều dài hệ thống kênh mương để giảm thất thoát, đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho diện tích lúa nước, các vùng sản xuất rau an toàn và một phần diện tích cây ăn quả.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tập trung xây dựng mới, nâng cấp, nạo vét một số công trình thủy lợi sau:

· Xây dựng mới 03 trạm bơm: Trạm bơm Lý Lịch, trạm bơm Hiếu Liêm và trạm bơm Giồng Lầu để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
· Nạo vét các suối: Suối Sâu, suối Đường Cộ và suối Rạch Lăng để tiêu thoát nước trong từng lưu vực.
· Kiên cố hóa 100% các tuyến kênh mương để phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả cao.
· Khuyến khích, hỗ trợ lãi suất vay cho các hộ đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua đường ống. 
9.5. Trụ sở làm việc xã, ấp:

· Cấp huyện: Cơ bản đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh. Nhưng về cấp xã thì cần phải tiếp tục đầu tư.
· Về trụ sở xã: Hiện nay trụ sở 07 xã, thị trấn: Phú Lý, Trị An, Tân Bình, Bình Lợi, Thiện Tân, Vĩnh Tân và TT. Vĩnh An cơ bản đã được đầu tư xây dựng. Trong giai đoạn 2011 – 2015 tiếp tục đầu tư xây dựng 05 trụ sở các xã: Bình Hòa, Thạnh Phú, Tân An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở 03 đơn vị cấp xã tách mới khi có Nghị quyết của Chính phủ cho phép thành lập xã, thị trấn: xã Vĩnh Thịnh, xã Tân Định và TT. Thạnh Phú. Kinh phí đầu tư xây dựng mới 01 trụ sở cấp xã khoảng 3,5 tỷ đồng. 
· Về hội trường ấp, khu phố: Tiếp tục đầu tư hội trường ấp, khu phố gắn với hoạt động văn hóa cơ sở, đảm bảo đến năm 2020 100% ấp, khu phố có hội trường và hoạt động văn hóa thường xuyên. Nhu cầu vốn khoảng 100 – 150 triệu đồng/hội trường và thực hiện theo cơ chế dân đóng góp 50% - nhà nước hỗ trợ 50% vốn.
· Hàng năm có kế hoạch duy tu, sửa chữa và xây dựng các công trình phụ cho các cơ quan cấp huyện và cấp xã khi có nhu cầu.
9.6. Nghĩa trang, nghĩa địa:

Xây dựng nghĩa trang Vĩnh Hằng với quy mô 112ha tại xã Tân An phục vụ quy mô cấp khu vực (liên huyện), nhằm di dời các nghĩa trang hiện hữu nhỏ lẻ rải rác trong khu vực để thực hiện theo định hướng quy hoạch chung chỉnh trang đô thị Biên Hòa, đồng thời định hướng lâu dài phục vụ việc chôn cất tiếp theo đảm bảo bảo vệ môi trường. Tổ chức nghĩa trang theo hướng công viên nghĩa trang với diện tích cây xanh chiếm tỷ lệ cao, sử dụng công nghệ mai táng tiên tiến giảm thiểu các ảnh hưởng đối với môi trường. Tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc mang tính đặc trưng văn hóa vùng, miền, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư tại khu vực.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ở các địa phương cần bố trí mới 07 nghĩa trang nhân dân: Nghĩa trang Tân Bình – Thạnh Phú 97ha, Nghĩa trang sở Quế – Bình Thạch – xã Bình Hòa 2ha, nghĩa địa ấp 1,3 – Hiếu Liêm 3,83ha, nghĩa địa Bình Ý – Tân Bình 0,3ha, nghĩa trang Gò Đại Hàn – Tân An 4,2ha, mở rộng nghĩa địa đồi 3 – xã Mã Đà 01ha, nghĩa địa Phú Lý 1,7ha.
9.7. Tổng hợp vốn cho đầu tư phát triển CSHT ở Vĩnh Cửu GĐ 2011 – 2020:
Tổng nhu cầu vốn: 2.997.548 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách 1.226.030 triệu đồng, chiếm 40,9% tổng nhu cầu; vốn dân, doanh nghiệp đầu tư và vốn vay: 1.771.518 triệu đồng chiếm 59,1% tổng nhu cầu đầu tư CSHT trên địa bàn Huyện.
BẢNG 17: NHU CẦU VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
HUYỆN VĨNH CỬU GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
	Số
	 
	Tổng
	Phân theo nguồn
	Theo kỳ đầu tư

	TT
	Hạng mục
	vốn
	Ngân
	Dân doanh +
	2011-
	2016-

	 
	 
	(Tr. Đồng)
	sách
	vốn vay
	2015
	2020

	 
	Tổng cộng
	2.997.548 
	1.226.030 
	1.771.518 
	1.633.059 
	1.364.489 

	 
	Tỷ lệ %
	100,0 
	40,9 
	59,1 
	54,5 
	45,5 

	1
	Giao thông
	1.016.100 
	558.855 
	457.245 
	352.200 
	663.900 

	2
	Mạng điện
	326.848 
	 
	326.848 
	206.819 
	120.029 

	3
	Thông tin bưu điện
	600 
	 
	600 
	300 
	300 

	4
	Cấp nước
	104.500 
	 
	104.500 
	52.000 
	52.500 

	5
	Thoát nước bẩn - vệ sinh môi trường
	30.000 
	 
	30.000 
	15.000 
	15.000 

	6
	Thủy lợi
	10.000 
	10.000 
	 
	4.870 
	5.130 

	7
	Trường học
	1.147.500 
	478.500 
	669.000 
	703.500 
	444.000 

	8
	Y tế
	33.500 
	33.500 
	 
	29.000 
	4.500 

	9
	Văn hóa - Thể thao
	48.150 
	33.150 
	15.000 
	33.150 
	15.000 

	10
	Trụ sở UBND các xã, ấp
	114.050 
	112.025 
	2.025 
	102.200 
	11.850 

	11
	Mạng lưới chợ - cây xăng
	66.500 
	 
	66.500 
	38.500 
	28.000 

	12
	Bãi rác, nghĩa địa, cơ sở xử lý VSMT
	99.800 
	 
	99.800 
	95.520 
	4.280 


Phân theo kỳ đầu tư: Thời kỳ 2011 – 2015 tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dự kiến vốn đầu tư khoảng 1.633.059 triệu đồng, chiếm 54,5%; thời kỳ 2016 – 2020 khoảng 1.364.489 triệu đồng chiếm 45,5% tổng nhu cầu vốn.
10. Danh mục các dự án ưu tiên:

Tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu được thể hiện theo từng nhóm dự án như sau:

	Danh mục dự án 
	Thời kỳ

	
	thực hiện

	· Dự án phát triển đô thị:
	

	1. Dự án chỉnh trang đô thị Vĩnh An.
	2011-2015

	2. Dự án khu dân cư đô thị Bình Hòa.
	2011-2015

	3. Dự án khu đô thị công nghiệp – Thạnh Phú.
	2011-2015

	4. Dự án đô thị Phước Giang.
	Sau 2015

	· Dự án công nghiệp:
	

	1. Dự án đầu tư khu công nghiệp Thạnh Phú.
	2011-2015

	2. Dự án đầu tư cụm công nghiệp Trị An.
	2011-2015

	3. Dự án đầu tư làng nghề Đúc Gang Tân An.
	2011-2015

	4. Dự án đầu tư cụm công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân.
	2011-2015

	5. Dự án đầu tư cụm công nghiệp Tân An.
	2011-2020

	6. Dự án đầu tư cụm công nghiệp Vĩnh Tân.
	2011-2020

	7. Dự án đầu tư cụm công nghiệp TT. Vĩnh An.
	2011-2020

	8. Dự án đầu tư cụm công nghiệp Thiện Tân.
	2011-2020

	9. Dự án đầu tư cụm công nghiệp VLXD – Tân An.
	2011-2020

	· Dự án thương mại – dịch vụ:
	

	1. Trung tâm thương mại TT. Vĩnh An.
	2011-2015

	2. Trung tâm thương mại Thạnh Phú.
	2011-2015

	3. Siêu thị TT. Vĩnh An.
	Sau 2015

	4. Siêu thị Tân An.
	Sau 2015

	5. Xây dựng 06 chợ nông thôn: Trị An, Thiện Tân, Tân An, Hiếu Liêm, Mã Đà và Thạnh Phú.
	2011-2015

	6. Dự án phát triển du lịch sinh thái làng bưởi Tân Triều.
	2011-2015

	7. Dự án khu du lịch Rạch Đông – Tân An.
	Sau 2015

	8. Dự án khu du lịch sinh thái hồ Mo Nang.
	Sau 2015

	9. Dự án quy hoạch các tuyến điểm du lịch trên địa bàn huyện kết hợp với du lịch tỉnh và vùng Tp. HCM.
	2011-2015

	· Dự án nông nghiệp – nông thôn:
	

	1. Dự án khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai (kết hợp phát triển du lịch).
	2011-2015

	2. Dự án quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn 11 xã.
	2011-2015

	3. Dự án quy hoạch nông nghiệp nông thôn huyện Vĩnh Cửu
	2011-2015

	3. Dự án phát triển vùng rau an toàn ở các xã: Vĩnh Tân, Tân An, Trị An, Hiếu Liêm, và TT. Vĩnh An.
	2011-2015

	4. Dự án phát triển vùng cây ăn trái trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.
	2011-2015

	5. Dự án xây dựng các khu tái định cư và tổ chức di dân cho dân trong Khu bảo tồn thuộc xã Mã Đà – Hiếu Liêm.
	2011-2015

	6. Dự án nạo vét suối Đường Cộ, suối Rạch Lăng và suối Sâu.
	2016-2020

	7. Dự án xây dựng trạm bơm: Giồng Lầu, Lý Lịch và Hiếu Liêm.
	2011-2015

	8. Dự án kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn xã Tân An.
	2011-2015

	9. Dự án đầu tư phát triển 10 vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi
	2011-2020

	10. Dự án đầu tư 03 điểm giết mô gia súc, gia cầm tập trung
	2011-2015

	· Dự án giáo dục đào tạo:
	

	1. Dự án đầu tư xây dựng mới 18 trường mầm non trên địa bàn các xã.
	2011-2020

	2. Dự án đầu tư xây dựng mới 18 trường tiểu học trên địa bàn các xã.
	2011-2020

	3. Dự án đầu tư xây dựng mới 15 trường THCS trên địa bàn các xã.
	2011-2020

	4. Dự án đầu tư xây dựng mới 04 trường THPT trên địa bàn TT. Vĩnh An, Tân An, Vĩnh Tân và Thiện Tân.
	2011-2020

	5. Dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng các trung tâm dạy nghề (tin học, ngoại ngữ).
	2011-2020

	6. Dự án tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
	2011-2020

	7. Dự án mở rộng trường Đại học Lạc Hồng.
	2011-2015

	8. Dự án trường trung cấp nghề GTVT và nâng cấp thành trường cao đẳng nghề GTVT ở xã Thiện Tân.
	2011-2015

	9. Dự án phát triển giáo dục đào tạo Thạnh Phú.
	2011-2015

	10. Dự án kêu gọi đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo nghề, ĐH-CĐ dọc tuyến vành đai 04.
	2016-2020

	· Dự án y tế:
	

	1. Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa ở Thạnh Phú.
	2011-2015

	2. Dự án đầu tư Trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm.
	2011-2015

	3. Dự án đầu tư Trung tâm Dân số KHH gia đình.
	2011-2015

	4. Dự án đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý.
	2016-2020

	5. Dự án đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực xã Vĩnh Tân.
	2016-2020

	6. Dự  án đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm y tế tuyến xã.
	2011-2020

	· Dự án văn hóa, thể dục thể thao, công nghệ thông tin:
	

	1. Dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện
	2011-2015

	2. Dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao tuyến xã.
	2011-2015

	3. Dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thôn ấp.
	2011-2020

	4. Dự án kết nối hạ tầng công nghệ thông tin giữa huyện và các xã (TT)
	2011-2013

	5. Các dự án xã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao.
	2011-2020

	· Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cấp:
	

	1. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc 05 xã: Bình Hòa, Thạnh Phú, Tân An, Hiếu Liêm, Mã Đà.
	2011-2015

	· Dự án nhà ở:
	

	1. Khu tái định cư di dân ven hồ 30ha – TT. Vĩnh An.
	2011-2015

	2. Khu tái định cư dân Mã Đà 37 ha – TT. Vĩnh An.
	2011-2015

	3. Dự án nhà ở công nhân cụm công nghiệp 50ha – TT.Vĩnh An.
	2016-2020

	4. Dự án khu dân cư khu phố 1, 14ha – TT. Vĩnh An.
	2011-2015

	5. Dự án khu dân cư Tín Khải 80ha – Thạnh Phú.
	2011-2015

	6. Dự án khu dân cư đô thị Thạnh Phú 179,33ha.
	2011-2015

	7. Dự án khu dân cư Miền Đông – Thạnh Phú 44,5ha.
	2011-2015

	8. Dự án khu dân cư phía Bắc đường tỉnh 768 – Thạnh Phú.
	2016-2020

	9. Dự án khu dân cư đô thị Bình Hòa.
	2011-2015

	10. Dự án chỉnh trang, bố trí sắp xếp mạng lưới điểm dân cư nông thôn theo QH  mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn các xã đã được duyệt.
	2011-2020

	· Dự án cấp thoát nước và môi trường:
	

	1. Dự án nâng cấp nhà máy nước Thiện Tân.
	2011-2020

	2. Dự án nâng cấp đầu tư Xí nghiệp nước TT. Vĩnh An.
	2011-2020

	3. Dự án đầu tư trạm tăng áp nước Thạnh Phú.
	2011-2015

	4. Dự án đầu tư các trạm cấp nước ở nông thôn: Đường Cộ - Tân An; Tân Triều, Bình Ý – Tân Bình; Trị An.
	2011-2015

	5. Dự án đầu tư hệ thống cấp nước sạch ở Phú Lý, Mã Đà.
	2011-2015

	6. Dự án xây dựng nghĩa trang Vĩnh Hằng – Tân An.
	2011-2015

	7. Dự án xây dựng bãi xử lý rác sinh hoạt Vĩnh Tân.
	2011-2015

	8. Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải khu vực Thạnh Phú.
	2016-2020

	9. Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải khu vực TT. Vĩnh An.
	2016-2020

	· Dự án hạ tầng giao thông:
	

	1. Dự án đầu tư đường vành đai Tp. Biên Hòa, đoạn qua huyện Vĩnh Cửu dài 16,6km.
	2016-2020

	2. Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh 767.
	2011-2015

	3. Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh 768.
	2011-2015

	4. Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh: ĐT 761, ÑT 762, 322B, ÑT 768B, đường Đồng Khởi, đường Đoàn Văn Cự, đường song hành nhà máy nước, đường Thanh Sơn – Xuân Bắc.
	2011-2020

	5. Dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 228,46km đường huyện.
	2011-2020

	6. Dự án đầu tư cứng hóa 462,8km đường xã, đô thị.
	2011-2020

	· Dự án trọng điểm trung ương quản lý:
	

	1. Dự án đầu tư đường vành đai 4 vùng kinh tế Trọng điểm phía Nam, đoạn đi qua huyện Vĩnh Cửu dài 7,7 km.
	Trước 2025


Phần thứ tư
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Nhu cầu vốn đầu tư:
Để bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng về kinh tế – xã hội, dự báo tổng nhu cầu đầu tư xã hội như sau:

Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong cả kỳ quy hoạch 2011-2020 khoảng 24.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng GDP trên địa bàn. Trong đó vốn đầu tư phát triển khoảng 21.902 tỷ đồng, chiếm 87,96% tổng nhu cầu vốn và vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 2.998 tỷ đồng, chiếm 12,04% tổng nhu cầu vốn. Cụ thể nhu cầu vốn từng thời kỳ như sau:
BẢNG 18: DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

	Số
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Tổng nhu 
	Chia theo 02 thời kỳ:

	TT
	 
	tính
	cầu vốn
	2011-2015
	2016-2020

	I
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	24.900 
	8.900 
	16.000 

	1
	Vốn đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	21.902 
	7.267 
	14.636 

	2
	Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
	Tỷ đồng
	2.998 
	1.633 
	1.364 

	II
	Cơ cấu vốn
	%
	100 
	100 
	100 

	1
	Vốn đầu tư phát triển
	%
	87,96 
	81,65 
	91,47 

	2
	Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
	%
	12,04 
	18,35 
	8,53 


· Thời kỳ 2011-2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 8.900 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển khoảng 7.267 tỷ đồng, chiếm 81,65% tổng vốn và vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 1.633 tỷ đồng, chiếm 18,35%.

· Thời kỳ 2016 – 2020 khoảng 16.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển khoảng 14.636 tỷ đồng, chiếm 91,47% tổng vốn và vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 1.364 tỷ đồng, chiếm 8,53%.

Để đảm bảo cân đối đủ vốn cho đầu tư phát triển cẩn đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn có trong dân và doanh nghiệp bao gồm cả vốn tín dụng và một phần từ nguồn vốn nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các dịch vụ công.

2. Giải pháp huy động vốn:

Đa dạng hóa các hình thức tạo vốn, huy động vốn và khuyến khích lưu thông, phát triển thị trường vốn. Tập trung thu hút các nguồn vốn trong nước ở trong và ngoài địa bàn Huyện, đồng thời thông qua Tỉnh kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài. Có các biện pháp sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển nguồn nhân lực từ nguồn ngân sách nhà nước.

BẢNG 19: VỐN ĐẦU TƯ PHÂN THEO NGUỒN
	Số
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Tổng nhu 
	Chia theo 02 thời kỳ:

	TT
	 
	tính
	Cầu vốn
	2011-2015
	2016-2020

	I
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	24.900 
	8.900 
	16.000 

	1
	Nguồn vốn nhà nước
	Tỷ đồng
	3.735 
	1.755 
	1.980 

	2
	Nguồn vốn dân và doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	21.165 
	7.145 
	14.020 

	-
	Vốn đầu tư từ trong dân và doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	13.757 
	4.644 
	9.113 

	-
	Vốn tín dụng
	Tỷ đồng
	7.408 
	2.501 
	4.907 

	3
	Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài
	Tỷ đồng
	
	 
	 

	II
	Cơ cấu nguồn vốn
	%
	100 
	100 
	100 

	1
	Nguồn vốn nhà nước
	%
	15,00 
	19,72 
	12,37 

	2
	Nguồn vốn dân và doanh nghiệp
	%
	85,00 
	80,28 
	87,63 

	-
	Vốn đầu tư từ trong dân và doanh nghiệp
	%
	55,25 
	52,18 
	56,96 

	-
	Vốn tín dụng
	%
	29,75 
	28,10 
	30,67 

	3
	Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài
	%
	
	
	


Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước: 
Tăng cường đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước theo chiều sâu để gia tăng sản lượng các ngành và lĩnh vực mà Huyện có lợi thế cũng như các ngành và lĩnh vực ít hấp dẫn đầu tư đối với khu vực tư nhân và đầu tư từ bên ngoài như giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao, môi trường… kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp. Đổi mới công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cao nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên cơ sở giảm dần tỉ trọng đầu tư trực tiếp, tăng dần tỉ trọng đầu tư gián tiếp qua kênh tín dụng, đầu tư có trọng điểm theo thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư.

Bên cạnh có các nguồn thu ngân sách thì nguồn thu từ sử dụng đất không nhỏ vì vậy quy hoạch sử dụng đất cần tạo điều kiện để có thêm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Cần tạo cơ chế phù hợp để trích lại tỷ lệ thỏa đáng trong thuế tài nguyên thu từ địa bàn Huyện (điện, nước, khoáng sản…) để đầu tư cơ sở hạ tầng cho Vĩnh Cửu. Bên cạnh đó, đầu tư từ TW và Tỉnh có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở Vĩnh Cửu, đặïc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu có tác động thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển như: Đường vành Tp. Biên Hòa, vành đai vùng KTTĐPN, đường tỉnh 768, 767….. 
Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trong các chương trình, dự án để tránh chồng chéo, tiết kiệm ngân sách và phát huy hiệu quả đầu tư.
Nguồn vốn trong dân và doanh nghiệp:

Chú trọng việc tạo môi trường chính sách khuyến khích tăng tích lũy nội bộ của nền kinh tế, trong đó có biện pháp nâng cao tích lũy hộ gia đình và khả năng huy động vào đầu tư phát triển; vận dụng sáng tạo hướng dẫn của TW để có chính sách lãi suất hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, tạo niềm tin để người dân gửi tiền tiết kiệm vào các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, không cất giữ tiền tại nhà hoặc đầu tư vào các lĩnh vực phi sản xuất. Kế đến là có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khai thác vốn và khả năng quản lý hiệu quả của họ. Đây cũng là quy mô có khả năng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, trong các hộ gia đình. Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân có cơ hội đầu tư vào phát triển trong mọi lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đòn bẫy như chính sách đất đai, chính sách tín dụng và chính sách thuế để tạo động lực thu hút đầu tư.

Liên kết và thu hút đầu tư từ các địa phương bên ngoài Huyện, mà chủ yếu là từ Biên Hòa, Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh trong đầu tư phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và du lịch - dịch vụ.
Tăng cường phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng thương mại và xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thủ tục vay vốn đầu tư. Nhằm huy động nguồn vốn từ tín dụng để kịp thời phục vụ cho phát triên kinh tế – xã hội trên địa bàn.
3. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò quản lý của Nhà nước:
Tiếp tục củng cố vai trò và phát huy hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp các ngành trong quản lý phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từ cấp huyện đến cấp xã theo hướng chất lượng và hợp lý về cơ cấu, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện dân chủ, đổi mới cơ chế, chính sách lãnh đạo, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo đường lối của Đảng và Nhà nước để phát huy tích cực tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực sẵn có và chủ động nắm bắc thời cơ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện CNH-HĐH.
Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn thường xuyên và có cơ chế chính sách đãi ngộ thích hợp đối với từng công việc, nhiệm vụ cụ thể để phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước ở các cấp, các ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, chú trọng công tác đào tạo thế hệ trẻ, chuẩn bị đội ngũ bổ sung kế tiếp. Tạo nguồn cán bộ lãnh đạo và quản lý căn cứ qua việc làm của cán bộ với nhiệm vụ đảm nhận và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo.

Phát động tinh thần hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội, phong trào hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi. Phát triển các trang trại, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng để phát động các phong trào đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục rà soát quy hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch các ngành trong giai đoạn 2011 – 2020, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch công nghiệp, quy hoạch ngành thương mại dịch vụ, quy hoạch vùng chăn nuôi, quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã theo tiêu chí nông thôn mới…. Xây dựng các dự án ưu tiên đầu tư…
4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng trong việc phát huy nội lực của Huyện. Vì vậy sẽ chú trọng ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục, xây dựng vững mạnh mạng lưới các trường dạy nghề tại Huyện. Phối hợp với các cơ sở đào tạo của Tỉnh và Trung ương để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và tay nghề cho công nhân trên địa bàn Huyện. Phát triển mạnh hình thức đào tạo nghề ngắn hạn, tăng tỷ lệ qua đào tạo từ 50% năm 2010 lên 60% vào năm 2015 và khoảng trên 70% vào năm 2020.

Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, bố trí sử dụng hợp lý, nhằm nâng cao năng lực bộ máy nhà nước. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi nhằm thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, có trình độ quản lý và kinh doanh giỏi từ bên ngoài Huyện để đáp ứng nhu cầu cho phát triển các KCN, cụm CN tập trung. Có chính sách hỗ trợ cụ thể để thu hút sinh viên tốt nghiệp về công tác ở Huyện và xã, tạo nguồn cán bộ có năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Tăng cường hoạt động thông tin để nâng cao kiến thức, hiểu biết mọi mặt (kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật...) cho nhân dân. Sử dụng hợp lý nguồn lao động. 
5. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển KT-XH:
Ứng dụng các thành tựu của công nghệ hiện đại nhưng phù hợp với quy mô và trình độ quản lý trong các chương trình đầu tư phát triển công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị phù hợp.

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới khuyến nông, khuyến công từ huyện xuống xã đến thôn, ấp. Hình thành mạng lưới người nông dân giỏi. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật và đào tạo tại chỗ đội ngũ kỹ thuật cho mạng lưới khuyến nông, lâm, công.

Xây dựng các kế hoạch chuyển giao kỹ thuật kịp thời, phát động các tổ chức  hưởng ứng phong trào khuyến nông-lâm-ngư, công.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cấp Tỉnh và Trung Ương, đặc biệt là các cơ quan đang đóng trên địa bàn Huyện.

Các lĩnh vực cần được quan tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học là cây ăn quả, lúa, mía, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi heo, gia cầm...

6 . Tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường :

Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, cải tiến mẫu mã để đủ sức cạnh tranh. Thực hiện đồng bộ các khâu xây dựng thương hiệu, tiếp thị, quảng cáo, thiết lập mạng lưới phân phối... Tăng cường các hình thức liên kết liên doanh với các đối tác có kinh nghiệm và truyền thống sản xuất các loại sản phẩm chính Của huyện.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng để tiếp cận chiến lược thị trường, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt trong khi chưa có nền tảng về thị trường. Theo dõi giá cả để đề xuất kịp thời với tỉnh và Trung Ương những biến động về giá cả và giúp nông dân ổn định sản xuất các nông sản chính. 

Trên cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước phát triển, kết hợp với khuyến khích các hộ thành lập các doanh nghiệp tư nhân thu mua nông sản, hình thành mạng lưới tiêu thụ lâu dài, nhằm tạo công ăn việc làm và mối quan hệ lâu bền giữa sản xuất và thương mại. Xây dựng các trung tâm thương mại ở trung tâm Huyện và các trung tâm tiểu vùng, giúp các xã xây dựng mới hoặc mở rộng chợ.

Đẩy mạnh phát triển các loại thị trường và tăng cường phát huy tác dụng của cơ chế thị ttường kết hợp với cơ chế chính sách quản lý của Nhà nước. Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, kết hợp các biện pháp chính sách khuyến khích cung – cầu và tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, chợ đầu mối, siêu thị, kho bãi, khu du lịch … để tăng cường lưu thông và mở rộng thị trường các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và chất lượng cao ở các khu vực nông thôn và đô thị.
Tăng cường lưu thông thị trường lao động giữa khu vực nông thôn và thành thị, chú trọng xuất khẩu lao động ở huyện sang làm việc ở các địa phương khác trong và ngoài Tỉnh. Đồng thời phát triển hệ thống đào tạo nghề và giới thiệu việc làm để phát triển thị trường lao động nhất là ở khu vực nông thôn nơi có nguồn lực lao động dồi dào.
Đẩy mạnh hoạt động của thị trường khoa học công nghệ bằng các biện pháp khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, xây dựng kế hoạch thực hiện. Phân công, phân nhiệm cụ thể cho các cấp các ngành trong Huyện và phối kết hợp chặt chẽ với các Sở ngành cấp Tỉnh để tổ chức triển khai chỉ đạo, thực hiện quy hoạch và kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

Lồng ghép quy hoạch vào kế hoạch 5 năm và hàng năm của các ngành, các địa phương (các xã, thị trấn) với các chỉ tiêu và nhiệm vụ bám sát nội dung của quy hoạch.
Phòng Tài chính và Kế hoạch là đầu mối giúp UBND Huyện chủ trì tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch. Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời cho phù hợp với tình hình cụ thể.
Thông tin tuyên truyền về quy hoạch: Thông báo rộng rãi đến tất cả các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân trong Huyện biết để huy động mọi nguồn lực thực hiện quy hoạch.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận: 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 - 2020 đã dựa trên định hướng của “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2008, các cơ sở khoa học và tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của Huyện, xử lý và tổng hợp các quy hoạch ngành. Đã đưa ra phương án phát triển kinh tế – xã hội và các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của Huyện và định hướng của Tỉnh, là cơ sở cho quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

2. Kiến nghị: 

Để thúc đẩy kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Cửu phát triển đạt được các mục tiêu đề ra, kiến nghị một số vấn đề sau:
(1). Do đặc điểm về vị trí địa lý huyện Vĩnh Cửu có nhiệm vụ quan trọng phải bảo vệ hơn 70.000 ha rừng tự nghiên thuộc khu bảo tồn thiên nhiên; bảo vệ hơn 15.000 ha mặt nước hồ Trị An và trên 45 km sông Đồng Nai không bị ô nhiểm để cung cấp nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của trên 15 triệu dân trong khu vực; bảo vệ các vị trí quốc phòng phục vụ chiến lược đảm bảo QPAN…..cho nên việc phát triển KTXH ở Huyện luôn gặp nhiều hạn chế. Để đảm bảo cho KTXH của huyện Vĩnh Cửu phát triển bền vững, qua đó thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao đề nghị UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo định hướng quy hoạch và ưu tiên đầu tư phát triển các dịch vụ: giáo dục, y tế, thể thao, du lịch…..

(2). Để khai thác có hiệu quả tiềm năng của Khu bảo tồn đóng góp vào phát triển KTXH của địa phương kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa địa phương và Khu bảo tồn trên các lãnh vực quản lý, đầu tư và khai thác tiềm năng; trong đó, thể hiện rõ chức năng quản lý Nhà nước của Huyện và chức năng quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử của Khu bảo tồn. 

(3). Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường kiến nghị UBND Tỉnh hổ trợ địa phương xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước mưa, nước thải; ưu tiên vốn đầu tư các công trình xử lý chất thải; nước thải tại các khu cụm công nghiệp.

(4). Định hướng phát triển KTXH huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2016-2020 ngành dịch vụ sẽ phát triển mạnh và trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế của huyện sau năm 2020. Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phát triển dịch vụ đòi hỏi mất nhiều thời gian và kinh phí cho nên kiến nghị Tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại khu vực trung tâm Huyện làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển ngành thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn.

(5). Kiến nghị Tỉnh xem xét lại cơ chế quản lý và tỷ lệ điều tiết thu chi ngân sách về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường….để tạo điều kiện cho Huyện có thêm kinh phí đầu tư khôi phục lại phần hạ tầng bị xuống cấp, môi trường bị ô nhiểm do quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển sản phẩm gây ra.

______________________
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